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Tỉ giá hối đoái1 đô la Mỹ = 15.000 đồng Việt Nam

(tại thời điểm tháng 9/2002)
Lời cảm ơn

Nghiên cứu này được hoàn thành với sự đóng góp của rất nhiều người. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Lăk, cán bộ các huyện, xã và buôn làng, các doanh nghiệp nơi đoàn đến khảo sát, đã tạo điều kiện thuận lợi và dành thời gian quí báu của mình để trao đổi với chúng tôi về các vấn đề nghiên cứu và nhiều điều khác. Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn một số cán bộ địa phương đã đi cùng đoàn trong suốt chuyến khảo sát thực địa, giúp chúng tôi trao đổi với nhiều người dân địa phương. 

Chúng tôi cũng xin bày tỏ những lời cảm ơn chân thành đến các hộ gia đình nghiên cứu, đặc biệt là các chị em tại các địa điểm khảo sát đã chia sẻ với chúng tôi về đời sống, sinh kế, những dự định và ước mong của mình. Nếu không có sự tham gia tích cực của họ, nghiên cứu này không thể thực hiện được.

Do thời gian rất hạn hẹp, địa bàn nghiên cứu rộng, vấn đề nghiên cứu phức tạp, Báo cáo này không thể tránh khỏi một số thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp của những người quan tâm.

Nhóm nghiên cứu ICARD, Oxfam Anh và Oxfam Hồng Kông 

Chương 1 - Giới thiệu

1.1 Lý do và mục đích nghiên cứu

Một trong những tác động tiêu cực của tự do hóa thương mại và sự lệ thuộc ngày càng tăng vào xuất khẩu là sự dao động mạnh của giá cả trong nước. Khi giá lên cao, sản xuất sẽ tăng quá mức. Sản xuất quá mức sau đó lại làm cho giá giảm xuống, để cuối cùng những người trong ngành cà phê rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Giá cả bấp bênh chẳng những làm cho nông dân dễ bị tổn thương mà còn ảnh hưởng tới những người trong công nghiệp chế biến và cả một số thương nhân.

Kinh nghiệm của Đăk Lăk là điển hình của những ảnh hưởng tự do hóa thương mại đối với người sản xuất và mua bán cà phê, đặc biệt là những người nghèo. Giá cà phê lên đến một mức cao lịch sử trong những năm 1990, thúc đẩy sản xuất quá mức, để rồi sau đó giá lại hạ xuống. Điều đó đã gây nên một tác động nghiêm trọng đến sinh kế của những người trồng cà phê, đặc biệt là ở tỉnh Đăk Lăk, khu vực có diện tích cà phê lớn nhất Việt Nam. 

Trong tình hình giá cà phê thế giới xuống thấp, toàn cầu hóa vẫn không ngừng tiến triển và trong chiều hướng tiến tới tự do hóa thương mại, tình hình đó có khả năng diễn ra ngày càng mạnh mẽ, trong lúc nông dân, nhất là người nghèo, sẽ tiếp tục là những người dễ bị điêu đứng nhất. Mục đích của nghiên cứu này là điều tra:

1. Đời sống, phản ứng và nguyện vọng của người trồng cà phê Việt Nam trước những biến động trong ngành cà phê, và tiềm năng của họ (đặc biệt là người nghèo) trong việc cải thiện cuộc sống. 

2. Hiện trạng và tiềm năng sản xuất cà phê ở Việt Nam nói chung và ở Đăk Lăk nói riêng. 

3. Cần đưa ra những thay đổi gì về chính sách để tăng cường phát triển kinh tế, và giảm nghèo cho người sản xuất cà phê.

1.2 Địa điểm nghiên cứu
Có thể chia tỉnh Đăk Lăk thành ba vùng sinh thái
:

· Vùng 1: rất thích hợp với cây cà phê (gồm sáu huyện Cưmgar, Krôngana, Krông Buk, Krông Năng, EaHleo, Đăk Mil);

· Vùng 2: thích hợp ở mức trung bình (gồm năm huyện Đăk Lăk, Đăk Nông, Buôn Đôn, Krông Nô, Cư jut); và

· Vùng không thích hợp (gồm bốn huyện Lăk, Krông Bông, Easup, Mađrăk).

Sau khi thảo luận với các chuyên gia Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đăk Lăk và xem xét các yếu tố xã hội liên quan, kể cả mức độ nghèo, ba huyện tiêu biểu cho ba vùng được lựa chọn như sau:

· Vùng 1: huyện Cư Mgar - huyện có diện tích trồng cà phê lớn nhất trong tỉnh (41.500 ha) và cũng là một huyện có đời sống khá nhất khi cà phê được giá.

· Vùng 2: huyện Buôn Đôn - huyện có diện tích cà phê ít nhất (3500 ha) và cũng là huyện thuộc diện nghèo nhất trong các huyện thuộc vùng 2.

· Vùng 3: huyện Lăk - một trong những huyện nghèo nhất trong tỉnh (có 1390 ha cà phê).

Tại mỗi huyện, đoàn điều tra chọn một xã có diện tích trồng cà phê tương đối lớn, cụ thể là: 

· Xã Ea Pôk, huyện Cư Mgar 

· Xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn

· Xã Đăk Phơi, huyện Lăk.

Sau khi trao đổi với lãnh đạo xã, nhóm nghiên cứu chọn ba buôn trong mỗi xã, ưu tiên khảo sát địa bàn có tỷ lệ người dân tộc chiếm đa số. Tổng cộng, đoàn nghiên cứu đã khảo sát tại chín buôn làng, trong đó có tám buôn đồng bào dân tộc (chủ yếu £®ª, M'nông) và một thôn người Kinh. Do đó, kết quả nghiên cứu các hộ gia đình trong báo cáo này là về người dân tộc thiểu số.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

1.3.1 Nhóm nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu gồm 14 người của Trung tâm thông tin nông nghiệp và phát triển nông thôn (ICARD) của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện Kinh tế Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đăk Lăk, Oxfam Anh (OGB) và Oxfam Hồng Kông (OHK). Cán bộ huyện và xã cũng giúp đỡ nhóm nghiên cứu ở hiện trường. Cán bộ nghiên cứu của ICARD, OGB và OHK phối hợp để thiết kế, tổ chức và thực thi nghiên cứu, xử lý dữ liệu và chuẩn bị báo cáo.

1.3.2 Nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính sử dụng mô hình "sinh kế bền vững" (Hình 1). ý nghĩa chính của việc sử dụng mô hình này được phản ánh trong các câu hỏi nghiên cứu định tính, trước hết là những câu hỏi yêu cầu mô tả các kết quả sinh kế của một số hộ gia đình, và sau đó là các chiến lược sinh kế của các hộ gia đình đó. Các công cụ nghiên cứu nông thôn với sự tham gia của người dân (PRA) được sử dụng, bao gồm phân loại mức sống hộ gia đình, phỏng vấn sâu bán cấu trúc các hộ gia đình, thảo luận nhóm (đặc biệt với phụ nữ), cho điểm và xếp hạng, lập thời gian biểu, bảng phân công công việc, viết phiếu, xây dựng sơ đồ quan hệ nhân quả, phân tích thiết chế. Những chủ đề then chốt bao gồm các xu hướng ra quyết định trong hộ gia đình về các vấn đề đầu tư, mua bán sản phẩm cà phê, đa dạng hóa nông nghiệp và các ưu tiên đối với phụ nữ. 

Hình 1 Mô hình sinh kế bền vững
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Nhóm nghiên cứu định tính đã phỏng vấn 50 hộ, trong đó có 44 hộ dân tộc thiểu số (chủ yếu là £ Đê và M’Nông) và sáu hộ do phụ nữ làm chủ hộ. Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành thảo luận nhóm tập trung với 6 nhóm, bao gồm 78 người.

Nhóm nghiên cứu cũng thảo luận với 53 cán bộ và các đối tượng khác, bao gồm: (a) đại diện của từng buôn làng như trưởng buôn, già làng, đại diện hội phụ nữ và những người am tường sinh kế của địa phương; (b) Lãnh đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; (c) nhân viên một số xí nghiệp chuyên trách chế biến, xuất khẩu, cung cấp đầu vào cho sản xuất cà phê; (d) các tư thương ngay tại cộng đồng; (e) đại diện của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn; và (g) các vị lãnh đạo của tất cả các huyện và buôn làng thuộc đối tượng khảo sát. Nói chung, các thông tin về “chuỗi thị trường” cà phê được thu thập khi lần theo từng mắt xích của dòng chảy sản phẩm từ người trồng cà phê đến người xuất khẩu và ngược lại. 

Tại chín buôn làng, nhóm nghiên cứu đã trao đổi với 23 cán bộ buôn và già làng (18 nam và 5 nữ) để phân loại mức sống hộ gia đình. Đối với hai hoặc ba buôn quá lớn, sau khi vẽ sơ bộ bản đồ kinh tế-xã hội của buôn, nhóm nghiên cứu đã chọn theo phương pháp ngẫu nhiên mỗi buôn 50 hộ để tiến hành phân loại mức sống thay vì tiến hành phân loại toàn buôn làng.

Các thông tin định tính được kiểm tra chéo với kết quả khảo sát định lượng các hộ gia đình, ý kiến của lãnh đạo các cấp và đối chiếu với các thông tin thứ cấp.

1.3.3 Nghiên cứu định lượng

Phân tích định lượng sử dụng hai mô hình kinh tế - Ma trận phân tích chính sách (Policy Analysis Matrix - PAM) và mô hình kinh tế lượng. PAM dùng để đánh giá ảnh hưởng của từng chính sách hiện hữu và chính sách có thể được ban hành đối với một loạt nhân tố, bao gồm mức thu nhập của các nhóm trồng cà phê khác nhau trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, đặc biệt là người nghèo. Cũng như đối với các mô hình khác, PAM dựa trên một số giả định và điều kiện ràng buộc, và đánh giá tác động của một chính sách nào đó hoặc một sự thay đổi chính sách bằng cách giả định các yếu tố khác không thay đổi. Do đó, những kết luận rút ra từ mô hình đó không phải là hoàn hảo. Tuy nhiên, những dự báo dựa trên mô hình về chiều hướng và quy mô của thay đổi vẫn cung cấp được những thông tin bổ ích cho những người làm chính sách về tầm quan trọng của mỗi chính sách đối với các nhóm đối tượng. 

Mô hình kinh tế lượng được dùng để ước lượng mối quan hệ giữa giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam với sản lượng xuất khẩu của Việt Nam và Braxin. Qua mô hình này, ta có thể ước tính được sản lượng cà phê tối ưu dẫn đến giá trị xuất khẩu lớn nhất cho Việt Nam. Các kết quả của mô hình là hữu ích để các nhà lập chính sách quyết định xem nên phân bổ diện tích trồng cà phê là bao nhiêu và từ đó tiến hành các chính sách cần thiết để đạt được mục tiêu diện tích này. Cần lưu ý rằng ước tính của mô hình kinh tế lượng được dựa trên số liệu thực tế từ năm 1994 đến 2001 do Tổng cục Thống kê cung cấp.

Để thu thập thông tin cho mô hình PAM, nhóm nghiên cứu định lượng đã tiến hành hai khảo sát hộ gia đình: (a) Điều tra định lượng diện hẹp: phỏng vấn sâu 175 hộ gia đình theo phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên từ các nhóm hộ trong danh sách phân loại mức sống do nhóm nghiên cứu định tính cùng với các đại diện thôn buôn xác định trước đó; một phiếu hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu về sản xuất, chế biến cà phê và mô thức tiêu dùng của từng hộ gia đình được phân theo nhóm. Và (b) điều tra định lượng diện rộng 891 hộ gia đình theo phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên tại ba huyện khảo sát Cư Mgar 318 hộ, Buôn Đôn 310 hộ, Lăk 263 hộ. Phiếu hỏi phục vụ điều tra diện rộng được thiết kế đơn giản để thu thập các thông tin về đặc điểm chung của các hộ gia đình trồng cà phê tại ba vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Đăk Lăk.

Cuối cùng, một cuộc điều tra được tiến hành với 18 cơ sở kinh doanh trong “chuỗi thị trường” cà phê (người trung gian thu mua, người chế biến và nhà xuất khẩu) ở ba huyện.

Các tài liệu có sẵn cũng được thu thập và nghiên cứu: tài liệu nghiên cứu liên quan đến ngành cà phê, các bài viết trên báo chí, internet, thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về nghiên cứu và sản xuất cà phê, và các kế hoạch phát triển của địa phương.

1.4 Hạn chế của nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu đã vấp phải một số hạn chế có thể dẫn đến một số điểm thiếu chính xác trong báo cáo. Những hạn chế này bao gồm:

· Dữ liệu nói chung nghèo nàn cũng như thiếu nhất quán giữa các nguồn khác nhau về tình hình sản xuất, về giá cà phê của Việt Nam và của một số nước cạnh tranh trong một thời gian dài. Do đó, trong một số trường hợp, việc đánh giá định lượng buộc phải dựa vào giả định hoặc dựa vào khuyến nghị của các chuyên gia về nông sản hàng hóa để kết luận.

· Đây cũng là một trong những cố gắng đầu tiên ở Việt Nam phối hợp khảo sát định tính và định lượng trong một nghiên cứu thống nhất. Những khác biệt về phương pháp và khó khăn trong phối hợp là khó tránh khỏi, nên được thông cảm. 

· Ngoài ra, một khó khăn khác mà nhóm nghiên cứu gặp phải trong quá trình tổ chức khảo sát điều tra là sự bất đồng về ngôn ngữ. Nhiều chủ hộ là người dân tộc không nói được tiếng Kinh và các điều tra viên không nói được tiếng dân tộc.

· Thông tin không chính xác từ người dân địa phương. Họ thường không nhớ được mức sử dụng vật tư đầu vào của các năm trước và không có sổ sách ghi chép theo dõi. 

1.5 Cấu trúc của Báo cáo

Chương 1 trình bày khái quát lý do tiến hành nghiên cứu, mục tiêu, địa điểm, phương pháp luận và những hạn chế trong nghiên cứu. Giới thiệu địa điểm nghiên cứu được nêu ở Phụ lục. 

Chương 2 mô tả tình hình thị trường cà phê thế giới, cà phê Việt nam và tỉnh Đăk Lăk và nêu một số chi tiết về quy trình chế biến cà phê ở Việt Nam.

Chương 3 giới thiệu những mắt xích chủ yếu trong “chuỗi thị trường” cà phê ở địa phương, bao gồm những hộ sản xuất và những xí nghiệp liên quan.

Chương 4 bàn về tác động của việc tăng cường tự do hóa thương mại trong ngành cà phê ở Việt Nam đối với người sản xuất và những người liên quan đến mua bán cà phê, và thảo luận một số biện pháp đối phó của các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi giá cà phê sút giảm.

Chương 5 khái quát những kết quả của phương pháp PAM về tác động của các chính sách hiện hữu và tương lai đối với thương mại cà phê và đối với những người có lợi ích thiết thân trong ngành cà phê. 

Cuối cùng, những kết luận và khuyến nghị rút ra từ phân tích định lượng và định tính được trình bày trong chương 6. 

Chương 2 
- Thị trường cà phê: từ toàn cầu đến địa phương

2.1 Thị trường cà phê thế giới

2.1.1 Thương mại cà phê trong thế kỷ XX

Thế kỷ XX đã từng chứng kiến nhiều giai đoạn giá cà phê thường cao do cầu lớn nhưng cung hạn chế. Hai cuộc chiến tranh thế giới đã làm cho nhiều nền kinh tế bị tàn phá, do đó, nhu cầu tiêu dùng cà phê giảm và kéo theo nó là diện tích trồng cà phê thế giới bị thu hẹp. Khi nền kinh tế các nước đi vào ổn định sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhu cầu cà phê tăng làm cho giá cà phê tăng theo. Giá tăng đã khuyến khích các nước đang phát triển mở rộng diện tích canh tác. Đến giữa thập niên 60, do cung vượt cầu, giá cà phê lại giảm mạnh. Từ đó đến nay, các nước sản xuất cà phê liên tục tăng sản lượng và xuất khẩu, bất chấp sự cố gắng kiểm soát của các Hiệp định cà phê quốc tế (ICA). Hiện nay có 75 quốc gia sản xuất cà phê, chủ yếu là Nam Mỹ, châu Phi và châu á, sử dụng chừng 10 triệu lao động trên một diện tích hơn 10 triệu hécta và sản xuất khoảng 6 triệu tấn hàng năm. Trong thập kỷ 1960, mức xuất khẩu trên thế giới là 40 triệu bao, mỗi bao 60 kilô, tăng lên 85-90 triệu bao trong hai năm vừa qua.
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Hình 2 Biến động của giá cà phê thế giới, 1982-2002

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2002.

Trong thời kỳ 1985-1992, doanh số cà phê thế giới vào khoảng 8,5 tỷ USD hàng năm, năm kỷ lục đạt đến 14 tỷ USD (năm 1986 chẳng hạn) và năm thấp chỉ khoảng 6 tỷ USD (như năm 1992-93). Trong những năm 1990, cà phê lên giá đã kích thích người sản xuất mở rộng canh tác, đặc biệt là ở Braxin và Việt Nam. Từ năm 1993 đến năm 2000, diện tích cà phê thế giới tăng 1,56%/năm, năng suất tăng 2,45%/năm. Diện tích canh tác cà phê Braxin tăng chậm hơn, trung bình 0,76%/năm, nhưng năng suất trung bình tăng gần gấp đôi, khoảng 5,36%/năm, và sản lượng tăng 8,27%/năm. Trong cùng thời gian, diện tích cà phê của Việt Nam tăng rất nhanh, trung bình 23,9%/năm, sản lượng vọt lên trên 20%/năm (và các năm 1994, 1995, 1996 sản lượng tăng thậm chí còn cao hơn với tỷ lệ lần lượt là 48,5%, 45,8% và 33%). Cũng trong thời gian này, năng suất cà phê của Việt Nam trên mỗi hécta tăng tương đương Braxin, trung bình 6,4%/năm . 

Việc cung cấp cà phê trên thế giới phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết, nhất là với những nước sản xuất đại quy mô như Braxin và Côlômbia. Năm 1994, sương muối ở Braxin làm chết và hư hại nặng một tỷ lệ lớn cây cà phê ở nước này, kết quả là cung bị giảm mạnh, dẫn đến giá vọt lên cao năm 1995. ở một số nước sản xuất cà phê, xuất khẩu mặt hàng này chiếm tới 80% thu nhập ngoại tệ, dẫn đến những khó khăn nghiêm trọng về xã hội và kinh tế khi giá cà phê dao động.

2.1.2 Tiêu dùng cà phê 

Trong lúc sản xuất cà phê căn bản là một ngành canh tác của các nước đang phát triển thì cà phê lại được tiêu thụ chủ yếu ở các nước phát triển như Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản, và ở một số nước mới công nghiệp hóa như Singapo và Malaixia. Tiêu dùng cà phê nhân của thế giới 250 năm qua tăng không ngừng: từ 600 ngàn bao năm 1750 lên 94 triệu bao năm 1995. Xét về dài hạn, mức tăng này còn tiếp tục cùng với mức tăng trưởng kinh tế và mức sống được cải thiện, tuy nhiên trong ngắn hạn, mức tiêu thụ tỏ ra khá bấp bênh, và sẽ có thể còn như vậy trong một thời gian nữa
. Tổng giá trị tiêu dùng được dự báo vào khoảng 50 tỷ USD một năm.

2.1.3 Sản xuất và mua bán cà phê hiện nay 

Năm 2001, giá cà phê xuống đến mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua: năm 1999, giá robusta vẫn khá cao với 1.300 USD/tấn, nhưng vào tháng 1/2000, đã giảm xuống còn 948 USD/tấn, 638 USD vào tháng 12/2000 và trong năm 2001 chỉ khoảng 500 USD/tấn. Tương tự, giá cà phê Arabica ở mức 2000 USD/tấn năm 2000 và hạ xuống còn 1000 USD/tấn trong năm 2001. 

Hình 3 Sản lượng và thương mại cà phê thế giới (triệu tấn)
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Hình 4 Sản lượng cà phê ở năm nước năm 2001 (triệu tấn)
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Nguồn: ICARD và MARD, 2001.

Mặc dù cà phê xuống giá, các nước trồng cà phê quy mô lớn vẫn tiếp tục tăng sản xuất (xem Hình 3). Braxin dẫn đầu với 1,96 triệu tấn, tăng 7,1% so với năm 2000. Việt Nam đạt 847 ngàn tấn (tăng 9%) và Côlômbia 690 ngàn tấn (tăng 21%) (Hình 4). Tính chung, năm 2001 sản xuất cà phê của thế giới đạt 6,7 triệu tấn (tăng 5,2% so với năm 2000), gồm 4,2 triệu tấn cà phê chè (arabica) và 2,5 triệu tấn cà phê vối (robusta).

Cùng với việc tăng sản lượng, tổng lượng cà phê giao dịch của thế giới cũng tăng lên đến 5,1 triệu tấn, tăng 1,1% so với năm 2000. Tất cả các nước xuất khẩu lớn đều tăng lượng bán ra, dẫn đầu là Việt Nam tăng 24%, Côlômbia 8,44%, Inđônêxia 8,28%, Cốt Đivoa 5,71% và Braxin 3,44%. Một số nước bắt đầu giảm xuất khẩu bao gồm En Xanvađo giảm 24,3%, Mêhicô 24%, ấn Độ 12,17%, Hônđurát 9,7%, Goatêmala 5,61%, Pêru 4,26% và Uganđa 3,53%.

Sản xuất tăng trong những năm qua đã dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, trong lúc đó tăng trưởng kinh tế của các nước nhập khẩu cà phê chính như Mỹ, Đức, Italia và Nhật vẫn ở mức thấp, làm cho nhu cầu tiêu dùng cà phê thế giới tăng chậm, chỉ vào khoảng 0,96%/năm. Sự kết hợp giữa cung thừa và cầu trầm lắng làm cho giá cà phê thế giới tiếp tục theo chiều đi xuống, và theo những số liệu có được, tất cả các nước xuất khẩu, trừ Braxin, đã bắt đầu đối phó bằng cắt giảm xuất khẩu. Giá cà phê quá thấp đã làm giảm đáng kể nguồn thu ngoại tệ của các nước xuất khẩu cà phê, và gây khó khăn nghiêm trọng cho người trồng cà phê. Nhiều nước buộc phải giảm bớt diện tích trồng cà phê và thay bằng các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

2.1.4 Những cố gắng ổn định giá cà phê thế giới

Trên 50 năm nay, các nước sản xuất đã thông qua một số cơ chế và diễn đàn Hiệp hội các nước sản xuất cà phê (ACPC) và Tổ chức cà phê quốc tế (ICO) để ổn định giá cà phê thế giới ở mức có lợi cho người sản xuất.. Năm 1945, một Hiệp định cà phê quốc tế do 14 nước Mỹ La tinh thiết lập lấy tên là FEDECAME để bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng đã sụp đổ năm 1956. Sau khi Hiệp định cà phê quốc tế thất bại, bẩy quốc gia Mỹ La tinh ký "Hiệp định cà phê Mỹ La tinh" (IACO) năm 1958 và đưa ra một chương trình kiểm soát lượng xuất khẩu của 15 nước Mỹ La tinh. Năm 1960, IACO cố gắng phối hợp sản xuất và xuất khẩu của các nước trồng cà phê ở Châu Phi nhưng cả hai nỗ lực đó đều không thành công. Năm 1963, “Tổ chức cà phê quốc tế - ICO ra đời ... tai một hội nghị do Liên Hợp quốc triệu tập năm trước đó như là một giải pháp cho những thăng trầm về giá cả và những biến động về cung cầu từ thập kỷ 1930 đến thập kỷ 1960.” Mục đích ban đầu của ICO là quản lý Hiệp định cà phê quốc tế (ICA) ký kết năm 1962, định ra các hạn ngạch nhằm giới hạn lượng cung của cà phê thế giới và để đẩy giá lên.

“Hiệp định cà phê quốc tế đầu tiên có hiệu lực năm 1962 trong thời hiệu 5 năm và (ICO) tiếp tục hoạt động theo các hiệp định kế tiếp từ đó. Những hiệp định này bao gồm Hiệp định cà phê quốc tế 1968 (và hai lần gia hạn), Hiệp định cà phê quốc tế 1976, 1983 (và bốn lần gia hạn) và Hiệp định 1994 (với một lần gia hạn). Hiệp định sau cùng, hiệp định 2001 có hiệu lực tạm thời từ 1/10/2001. ICO hiện nay có 63 thành viên từ các nước sản xuất trên khắp thế giới.
 Tuy nhiên, Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) chỉ là một diễn đàn đối thoại giữa các nước sản xuất cà phê, không có pháp quyền, không thể khống chế hạn ngạch xuất khẩu, và cũng như các hiệp định nông sản hàng hóa khác, dễ bị vi phạm.

Từ đó đến nay, nhằm đối phó với tình trạng cà phê giảm giá vào đầu những năm 90, các nước sản xuất cố gắng phối hợp với nhau để giảm tạm thời lượng cà phê xuất khẩu. Chủ trương này sau đó đã được thống nhất trong Hiệp hội các quốc gia cà phê ACPC gồm 28 quốc gia kiểm soát 85% lượng cà phê thế giới. Năm 1993, một số nước đã phối hợp với nhau tạm trữ 20% lượng cà phê xuất khẩu để đẩy giá lên. Năm 2001, ACPC một lần nữa dự định tạm trữ 20% lượng cà phê xuất khẩu chất lượng thấp để giảm cung. Tuy nhiên, do việc thực hiện kế hoạch của các thành viên ACPC và các nước không phải thành viên không có ảnh hưởng mấy đến giá cà phê, ACPC đưa thêm một kế hoạch khác, đó là tiêu hủy 5% cà phê chất lượng thấp. Nhưng cho đến nay kế hoạch này vẫn chưa thực hiện được. Nhiều hiệp định đã được ký kết từ những năm 1960 nhằm quy định hạn ngạch xuất khẩu để bình ổn giá cà phê. Tuy nhiên, cơ chế hạn ngạch đã làm biến dạng quan hệ cung cầu của thị trường đồng thời nới rộng khoảng cách về giá giữa cà phê có phẩm cấp cao thấp khác nhau.

Do không có cạnh tranh trên thị trường cà phê từ các nước phát triển, là những nước tiêu dùng chứ không phải nước sản xuất, và do có sự cạnh tranh mạnh giữa các nước sản xuất (chủ yếu là giữa các nước đang phát triển) để tăng doanh số, hàng rào thuế quan được dựng lên tương đối thấp: cà phê nhân chịu thuế nhập khẩu tương đối thấp. Thêm vào đó, không có thuế nhập khẩu đánh vào cà phê chế biến, dù là cà phê bột hay cà phê hòa tan khi vào thị trường Hoa Kỳ. Cà phê chế biến từ nhiều nước châu Phi, Caribê và Thái Bình Dương cũng như từ nhiều nước Mỹ La tinh (bao gồm Côlômbia, En Xanvađo, Goatêmala, Hônđurat, Nicaragoa), nhưng một số nước nghèo khác như ấn Độ, Việt Nam và Đông Timo phải chịu thuế 3,1% cà phê hòa tan và 2,6% cà phê bột, Braxin và Thái Lan phải chịu thuế 9% cho cà phê hòa tan. 

2.1.5 Tương lai

Những dao động trong các nền kinh tế và mức thu nhập trong các nước nhập khẩu, những điều kiện thời tiết thất thường của các nước xuất khẩu ảnh hưởng mạnh đến cung và cầu cà phê thế giới. Giá cả cũng theo đó mà thăng trầm. Các hoạt động đầu cơ trên các thị trường dài hạn và những thay đổi thời vụ cũng làm cho giá cà phê khó dự báo. Tuy nhiên, có một điều khá rõ là do có thêm nhiều đầu tư vào các đồn điền cà phê trong những năm gần đây, có thể thấy cung tiếp tục vượt cầu trong tương lai gần. Xuất khẩu cà phê thế giới sẽ lên đến 5,7 triệu tấn, trong lúc cầu, không kể phần dành cho dự trữ, sẽ chỉ đạt 5,5 triệu tấn vào năm 2005.
2.2 Việt Nam và thị trường cà phê toàn cầu

2.2.1 Cây cà phê Việt Nam tăng nhanh

Cây cà phê bắt đầu được trồng ở Việt Nam từ cuối thế kỷ 19. Đầu thế kỷ 20, diện tích trồng cà phê không quá vài nghìn hécta. Đến năm 1975, tổng diện tích cà phê cả nước có khoảng 20.000 ha. Trong thời kỳ từ 1982 đến 1988, cà phê được trồng mới thêm khoảng vài chục nghìn ha bằng nguồn vốn hợp tác với các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa cũ.

Năm 1994, tổng diện tích cà phê trong cả nước đạt 150.000 ha, vẫn chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn (1,32%) trong tổng diện tích các loại cây trồng của Việt Nam. Vào cuối thập kỷ 90, diện tích trồng cà phê đã tăng lên nhanh hơn bình quân 20.7%/năm, đưa tổng diện tích cây cà phê năm 2000 lên đến 516,7 nghìn ha, chiếm 4,14% tổng diện tích cây trồng của Việt nam, đứng thứ ba chỉ sau hai loại cây lương thực chủ lực là lúa (chiếm 61,4%) và ngô (chiếm 5,7%). Nếu so với năm 1980, diện tích cà phê của Việt nam năm 2000 đã tăng gấp 23 lần và sản lượng tăng gấp 83 lần.

2.2.2 Cà phê: một sản phẩm xuất khẩu chủ lực

Một trong những nguyên nhân chính làm tăng nhanh diện tích trồng cà phê của Việt nam là sự đột biến về giá trên thị trường thế giới đã làm tăng đáng kể lợi nhuận của loại cây này. Giá cà phê trên thị trường thế giới đã vọt lên 1.873 USD/tấn vào năm 1994 và tăng lên 2.411 USD/tấn năm 1995. Lý do là Braxin, nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, bị giảm một sản lượng lớn vì những đợt sương muối năm 1994, nên Việt Nam đã được lợi nhiều nhờ xuất khẩu cà phê những năm đó. Cùng với xu hướng tăng diện tích trồng, cà phê dần trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng của Việt Nam trong thập kỷ 90. Kim ngạch xuất khẩu dao động từ 400 đến 600 triệu USD trong mấy năm gần đây, tạo ra từ 6% đến 10% thu nhập từ xuất khẩu quốc gia. Có thể nói, chỉ trong một thời gian ngắn, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu cà phê đứng thứ hai sau Braxin, theo sát Việt Nam là Colombia và Inđônêxia (xem Hình 5). Riêng với cà phê vối, Việt nam là nước xuất khẩu đứng đầu thế giới với 41,3% thị phần (cà phê vối chiếm 99% tổng sản lượng cà phê cả nước). Tuy nhiên, sáu tháng đầu năm 2002, xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm tới 30% so với cùng kỳ năm 2001.

Hình 5 Thị phần của các nước sản xuất cà phê chính, 2001

[image: image15.wmf]1.20

1.35

0.76

1.60

1.08

1.69

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Cư Mgar

Buôn Đôn

L¨k

Hecta

Hộ thiếu ăn

Hộ đủ ăn


Hình 6 [image: image16.jpg]


Các nước nhập khẩu cà phê của Việt Nam, 2001

    Nguồn: Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan
        Nguồn: báo cáo thị trường cà phê của ICO
Cà phê Việt Nam được xuất khẩu đi 59 nước trên thế giới (Hình 6). Các thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam là Mỹ, các nước EU (Đức, Thuỵ Sĩ, Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, và Italia) và châu á (Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Philipin, Malaixia và Indonesia).

Việt Nam đã tiến hành những bước đi quan trọng để mở rộng thị trường xuất khẩu, kể cả việc đa dạng hóa các quan hệ thương mại trong vùng và với thế giới,
 đã ký một hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ, và đẩy nhanh tốc độ gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Tuy nhiên, dự báo hiệu quả của quá trình tự do hoá thương mại với ngành cà phê có thể là không lớn, vì việc giảm thuế quan đã khá nhiều, vả chăng, thuế nhập khẩu vào các thị trường này vốn vẫn thấp, ví dụ như ở Mỹ là 0% đối với cà phê nhân.

2.2.3 Sức tiêu thụ trong nước thấp

Một điều khá bất thường là mức tiêu dùng cà phê trong nước còn rất thấp, khoảng 30.000 tấn/năm, chủ yếu là ở các vùng đô thị. Trong tương lai, khi mức sống được nâng cao rõ rệt, thị trường trong nước sẽ phát triển. 

2.2.4 Những mối liên hệ chặt chẽ với kinh tế toàn cầu

Với hơn 95% sản lượng được xuất khẩu và từng bước tự do hoá thương mại, ngành cà phê Việt Nam ngày càng gắn chặt với thương mại thế giới. Giá xuất khẩu và giá thị trường nội địa bám sát biến động giá trên thị trường quốc tế. Khoảng cách giữa giá xuất khẩu của Việt Nam và giá quốc tế ngày càng thu hẹp, tuy còn chậm (Hình 7). Thực tế, mua bán cà phê ở Việt Nam được tự do hoá hơn các sản phẩm nông nghiệp khác.
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Giá nội địa, giá xuất khẩu và giá thế giới, 1990 - 2001 (USD/tấn)

Nguồn: Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan
Cho đến nay, các chính sách thương mại của Việt nam liên quan đến cà phê đang được tự do hóa hơn nữa. Mọi doanh nghiệp đều có quyền mua bán, chế biến cà phê để xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Thuế xuất khẩu cà phê được giữ bằng 0% từ nhiều năm nay. Giá cà phê trên thị trường thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp và tức thời đến giá xuất khẩu và giá bán cà phê của người canh tác.

2.2.5 Gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Bên cạnh mặt thuận lợi, việc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) trong thời gian tới cũng có thể làm cho ngành cà phê Việt Nam gặp nhiều thách thức mới vì những qui định quốc tế sẽ không cho phép áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ ngành cà phê như Việt Nam đang làm hiện nay. Khi thị trường liên kết chặt chẽ hơn, mọi biến động giá cả trên thị trường thế giới có thể nhanh chóng lan truyền vào thị trường trong nước, gây nên những thay đổi về giá và thu nhập của nông dân. Nhìn từ góc độ người kinh doanh, việc thực hiện các cam kết thương mại đồng nghĩa với chấp nhận cạnh tranh gay gắt hơn với các doanh nghiệp nước ngoài, ngay từ lĩnh vực thu mua để chế biến nông sản. 

2.2.6 Thị trường cà phê Việt Nam và các công ty xuyên quốc gia

Hình 8  Thị phần cà phê nhân của các công ty xuyên quốc gia, 1998
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Với một lịch sử nhà nước độc quyền về xuất khẩu cà phê, và sự tham gia ngày càng tăng của khu vực tư nhân, rất khó có được một bức tranh rõ ràng về mức độ hoạt động của các công ty xuyên quốc gia (TNC) ở thị trường cà phê Việt Nam. Tuy nhiên, Neumann và Volcafe, hai công ty thống ngự thị trường cà phê quốc tế (năm 1998, hai tập đoàn này kiểm soát 29% thị trường) được biết đến là những công ty rất năng nổ ở thị trường Việt Nam cũng như một số công ty xuyên quốc gia khác.

Các công ty chế biến cà phê dựa vào các công ty thương mại quốc tế để được cung cấp những khối lượng lớn cà phê nhân với đơn đặt hàng cấp tốc. Đồng thời, nhờ tiến bộ công nghệ, những công ty thương mại có thể linh hoạt về nguồn cung cấp cà phê nhân, bởi nay có thể sử dụng nhiều loại cà phê nhân khác nhau thay vì chỉ một loại duy nhất, mà vẫn bảo đảm hương vị cà phê hoà tan. Những yếu tố đó cộng với dự trữ cà phê lớn ở các nước như Việt Nam và Inđônêxia, đồng nghĩa với việc các công ty xuyên quốc gia có thể thao túng những người sản xuất, “xui nguyên, dục bị” để có được giá có lợi nhất cho họ. Giá cà phê thấp của Việt Nam và hiểu biết hạn chế của những người sản xuất Việt Nam về thị trường quốc tế, càng tạo điều kiện cho các thương nhân quốc tế tăng cường kiểm soát các điều khoản hợp đồng về giá cả và chất lượng cà phê.

Hình 9 [image: image19.jpg]


Thị phần cà phê bột và cà phê hoà tan của các công ty xuyên quốc gia (1998)

Nguồn (hình 8 & 9): van Dijk et. al., 1998.
Các công ty chế biến như Nestlé và Philip Morris nay có khả năng kiếm được nguồn cà phê với giá ngày càng thấp đồng thời vẫn buộc được người tiêu dùng phải trả giá cao cho nhiều loại cà phê hoà tan và những hiệu cà phê đặc biệt. Hình 9 cho thấy mức độ kiểm soát của một số ít tác nhân hùng hậu trong thị trường cà phê chế biến. Philip Morris, Nestlé, Procter & Gamble và Sara Lee kiểm soát 63% thị trường cà phê hoà tan và cà phê bột với các thương hiệu nổi tiếng như Maxwell House, Nescafé, Folgers và Douwe Egberts. Nestlé thống trị thị trường cà phê hòa tan và ước tính kiếm được 26 xu trong mỗi bảng Anh cà phê hoà tan bán được ở Vương Quốc Anh. Mặc dù cà phê rang xay, cà phê bột ít lãi hơn cà phê hòa tan, nhưng bù lại vẫn có thể kiếm được lời trong thị trường cà phê hòa tan. Sara Lee chẳng hạn, thu được lợi nhuận đáng kể từ kinh doanh đồ uống, mà phần lớn là từ cà phê hoà tan. 

Bảng 1 Các công ty cà phê xuyên quốc gia và thương hiệu

	Công ty
	Công ty trực thuộc và thương hiệu

	Philip Morris
	Kraft Food, Jacob Suchard, Maxwell House, Splendid, Grand Mere, CarteNoir, Lyons, Birds, Brim, Gervalia, Maxim

	NestlÐ
	Taster’s Choice, NescafÐ, Hills Brothers, Lite, Sarks, MJB

	Sara Lee
	Douwe Egberts, Merrid, la Maison du CafÐ, Marcillia, Soley

	Procter & Gamble (P&G)
	Folgers, Millstone, High Point

	Tchibo
	Eduscho


Nguån: Ponte 2001, tr. 17.

Kraft và Douwe Egberts nằm trong số những nhà chế biến hoạt động tích cực ở Việt Nam, tìm kiếm và tập huấn cho những người sản xuất và chế biến theo tiêu chí chất lượng của họ. Nhờ đó Việt Nam có thể thu được nhiều kinh nghiệm quý báu về những yêu cầu của các công ty xuyên quốc gia đối với người sản xuất. Đáng tiếc là một số chương trình đó chỉ đến được với một số ít những người trồng trọt, các cơ quan chính phủ và những nhà xuất khẩu.

Lợi nhuận từ các thị trường cà phê hòa tan và cà phê rang xay trên thế giới tiếp tục tăng rất mạnh. Tuy nhiên, phần của những người sản xuất trong thị trường 43 tỷ USD này đã giảm mạnh trong 20 năm qua, khi các Hiệp định cà phê quốc tế sụp đổ và sự kiểm soát giá cà phê của người sản xuất đã chuyển sang tay các công ty xuyên quốc gia chế biến và mua bán cà phê. Trong khoảng thời gian từ 1980-81 đến 1988-89, các quốc gia sản xuất cà phê còn giữ được 20% giá cà phê, và 55% thuộc về các nước tiêu thụ cà phê. Tỷ phần thu nhập các nhà sản xuất giành được trong thời kỳ 1989/90 và 1994/95 giảm xuống còn 143%, các nước tiêu thụ nắm 78%.
 Còn ở cấp cơ sở , theo tính toán đại thể, những nông dân Việt Nam chỉ nhận được 0,3564 USD cho một kilô cà phê bán ra, so với 16 USD một kilô cà phê bán ra trên thị trường Hoa Kỳ.

2.3 Sản xuất cà phê ở tỉnh Đăk Lăk

2.3.1 Xã hội, kinh tế và môi trường

Đăk Lăk hiện có gần 1,8 triệu dân, chiếm khoảng 58% dân số của bốn tỉnh Tây Nguyên. Cộng đồng dân cư bản địa (chủ yếu là đồng bào dân tộc tại chỗ) có khoảng 0,36 triệu người, trong đó dân tộc £®ª chiếm 64,5% (18,4% dân số toàn tỉnh), dân tộc M'nông chiếm 17% (4,8% dân số toàn tỉnh). Tốc độ tăng dân số của Đăk Lăk ở mức cao nhất trên phạm vi cả nước, bình quân 6,18%/năm. 

Đăk Lăk đất rộng, người thưa có nhiều điều kiện để phát triển nông lâm nghiệp, đặc biệt có lợi thế để phát triển những vùng chuyên canh nông lâm sản. Đăk Lăk nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, mùa mưa có đủ độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng nên các loại cây trồng có điều kiện sinh trưởng, phát triển tốt. Vào mùa khô, Đăk Lăk không có giá rét, có đủ ánh sáng cho các loại cây trồng, thuận lợi cho việc phơi phóng nông sản. Do khí hậu có hai mùa rõ rệt nên cây trồng nói chung và cây cà phê nói riêng rất thuận lợi cho sự phát dục, ra hoa đồng loạt. Với diện tích lớn là đất đỏ bazan có các thành phần lý hoá ưu việt như tơi xốp, độ thấm nước tốt, độ phì cao, Đăk Lăk có thể phát triển nhiều loại cây công nghiệp khác nhau như cà phê, cao su, tiêu, điều hay những cây ngắn ngày như ngô lai, bông vải v.v...
 

Sau ngày thống nhất năm 1975, nhà nước đã triển khai chính sách lớn nhằm biến Đăk Lăk thành vùng kinh tế mới bằng cách (a) xây dựng hàng trăm nông trường, lâm trường và hợp tác xã, (b) chuyển dịch một bộ phận lớn dân cư ở những vùng đồng bằng đông đúc lên vùng núi, và (c) khuyến khích đồng bào dân tộc tham gia các cơ sở sản xuất tập thể. Với công cuộc đổi mới từ năm 1986, tỉnh Đăk Lăk đã đạt được nhiều thành tựu, bao gồm tăng trưởng kinh tế nhanh: tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên đầu người từ 204 USD năm 1990 lên 390 USD năm 2000. Cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển biến tích cực. Một diện tích lớn đất bazan đã được sử dụng để trồng cây công nghiệp, hình thành một hướng đi mới chuyên sản xuất để xuất khẩu, đặc biệt là cây cà phê và tiêu. 

2.3.2 Sản xuất cà phê tăng

Khi giá thế giới tăng đột biến Năm 1994 do Braxin mất mùa làm cho lượng cung sút giảm, xuất khẩu cà phê Việt Nam cũng được giá, và qua đó, làm tăng đáng kể lợi nhuận trồng cà phê so với các loại cây trồng khác. Nông dân Đăk Lăk phản ứng mau lẹ trước tín hiệu giá cả tốt lành đã thay các cây trồng khác bằng cây cà phê.

Hình 10 Cơ cấu diện tích trồng cà phê phân theo vùng địa lý
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Hình 11 Cơ cấu sản lượng cà phê phân theo vùng địa lý
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Nguồn: Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan

Trong giai đoạn 1990 -2000, diện tích trồng cà phê trên địa bàn tỉnh tăng mạnh, khoảng 14,1%/năm. Trong những năm đó, nguồn thu nhập của các hộ gia đình lớn khá phong phú, bao gồm cà phê, tiêu, điều và mía.
 Vào năm 2000, diện tích cây cà phê đã lên tới 260.000 ha, trong đó có 223.340 ha cà phê được trồng trên đất bazan (88,4%), diện tích còn lại (11,6%) được trồng trên các loại đất khác. Hiện nay, cà phê chiếm 57% diện tích đất nông nghiệp ở Đăk Lăk và 86% diện tích các cây công nghiệp lâu năm của tỉnh. Đăk Lăk trở thành một trong những vùng chuyên canh cà phê lớn nhất cả nước, chiếm 50% diện tích và 53% sản lượng cà phê cả nước (Hình 10 và hình 11). 

Bảng 2 Tỷ lệ tăng năng suất, diện tích và sản lượng (%)

	
	1990 - 2000

	Năng suất
	7,0

	Diện tích thu hoạch
	19,6

	Sản lượng cà phê
	30,4


 Nguồn: ICARD
Tuy nhiên, việc tăng sản xuất cà phê ở Đăk Lăk chủ yếu là quảng canh chứ không phải thâm canh (xem Bảng 2). Trong thời kỳ 1990-2000, sản lượng cà phê tăng 30,4%/năm thì hai phần ba trong số đó là do tăng diện tích canh tác.

Năng suất bình quân của cà phê ở Đăk Lăk là 2,45 tấn/ha. Nhưng, do nghiên cứu này tập trung vào các hộ nghèo ít có khả năng áp dụng công nghệ mới trồng cà phê, năng suất trung bình thể hiện trong điều tra định lượng thấp hơn năng suất bình quân tổng thể của toàn tỉnh. Phần lớn các gia đình được khảo sát sử dụng hạt giống để trồng cà phê là phương pháp cho năng suất thấp, cây che phủ có được trồng nhưng thường chưa đủ cao để phủ bóng râm cho tất cả cây cà phê. Không có mấy khác biệt về năng suất trong các vùng của một huyện, nhưng giữa các huyện thì sự chênh lệch về năng suất là không nhỏ (1,9 tấn ở huyện Cư Mgar so với 1,6 tấn ở huyện Buôn Đôn và chỉ 1,1 tấn ở huyện Lăk).

Giá xuất khẩu giảm làm cho giá cà phê thu mua tại trang trại cũng giảm liên tục với tốc độ nhanh, xuống mức thấp kỷ lục chưa từng có trong hai năm qua. Tại Đắk Lắk, giá cà phê nhân khô loại R1
 đã giảm từ 11.500 đ/kg tháng Giêng 2000 xuống 9.100 đ/kg tháng Bảy 2000 rồi xuống 4.000-4.500 đ/kg vào hai tuần đầu tháng Chạp 2000, tính ra tổng mức giảm hơn 62%. So với tháng Giêng 1999, khi đó giá cà phê hạt loại 1 khoảng 20.500-21.000 đ/kg, thì giá cà phê đã giảm tới 80%.
 (Giá cà phê nguyên trái tươi và giá cà phê trái khô bằng lần lượt một phần năm và một nửa giá cà phê nhân; xem Bảng 14). Trong tình hình giá cà phê dao động, các công ty xuất khẩu không muốn tích trữ nhiều cà phê như trước đây họ vẫn làm, càng thu hẹp nhu cầu.

2.3.3 Chi phí sản xuất

Bảng 3 Chi phí sản xuất trung bình và chỉ số DRC cho cà phê Đăk Lăk 1994 -1999

	Huyện
	Giá thành (đ/kg nhân) 
	Năng suất (tấn/ha)
	Chỉ số DRC

	Cư Mgar
	8820,9
	1,9
	0,300

	Buôn Đôn
	8649,4
	1,6
	0,325

	L¨k
	6982,6
	1,1
	0,628


 Nguồn: Điều tra định lượng diện hẹp, Đăk Lăk, 3/2002
Chi phí cho phân bón chiếm phần lớn chi tiêu hàng năm cho cây cà phê. Điều tra cho thấy các hộ trồng cà phê thường bón phân theo kinh nghiệm hoặc tham khảo những người có thâm niên trồng cà phê lâu hơn. Nguyên tắc chính của họ là cây càng lớn thì bón càng nhiều phân. Tỷ lệ phân bón tăng lên theo tuổi cây và phụ thuộc vào tình hình thu nhập hay giá cà phê. Trong những năm giá cà phê cao, cà phê là nguồn thu nhập chính, người trồng cà phê đầu tư mạnh để trồng mới và chăm sóc cà phê. Ngoài đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu, khai thác nước tưới từ nước mặt và nước ngầm là những khoản chi phí quan trọng nhất. Mức đầu tư trên một hécta rất khác giữa các vùng sinh thái khác nhau. Những vùng chuyên canh trồng cà phê như Cư Mgar có mức đầu tư và năng suất cao hơn Buôn Đôn và Lăk. Nhìn chung, giá thành sản xuất cà phê là 8820,9 đ/kg nhân xô ở Cưmgar, 8649,4 đ/kg nhân xô ở Buôn Đôn và 6982,6 đ/kg nhân xô ở Lăk (xem Bảng 3) trong lúc giá bán vốn đã thấp từ mấy năm nay, tụt xuống 4.000 đ/kg, hay một nửa giá thành sản xuất của đầu năm 2002.

Lợi thế so sánh của sản xuất cà phê trong các huyện điều tra, theo chỉ số chi phí nguồn lực trong nước (chỉ số DRC) rất khác nhau. Chỉ số DRC dao động trong khoảng từ 0 đến 1. Chỉ số này của một vùng hay của một sản phẩm càng nhỏ, nghĩa là gần với số 0 hơn, thì tiềm năng tăng thêm giá trị cho sản phẩm của vùng đó càng cao - nói cách khác, lợi thế so sánh của huyện càng cao cho sản phẩm của mình. Chỉ số DRC là 0,3 ở Cưmgar, 0,325 ở Buôn Đôn và 0,628 ở Lăk. Do chỉ số DRC ở Lăk cao hơn nhiều so với hai vùng còn lại nên có thể thấy rằng mặc dù giá thành sản xuất ở Lăk thấp hơn nhưng không đủ để bù cho đất đai kém màu mỡ và điều kiện khó khăn về nguồn nước.

2.3.4 Chế biến và xuất khẩu cà phê Đăk Lăk

Hình 12  Qui trình chế biến cà phê
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Số lượng các hộ tự chế biến cà phê tương đối thấp. 100% hộ trồng cà phê ở huyện Lăk không tự chế biến. Tỷ lệ hộ chế biến ở Cư Mgar và Buôn Đôn cao hơn nhưng chủ yếu là phương pháp chế biến khô, phơi khô dưới nắng mặt trời và dùng máy xát vỏ. Chi phí chế biến tại hộ thấp, chỉ vào khoảng khoảng 100.000 đ/tấn nhưng do phơi nắng lâu, cà phê mất hương vị. Một yếu tố làm giảm chất lượng cà phê là mùa mưa càng kéo dài thì tỷ lệ hạt thâm đen và lên men càng cao. Thông thường sau khi thu mua các sản phẩm tự chế biến của người trồng cà phê, các doanh nghiệp phải chế biến lại. Ước tính chi phí chế biến lại là 48.000 đ/tấn.

Phần lớn các hộ bán cà phê sấy khô cho những cơ sở thu mua tư nhân. Những người này thường sử dụng xe công nông hoặc sử dụng ô tô tải để vận chuyển cà phê. Tính bình quân, chi phí vận chuyển cà phê thu mua bằng xe công nông rẻ hơn so với ôtô do ô tô chỉ đi được ở các trục đường lớn. Đường đất chỉ thích hợp với xe thô sơ, chi phí vận chuyển tăng, đặc biệt là trong mùa mưa. 43,8% số hộ cho rằng đường xấu là trở ngại lớn nhất, 12,5% cho biết họ buộc phải sử dụng phương tiện vận chuyển nhỏ và thô sơ. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến chi phí vận chuyển thu mua cao (bình quân 1.750 đ/tấn/km). Trong khi đó chi phí vận chuyển để bán cà phê cho các doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp là 1.625đ/tấn/km.

Hình 13 Kênh chế biến và tiêu thụ cà phê tỉnh Đăk Lăk 2001: từ người sản xuất đến người xuất khẩu

[image: image22.wmf]2

3

4

5

6

7

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

sản lượng

xuất khẩu

 


[image: image23.wmf]0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

1976-80

1981-85

1986-90

1991-95

1995-99

2000

Số người

Di dân theo kế hoạch

Di dân tự do 

Nguồn: Điều tra chuỗi ngành hàng, Đăk Lăk,3/2002
Các doanh nghiệp thu mua, đánh bóng lại và sau đó phân loại theo các kích cỡ, trọng lượng và mầu sắc khác nhau thành R1, R2 và R3 với tỷ lệ chế biến bình quân lần lượt là R2 (50,7%), tiếp theo là R1 (44,5%) và R3 (4,8%). Các sản phẩm này được gọi chung là cà phê nhân xô. Một phần nhỏ sản lượng cà phê nhân xô (từ 3 đến 6%) được các doanh nghiệp chế biến tư nhân làm thành cà phê bột bán tại thị trường trong nước. Các doanh nghiệp chế biến Đăk Lăk chủ yếu sử dụng công nghệ chế biến khô. Chi phí chế biến một tấn sản phẩm cà phê nhân xô theo phương pháp khô khoảng 148.200đ. Một số doanh nghiệp thậm chí vẫn sử dụng các loại công nghệ chế biến từ thời Pháp, trên thực tế chỉ là tái chế và phân loại lại. Một số khách hàng nước ngoài không mua theo cách phân loại R1, R2 và R3 mà chủ yếu mua nguyên liệu đồng hạng, giá thấp hơn và đem về nước chế biến lại.

Chi phí vận chuyển xuất khẩu từ Đăk Lăk đến cảng Sài Gòn (350 km) bình quân 1.500 đ/tấn/km, trong đó bao gồm cả tiền ăn, ở cho lái xe và những khoản tiền khác trên đường (Bảng 4). Khoảng 94% sản phẩm nhân xô xuất khẩu qua cảng Sài Gòn.
Bảng 4 Chi phí vận chuyển cà phê, 2001

	Phu​ơng tiện

vận chuyển
	Các công đoạn
	Cự ly bình

quân (km)
	Chi phí đơn vị (VND/tấn/km)
	Tổng chi phí

(VND/1 tÊn)

	¤ tô
	Thu mua cà phê
	14
	2.000
	28.000

	Công nông
	Thu mua cà phê
	8
	1.500
	12.000

	¤ tô
	Bán cho DNXK
	22
	1.625
	35.750

	¤ tô
	Xuất khẩu tại cảng Sài Gòn
	350
	1.500
	52.500


Nguồn: Điều tra đường dây sản phẩm cà phê, Đăk Lăk, tháng Ba 2002

Hệ thống định giá hiện tại không khuyến khích được các hộ và các doanh nghiệp tư nhân nâng cao chất lượng của cà phê nhân xuất khẩu. Các nhà xuất khẩu không cung cấp thông tin thị trường hoặc các chênh lệch giá cho người trung gian. Nhưng với “chế biến ướt” mà chỉ hai công ty sử dụng thì khác (xem Hình 13)
 Các sản phẩm từ công nghệ chế biến ướt có chất lượng cao hơn và giá cao hơn, giúp các doanh nghiệp ổn định xuất khẩu với các đối tác nước ngoài nhưng cũng đòi hỏi đầu tư cao hơn (khoảng 670.000 đồng/tấn cũng như phải đầu tư xử lý nước thải để chống ô nhiễm môi trường.
 Chế biến ướt đòi hỏi cà phê nguyên liệu phải chín để sản phẩm có độ đồng đều cao hơn về kích thước, trọng lượng và mầu sắc. Các công ty xuất khẩu có dây chuyền chế biến ướt trực tiếp mua quả tươi của người trồng cà phê với yêu cầu chăm sóc, thu hái phải tập trung và phải theo đúng qui trình kỹ thuật (tỷ lệ quả chín phải đạt 90%, tưới, bón phân, thu hái tập trung theo đúng lịch trình của công ty đề ra). Đầu tư mở rộng năng lực "chế biến ướt" tạo điều kiện để bà con tự nguyện tập hợp nhau lại trong các HTX hay các tổ chức cộng đồng tự quản khác (do chế biến ướt đòi hỏi việc chăm sóc, thu hái cà phê tập trung đúng kỹ thuật theo lịch trình đã định, nhờ đó sẽ tạo cơ hội kéo các hộ lại gần nhau).Cà phê chế biến ướt được xuất khẩu với giá cao hơn bình thường khoảng 100 USD/tấn, giá thu mua cà phê để chế biến ướt cũng cao hơn bình thường 400-600 đồng/kg hoặc hơn. Tuy nhiên, nguyên liệu cà phê cho chế biến ướt hiện nay mới chỉ bó hẹp trong số diện tích các công ty đầu tư dây chuyền chế biến ướt. Lý do chính là công nghệ chế biến ướt đòi hỏi phải có nhiều vốn.

Hình 14 Chế biến ướt làm thay đổi dây chuyền thu mua cà phê xuất khẩu ở Đăk Lăk
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Chương 3 Các mắt xích trong thị trường cà phê địa phương

3.1 Các hộ gia đình trong khu vực khảo sát

Bảng 5 dưới đây tổng hợp các đặc điểm hiện tại của các nhóm hộ tại các xã nghiên cứu do những người dân tham gia bài tập phân loại mức sống ở các buôn thôn tự xác định theo cảm nhận của chính họ mà không có bất cứ sự gợi ý nào của những người điều tra. Các chỉ tiêu này sau đó đã được kiểm tra chéo trong các cuộc phỏng vấn hộ gia đình và thảo luận với nhóm phụ nữ. 

Bảng 5 So sánh các chỉ tiêu phân loại mức sống hộ gia đình ở các huyện

	Nhóm hộ
	Huyện Cư M’Gar

(xã Ea Pok)
	Huyện Buôn Đôn

(xã Ea Nuol)
	Huyện Lak

(xã Dak Phơi)

	Hộ khá
	· Nhà xây

· Có xe máy, máy kéo, máy bơm

· 1 - 3 ha cà phê;

 Trồng cà phê từ nhiều năm trước

· Thuê mướn lao động

· Có vốn; được vay ngân hàng; một số có nguồn thu nhập đặc biệt (tài trợ từ người nhà ở nước ngoài)

· Biết cách chăm sóc cà phê; tiếp cận được thông tin

· Con cái có trình độ học vấn cao


	· Nhà xây

· Có máy kéo, máy bơm

· Có nhiều đất màu mỡ, từ 1-3 ha, gần nguồn nước

· Có sức lao động

· Cã vèn

· Tiếp nhận và ứng dụng KHKT vào trồng trọt 

· Con cái học cao/ chưa phải nghỉ học 

· Gia sóc; mét sè cã ao c¸/VAC

· Buôn bán

· Không thiếu ăn 

· Có trình độ văn hoá

· Đa dạng hoá cây trồng
	· Nhà xây

· Có máy kéo, máy bơm 

· Đất: có khoảng 1 ha; nhiều mảnh

· Có từ 3 - 5 lao động 

· Có lương hưu; tích luỹ được trong thời kỳ cà phê có giá

· Biết tính toán đầu tư 

· Con học đến lớp 7 - 8

· Có 3 - 4 con bò; 1 - 2 con heo

· Buôn bán

· Đủ ăn

· Còn giữ được cà phê

	Hộ trung bình
	· Nhà xây nhỏ

· Có xe máy; máy bơm

· 7-8 sào
 cà phê; một ha đất

· Mới lập gia đình

· Không có vốn

· ít tiếp cận thông tin 

· Có tiền cho con học; có nhà con bỏ học
	· Nhà cửa; gia súc 

· Có máy kéo 

· Đất có từ 1 -2 ha

· Đông con; người ốm; thiếu lao động

· Không vốn

· Thiếu kỹ thuật canh tác

· Thiếu ăn 2 tháng
	· ​Nu«i 1-2 con heo

· Một vài nhà có ti vi (nhưng đã bán)

· Đất có từ 3 sào đến 1 ha, ít đất bằng

· Đông con; dưới ba lao động

· Nợ; có đồng lương

· Sản xuất nông nghiệp

· Thiếu ăn ba tháng



	Hộ nghèo
	· Đất xấu, trồng cà phê năng suất thấp;4 - 5 sào cà phê trở xuống; Có dưới 1 ha đất

· Đông con 

· Nhà tạm 

· Không có máy bơm; một số có TV; một số có xe máy

· Đứt bữa; một số thiếu ăn giáp vụ

· Không có vốn để đầu tư; Không được vay ngân hàng, phải vay ngoài

· Tỉ lệ bỏ học cao 
	· Mới tách hộ, chưa có đất hoặc ít đất (5 sào - 1 ha), đất xấu; phải đi thuê đất (100-120.000 đ/sào)

· Đông con; khuyết tật/ bệnh hoạn; mới lập gia đình; người già; thiếu sức lao động

· Không nhà; nhà tạm; nhà nhỏ

· Chỉ có công cụ sản xuất đơn giản

· Thiếu ăn bốn tháng

· áp dụng KHKT kém; Có vốn cũng không biết xoay xở


	· Đất ít, dưới 3 – 4 sào đất rẫy Có diện tích lúa nước ít (khoảng 0,5 -1,5 sào); trồng ít cà phê; cây không tốt

· Đông con; mới lập gia đình

· Nhà tranh nhỏ 

· Không có ti vi 

· Thiếu ăn sáu tháng 

· Không nuôi gia súc

	Hộ cực nghèo 
	· Mới lập gia đình, mới tách hộ; Nhà lụp xụp; đông con; đau ốm kinh niên

· Nhà tranh nhỏ

· Diện tích cà phê ít, đất xấu, mới trồng

·  Không có người hướng dẫn làm ăn 

· Không được vay 

· Không có xe máy; Không có công cụ lao động 

· Con cái không đi học

· 1 - 2 tháng không có gạo ăn
	· Góa chồng, đông con; mới tách hộ

· Nhà tranh nhỏ 

· Đất ít (từ 5 sào trở xuống); Có nhà mới mua đất trồng cà phê khi giá giảm

· Tiếp thu công nghệ chậm/không chịu tiếp thu

· Không có vốn

· Tài sản không có gì

· Có nhà vẫn cho con đi học (chủ yếu là cấp 1)

· Lười biếng
	· Neo người; đông con nhỏ; khuyết tật

· Nhà tranh nhỏ; Có ít đất cà phê; đất ít, có dưới 2-3 sào bạc màu 

· Không biết tiến bộ công nghệ

· Không có vốn

· Không có TV

· Thiếu ăn 9 tháng

· Không chăn nuôI


Nguồn: Khảo sát định tính, Đăk Lăk, 3/2002.
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Nhìn chung, hộ nghèo đói ở Đăk Lăk có thể: (a) ít đất hoặc đất cằn cỗi, (b) nhiều con nhỏ tuổi, có nghĩa là thiếu sức lao động, (c) có người trong gia đình đau ốm lâu ngày, (d) mới ra ở riêng (nên chưa có mấy vốn liếng), (e) không kiếm ra đủ tiền để sống (tức là thiếu khả năng ứng dụng công nghệ mới), hoặc (g) do phụ nữ làm chủ hộ. Những hộ này cũng thường chỉ có nhà tranh vách đất, và không có tài sản đáng giá (không có TV, xe máy, máy kéo, máy bơm). Họ không nuôi nổi heo, bò, con cái thường phải thôi học sớm (phần lớn chỉ tốt nghiệp tiểu học). Họ cũng thường phải làm thuê kiếm sống. Các đặc điểm của những người dân tộc thiểu số nghèo đói ở Đăk Lăk cũng chẳng khác gì mấy so với những người cùng cảnh ngộ ở các vùng khác trong nước đã được nhiều báo cáo khác mô tả.

3.2 Các hộ trồng cà phê

Các hộ trồng cà phê quy mô nhỏ (khoảng một ha một hộ) chiếm đại bộ phận các hộ trồng cà phê ở Đăk Lăk. Những hộ này, cả người Kinh và dân tộc thiểu số, chủ trương canh tác theo tín hiệu của thị trường. Cho mãi đến gần đây, giá cà phê lên cao đã khuyến khích họ mở rộng sản xuất bằng khai hoang và phá rừng đốt rẫy để mở rộng diện tích trồng cà phê. Lực lượng lao động chính là gia đình, nguồn vốn là vay ngân hàng và các nguồn khác. ở các vùng hợp thổ nhưỡng, (đất phì nhiêu, bằng phẳng, nguồn nước ổn định, điều kiện giao thông thuận tiện…) và ở những vùng chuyên canh cà phê, nông sản này là nguồn thu nhập chính nên các hộ trong nhóm này dồn mọi nguồn lực để trồng cà phê. ở các vùng kém thuận lợi hơn, sản xuất nông nghiệp đa dạng hơn, đầu tư thâm canh cà phê ở mức thấp hơn.

Các hộ trồng cà phê theo hợp đồng với nông trường quốc doanh và các công ty, chiếm 10-15% số hộ trồng cà phê trong tỉnh. Các hộ này được hưởng một số quyền lợi nhưng đồng thời cũng gánh vác một số nghĩa vụ. Họ thường được cung cấp phân bón, giống má, và tưới tiêu. Một số còn được hưởng lương tháng. Nhưng họ phải lấy công làm lãi, và có khi còn phải đầu tư thêm phân bón và các đầu vào khác ngoài những thứ được cung cấp.

Cuối cùng, trong tỉnh còn có 196 trang trại, tất cả đều khá giả, sản xuất cà phê trên quy mô lớn. Họ chiếm non một nửa số trang trại cà phê cả nước, và bình quân dành 4,32 ha để trồng cà phê. Các hộ thu nhập cao (chủ yếu ở Cư Mgar) thường bán cà phê sấy khô. Do báo cáo này tập trung vào các hộ nghèo nên không đi sâu vào nhóm này.

Ngoại trừ các hộ ký hợp đồng với các nông trường quốc doanh, hầu hết các hộ bán sản phẩm cho thương lái trung gian. Các hộ này không được sự hỗ trợ của chính phủ nên cũng không có hợp đồng bán cà phê cho các công ty chế biến và xuất khẩu.

3.3 Vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số

Không giống như người Kinh, người Thượng (như người £ Đê, M’Nông, và các nhóm dân tộc khác) theo chế độ mẫu hệ. Sự phân công giữa vợ và chồng trong gia đình được chính các chị em dân tộc thiểu số tổng kết trong Bảng 6.

Phụ nữ dân tộc thiểu số làm hầu hết việc nhà, kể cả những việc tương đối nặng như bổ củi, gùi củi. Phần lớn các việc nặng khác, và việc trồng, chăm sóc cà phê là công việc của đàn ông, phụ nữ phụ giúp chồng khi cần thiết. Các con trong gia đình giúp đỡ bố mẹ cũng theo nguyên tắc "con trai giúp bố, con gái phụ mẹ". Tất nhiên nếu góa chồng hoặc chồng ốm đau thì phụ nữ vẫn phải làm hết tất cả các việc, kể cả việc nặng như phun thuốc sâu.

Các quyết định mua vật tư, bán cà phê, sắm đồ đạc đều có sự bàn bạc giữa hai vợ chồng, nhưng nếu vợ không đồng ý thì chồng thường không đơn phương thực hiện (vợ không đơn giản chỉ là "tay hòm chìa khoá", mà còn có tiếng nói quyết định về tài sản trong gia đình).

Tuy nhiên, vấn đề bình đẳng về giới vẫn còn rất khó khăn ngay cả trong cộng đồng người dân tộc theo chế độ mẫu hệ. Mặc dù người phụ nữ có quyền thế về tài sản trong gia đình, khi đứng trước những quyết định quan trọng cần có kiến thức kỹ thuật như phá cà phê, chuyển đổi cây trồng hay vay ngân hàng, đàn ông vẫn là người quyết định. Lý do chủ yếu được chị em dân tộc thiểu số nêu ra là "chồng biết hơn, được học hành, và nắm nhiều thông tin hơn”. 

Mặc dù theo chế độ mẫu hệ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ("sổ đỏ") cấp trước đây cho đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chỉ mang tên đàn ông (đàn ông vẫn là "chủ hộ" trước chính quyền). Do đó phát sinh mâu thuẫn: trên giấy tờ vẫn có sự bất bình đẳng về quyền sở hữu đất đai giữa đàn ông và phụ nữ; nhưng theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ dân tộc thiểu số lại là người thừa kế chủ yếu tài sản trong gia đình.

Một thiệt thòi khác cho phụ nữ là "nếu không có tiền đóng học phí thì sẽ cho con gái nghỉ trước để phụ giúp việc nhà". Tại tất cả các buôn làng khảo sát, hầu như không có phụ nữ dân tộc thiểu số nào đảm nhiệm vị trí lãnh đạo trừ việc lãnh đạo hội phụ nữ, (chỉ có nam giới là dân tộc thiểu số đảm nhiệm các vị trí trưởng buôn và tham gia Hội đồng xã). Nguyên nhân được bà con nêu ra là "do nó ít học đấy, phụ nữ nó bận lắm, nó nhiều việc". Gần đây mới có tín hiệu khích lệ: một số chị em dân tộc thiểu số được làm giáo viên cấp một.

Bảng 6 Phân công công việc và ra quyết định trong gia đình người Thượng

	Công việc
	Vợ
	Chồng

	Việc nhà
	
	

	· Nấu cơm, giặt giũ
	(
	

	· Chăm sóc con cái
	(
	

	· Hái rau, hái măng
	(
	

	· Bổ củi, gùi củi, gùi nước
	(
	

	· Câu cá
	
	(

	· Kéo củi
	
	(

	Làm cà phê
	
	

	· Đào hố
	giúp chồng
	(

	· Trồng cà phê
	
	(

	· Làm cỏ
	giúp chồng
	(

	· Bón phân
	giúp chồng
	(

	· Tưới nước
	
	(

	· Phun thuốc trừ sâu
	
	(

	· Làm chồi, tỉa cành khô, vệ sinh vườn cây
	(
	(

	· thu hoạch cà phê
	(
	(

	· Vận chuyển, bốc vác
	
	(

	· Bảo vệ sản phẩm
	một số
	(

	· Phơi cà phê
	(
	(

	Công việc khác
	
	

	· Đánh cá
	
	(

	· Hái măng và rau rừng
	(
	

	· Làm thuê
	(
	(

	Ra quyết định
	
	

	· Mua vật tư
	(
	(

	· Bán cà phê 
	(
	(

	· Mua sắm tài sản, máy móc
	(
	(

	· Quyết định phá bỏ cà phê
	
	(

	· Quyết định thay cây trồng khác
	
	(

	· Vay ngân hàng
	không biết
	(

	· Vay tư nhân
	(
	(


Nguồn: Thảo luận nhóm phụ nữ tại buôn Easut và buôn Lang, xã Eapok, huyện Cư Mgar (3/2002)

3.4 Các trung gian tư nhân và kinh doanh xuất khẩu cà phê

Các trung gian tư nhân thu gom hơn 90% sản lượng cà phê. Tại các xã lớn, thường có một nhóm thương lái chuyên thu mua cà phê tận hộ. Giá thu mua của những thương nhân này có thể chênh lệch từ 50-100 đồng/kg; họ thường kiếm lời từ công việc sơ chế như làm sạch tạp chất, xát khô và đánh bóng. Nhưng họ chủ yếu đóng vai trò trung gian vận chuyển hàng hoá từ người trồng cà phê đến các doanh nghiệp chế biến/xuất khẩu cà phê. Không có hộ hay cơ sở thu mua nào sử dụng phương pháp chế biến ướt vì lượng tiền đầu tư quá lớn. Nhiều cơ sở thu mua tư nhân (hơn 1/3 số cơ sở khảo sát) vay nợ ngân hàng, bình quân hơn 600 triệu đồng.

Những người kinh doanh xuất khẩu cà phê thiết lập các mạng lưới với các đại lý ở huyện và một số trung gian; các đại lý huyện lại có mạng lưới riêng ở buôn làng. Khi hợp đồng được ký với khách hàng nước ngoài, họ thường trả 80-90%, thậm chí 100% giá trị hợp đồng để các đại lý đó mua cà phê (nếu không có tiền ứng trước, các đại lý thu mua có thể không thực hiện hợp đồng khi giá cả thay đổi).

Tác động của sản xuất và mua bán cà phê ở Đăk Lăk

3.5 Tác động đến sinh kế

3.5.1 Thay đổi mức sống

Thời kỳ cà phê có giá giai đoạn 95-99, đời sống của mọi nhóm hộ trồng cà phê đều khởi sắc rõ, tỷ lệ hộ nghèo đói giảm mạnh ở các địa bàn khảo sát
. Người dân tại các xã trồng cà phê đã mua sắm được nhiều tài sản trong thời kỳ đó. Tính chung, có khoảng 45% số hộ gia đình có tivi, 25% số hộ có xe gắn máy, 70% số hộ có xe đạp, 25% số hộ có máy kéo, xe công nông (Bảng 7). 

Bảng 7 Tỷ lệ hộ sở hữu tài sản theo huyện (%)

	Tài sản
	Tỷ lệ sở hữu
	Tính theo huyện

	
	
	Cư Mgar
	Buôn Đôn
	Lak

	Ti vi
	45,9%
	47,3%
	42,5%
	48,3%

	Xe máy
	25,8%
	27,8%
	24,0%
	25,5%

	Xe đạp
	69,0%
	71,9%
	75,8%
	57,5%

	Máy thu thanh
	54,3%
	70,0%
	72,6%
	37,1%

	Máy kéo
	25,0%
	22,4%
	30,8%
	21,2%

	Máy bơm
	24,2%
	24,3%
	28,6%
	18,9%

	Hộ có điện
	99,1%
	99,7%
	98,7%
	98,8%


 Nguồn: Điều tra định lượng diện rộng, Đăk Lăk, 3/2002

Tuy nhiên, khi cà phê xuống giá từ năm 1999 trở lại đây, đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người trồng cà phê. Như một người dân tổng kết, nay thì "người khá xuống trung bình, người trung bình xuống nghèo, còn người nghèo xuống đói". Số liệu điều tra định lượng cho thấy, tính chung có khoảng 45% số hộ trong vùng trồng cà phê đang thiếu ăn, 66% số hộ đang nợ ngân hàng, và 45% số hộ phải đi làm thuê để kiếm sống (Bảng 8). Đáng lưu ý là ảnh hưởng của giá cà phê có sự khác nhau giữa các nhóm hộ (xem phần 4.2)

Bảng 8 Tình hình khó khăn hiện nay của các hộ theo huyện

	Khó khăn
	Tổng


	Tính theo huyện

	
	
	Cư Mgar
	Buôn Đôn
	Lak

	Hộ thiếu ăn
	45,0%
	36%
	36,6%
	65,9%

	Hộ có ng​ười đi làm thuê
	45,7%
	38,5%
	47,9%
	51,9%

	Hộ đang nợ ngân hàng
	66,0%
	78,6%
	68,0%
	48,3%

	Hộ đang nợ các đoàn thể
	4,8%
	8,5%
	1,6%
	4,2%

	Hộ đang nợ đại lý
	6,6%
	0%
	11%
	9,5%


Nguồn: Điều tra định lượng diện rộng, Đăk Lăk, 3/2002

3.5.2 Mật độ dân số tăng

Sản xuất cà phê đòi hỏi nhiều lao động: 240-250 người-ngày/ha. Khi cà phê có giá, các trang trại qui mô rộng đều thiếu lao động nhất là trong thời gian thu hoạch. Việc thuê mướn lao động rộng rãi mở ra thị trường lao động sôi động. Phản ứng trước tín hiệu thị trường, hàng vạn lao động từ các miền đất nước, kể cả đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh phía Bắc, di chuyển về Tây Nguyên. Những năm cà phê có giá, mức độ di dân đến tăng vọt, đỉnh cao là đầu thập kỷ 1990, và sau đó giảm dần khi cà phê gặp khó khăn về thị trường (Hình 15).

Hình 15 Di dân đến Đăk Lăk, 1976-2000
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Nguồn: Ban Di dân Đăk Lăk, 2000.

Di cư ào ạt khiến cho kết cấu cư dân trong vùng thay đổi đột biến. Đăk Lăk năm 1975 có bình quân nhân khẩu 17 người/km2, năm 1995 là 61 người/km2, đến nay đã vọt lên 94 người/km2. 

3.5.3 Thiếu an ninh lương thực 

Thời cà phê có giá, một kg cà phê nhân đổi được 4-5 kg gạo hoặc hơn, các hộ trồng cà phê không lo gì thiếu cái ăn, “thu nhập tăng, tiêu dùng nhiều”. Nay cà phê xuống giá, một kg cà phê nhân chỉ còn đổi được già một kg gạo, người dân phải quay về lo cái ăn hàng ngày. Đồng bào dân tộc do tập quán tích trữ, tiết kiệm chưa cao lại càng khó khăn. 

Các hộ gia đình đối phó với khó khăn bằng nhiều cách như giảm bữa ăn. Phổ biến là "ăn cháo", "độn khoai mì" với các hộ nghèo, nhất là ở những vùng núi độc canh cà phê. Từ cuối năm 2001 đến nay, chính quyền địa phương đã thực hiện trợ cấp gạo vài đợt cho các hộ gia đình nghèo (5kg gạo/khẩu/đợt). Đây là những trợ cấp rất hữu ích, nhưng cũng chỉ có tính chất nhất thời. 

Khi cà phê xuống giá, lúa và các cây màu ngắn ngày lên ngôi. Tuy nhiên tại những vùng khảo sát, diện tích lúa nước không nhiều. Phần lớn ruộng lúa không chủ động được tưới, phụ thuộc vào nước suối nên chỉ trồng được một vụ. Dân tộc thiểu số nói chung vẫn chưa quen canh tác cây lúa nước nên năng suất không cao.

Bảng 9 Những khác biệt giữa hộ thiếu ăn và hộ đủ ăn

	Loại hộ
	Bình quân diện tích đất (ha)
	Số nợ bình quân tính chung cho toàn hộ (triệu đồng)
	Số nợ bình quân những hộ có vay nợ (triệu đồng)
	Tỷ lệ (%) hộ có lao động đi làm thuê 

	Hộ thiếu ăn
	1,06
	1,10
	1,69
	73,9%

	Hộ đủ ăn
	1,55
	2,42
	3,02
	22,7%


 Nguồn: Điều tra định lượng diện rộng, Đăk Lăk, 3/2002

3.5.4 Người nghèo thiếu tiền cho con đi học

Tại các điểm khảo sát, trình độ văn hóa của bà con dân tộc còn thấp. Trong mỗi buôn chỉ có một vài người lớn đã từng học đến cấp ba. Nhân dân rất coi trọng giáo dục. Như một ông bố nghèo ở buôn Lang, xã Eapok, huyện Cư Mgar tâm sự "Dù có nghèo cũng phải khuyến khích con cái đi học vì trước đây mình đã dốt rồi". 

Gần đây, do giá cà phê hạ, thu nhập của các gia đình bị giảm sút quá nhiều, đã khiến nhiều em nhỏ trong các hộ trung bình và nghèo phải bỏ học giữa chừng. Tình trạng bỏ học phổ biến hơn ở các em đang học cấp 2, cấp 3. Nhiều hộ gia đình được phỏng vấn cho biết, năm nay còn cố cầm cự cho con em đi học, nhưng nếu tình hình giá cả vẫn thế này thì sang năm sẽ phải cho nghỉ học. 

Hiện nay con em các hộ gia đình nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đều đã được miễn giảm học phí và tiền đóng góp xây dựng trường công. Tuy nhiên, trẻ em đi học còn rất nhiều thứ phải chi tiêu. Đối với các hộ nghèo và những hộ đông con, chỉ riêng việc mua sắm quần áo, giày dép cho con em đi học đã là một gánh nặng quá lớn, nhiều khi không kham nổi. Các bố mẹ nghèo cần con em giúp một tay tạo thu nhập cho gia đình lúc khó khăn, cũng khiến cho nhiều em không có cơ hội được tiếp tục đến trường. Tại những nơi có trường bán công (như ở xã Eapok, huyện Cư Mgar, trẻ em đi học phải đóng 50.000 đồng/tháng).

Hộp 2 Bỏ học vì không có tiền mua dép

Bà A là phụ nữ £®ª, góa chồng, ở tại buôn Lang, xã Eapok, huyện Cư Mgar. Gia đình thuộc loại nghèo nhất trong buôn. Bà có chín người con, trước đây các con ba chỉ học đến lớp 4 là cao nhất. Nhà độc canh cà phê, có 2 sào cà phê vườn, 2 sào cà phê rẫy nhưng ở xa nguồn nước (không có ruộng nước và cũng chẳng chăn nuôi gì thêm). Gia đình đang rất khó khăn, hầu như phải ăn độn khoai mì hàng ngày. Vừa rồi bà con trong buôn thấy trong nhà bà không có gì để ăn mới kêu cho sáu đứa con bà đi làm thuê nhưng tiền công thấp, "người ta không trả tiền mà trả cho 1 bao gạo 45 kg để ăn". Bà cũng không biết làm gì bây giờ, cà phê có phá thì cũng không có tiền để đầu tư cái gì khác, mà cây màu như ngô đậu trồng trên đất này cũng rất khó.

Hiện bà có đứa con út 14 tuổi đang học lớp 5. Bà cho biết nhà mình nghèo đến nỗi không có tiền mua dép cho con đi học, "nó ngượng với bạn bè nên không đến trường nữa". Nhà có sổ hộ nghèo nên được miễn học phí nhưng không có tiền để mua quần áo cho con. Bà rất muốn được hỗ trợ chút gì để cho đứa con út đi học tiếp.
3.5.5 Thay đổi nguồn thu nhập

Theo kết quả điều tra định lượng, tỷ trọng thu nhập từ cà phê từ cao xuống thấp lần lượt là huyện Cư Mgar, huyện Buôn Đôn và huyện Lăk. Các hộ khá giả hơn ở những vùng thích hợp với cây cà phê như Cư Mgar có tỷ trọng thu nhập về cà phê cao hơn trong tổng thu nhập. Hộ khá giả ở những vùng không thích hợp với cà phê (huyện Lăk) thường là những hộ canh tác đa dạng hóa, do đó có tỷ trọng thu nhập từ cà phê tương đối nhỏ so với các thu nhập khác (Bảng 10). Nhưng ngay cả những hộ dân tộc thiểu số nghèo cũng đã bỏ lối canh tác tự cung tự cấp, bởi chỉ mới đây thôi cà phê đã giúp họ trang trải cuộc sống, có đủ lương ăn, mua sắm vật tư và những chi tiêu khác.

Bảng 10 Tỷ trọng thu nhập từ cà phê trong tổng thu nhập theo huyện và loại hộ năm 2001 (triệu đồng)

	 Loại hộ
	C­​ Mgar
	Buôn Đôn
	L¨k

	
	D.thu

(tr.®ång)
	Tỷ trọng (%)
	D.thu

(tr.®ång)
	Tỷ trọng (%)
	D.thu

(tr.®ång)
	Tỷ trọng (%)

	Khá
	19,456
	83,1
	15,663
	40,5
	1,434
	9,2

	Trung bình
	11,7
	64,5
	7,223
	35,9
	1,634
	31,2

	Nghèo
	7,764
	45,2
	4,314
	28,9
	0,694
	18,1

	Đói
	2,324
	71,4
	2,677
	29,0
	0,534
	13,4


 Nguồn: Điều tra định lượng diện hẹp, Đăk Lăk, 3/2002

"Được mùa chớ phụ ngô khoai, đến khi thất bát lấy ai bạn cùng", câu ca dao truyền thống của người Việt nam áp dụng rất đúng với tình cảnh của người trồng cà phê ở Đăk Lăk hiện nay. Nếu trước đây cà phê là nguồn thu nhập quan trọng nhất của hầu hết các hộ gia đình trồng cà phê, thì hiện nay chỉ có vai trò thứ yếu. Đối với các hộ khá, diện tích cà phê vẫn là một tài sản, một khoản đầu tư đáng kể đã giúp họ có thu nhập trước đây, nay không dễ gì bỏ đi. Còn đối với nhiều hộ nghèo, cà phê đã trở thành loại cây "bỏ thì thương vương thì tội". Cà phê rớt giá đã làm cụt vốn liếng của nông dân, nhất là những hộ nghèo. Phần lớn nông dân đã phải bán tài sản như gia súc để có tiền tiếp tục đầu tư nuôi cây trồng. Và cả giàu lẫn nghèo đều phải ưu tiên cho cây trồng khác, như ngô lai, bông, lúa và chăn nuôi. 

[image: image27.wmf] 

Tuy nhiên, diện tích trồng lúa và màu ở những vùng chuyên canh cà phê là khá hạn hẹp, nhất là diện tích ruộng nước rất ít: hầu hết các hộ gia đình chỉ dành lại khoảng một sào ruộng nước, cho nên người dân vẫn không có nhiều sự lựa chọn (Bảng 11). Những nguồn thu nhập ổn định như lương cán bộ, lương hưu, trợ cấp chính sách hàng tháng hay những nghề phụ như đan gùi trở thành cứu cánh của nhiều người dân, nhất là người nghèo. Đáng buồn là khi cần làm thuê trong những trang trại cà phê như chăm sóc, vun xới , bón phân, cắt tỉa, thu hoạch thì do giá cà phê hạ, lương công nhật chỉ còn 15.000 đồng/ngày, so với trước 20.000 đồng/ngày, vị chi là giảm 25%. 

Bảng 11 Đất nông nghiệp sử dụng ở các huyện của Đăk Lăk (hộ/ha)

	Huyện
	Bình quân diện tích đất 
	Mục đích sử dụng

	
	
	Cà phê (ha)
	Lóa+mµu (ha)

	Ngũ cốc khác (ha)

	Cư Mgar
	1,46
	1,05
	0,38
	0,03

	Buôn Đôn
	1,58
	0,58
	0,73
	0,27

	Lak
	0,87
	0,29
	0,40
	0,18


 Nguồn: Điều tra định lượng diện rộng, Đăk Lăk, 3/2002

Bảng 12 dưới đây liệt kê các nguồn thu nhập khác của những người trồng cà phê ở Đăk Lăk

Bảng 12 Các nguồn thu nhập khác của người trồng cà phê

	Nguồn thu nhập
	Tầm quan trọng khi cà phê rớt giá 
	Đặc điểm

	Ngô
	tăng nhanh


	· dễ trồng

· phổ biến dùng giống bắp lai 

· thu nhập khá (chỉ kém cây bông)

· tận dụng đất, trồng xen với lúa nương và cà phê

·  đi thuê đất để trồng

· tăng chặt cà phê để trồng ngô

	Bông
	tăng nhanh


	· nông dân rất hưởng ứng (vụ một trồng bắp, vụ hai trồng bông)

· dễ trồng, nhưng cần lao động, phụ thuộc thời tiết

· hiện tại cho thu nhập khá (cao hơn bắp lai và rau)

· công ty bông thu mua theo giá thỏa thuận trước, ứng trước giống, phân, hướng dẫn kỹ thuật

	Làm thuê (thu hoạch, làm cỏ, đánh luống, bón phân, tỉa cành cà phê)
	tăng nhanh


	· nhiều người đi làm thuê hơn

· không ổn định, cơ hội ít đi

· giá nhân công giảm (trước 20,000đ, nay 15.000đ).

· phổ biến tập quán đổi công

	Chăn nuôi (bò, lợn, gà)
	tăng
	· nuôi bò là mơ ước của hầu hết người nghèo bởi bò là một tài sản giá trị lúc khó khăn

· Cần vốn đầu tư lớn

· nuôi lợn dễ bị dịch bệnh do tập quán nuôi thả rông

	Mót cà phê
	Tăng 
	· Thu nhập thấp 

	Đi lấy củi và lâm sản 
	Tăng 
	· Thu nhập thấp 

	Lúa
	tăng chậm


	· một số vùng có ít diện tích lúa nước (1 sào/hộ), chủ yếu là lúa nương

· bị khô hạn, do thời tiết nắng nóng kéo dài, thủy lợi kém (hoặc ở cuối nguồn nước)

· xu hướng sử dụng giống mới tăng (một số vùng khó khăn được nhà nước cấp giống)

	Đậu đỗ
	tăng ít


	· dễ trồng, dễ bị hỏng do thời tiết

· thu nhập ít (kém hơn trồng bông hay bắp lai)

· tận dụng đất, trồng xen với lúa nương, bắp lai, cà phê xây dựng cơ bản

	Cây ăn quả 


	tăng chậm 
	· Mất thời gian thu hoạch

· Giá cả không ổn định

	Lương cán bộ, lương hưu, phụ cấp gia đình chính sách
	ổn định


	· là nguồn thu thường xuyên quan trọng, đảm bảo "có gạo ăn" khi cà phê bị rớt giá

	Đan lát 


	Không thay đổi 
	· Một nguồn thu quan trọng, bảo đảm cái ăn cho một số người M’Nông, ở xã Đăk Phơi, huyện Lăk

	Điều, tiêu 


	Không thay đổi 
	· Dễ nhiễm bệnh (tiêu), năng suất thấp (điều)

	Ca cao 


	Không thay đổi 
	· Mất thời gian thu hoạch, đầu tư lớn


Nguồn: Nghiên cứu định tính, Đăk Lăk, 3/2002

3.5.6 Nợ nần

Thời cà phê có giá trên 10.000 đồng/kg, ngân hàng đã đổ một lượng vốn lớn vào cây cà phê. Với 1 ha cà phê, năng suất 2-3 tấn/ha thì hộ gia đình có thể được vay trên dưới 15 triệu đồng. Chi nhánh ngân hàng NN &PTNT huyện đã mở rộng chi nhánh đến tận xã để phục vụ nông dân (như ở huyện Buôn Đôn). Khi cà phê xuống giá, ngân hàng thực hiện chủ trương khoanh nợ, dãn nợ của Chính phủ. Hiện nay, số tiền cho vay đang nợ đọng trong dân là rất lớn, kinh doanh của các chi nhánh ngân hàng đang gặp rất nhiều khó khăn. Về phía người dân, họ cũng rất băn khoăn là nợ gốc thì được khoanh rồi nhưng không biết có phải trả lãi không, vì vượt quá khả năng của họ.

Giá cà phê hiện tại không trang trải được chi phí sản xuất. Tháng 10/2001, sản lượng cà phê Đăk Lăk khoảng 450.000 tấn, cao nhất từ trước tới nay, nhưng với cái giá 5.000 đồng/kg, chỉ bù được 60% chi phí sản xuất (khoảng 8.000 đ/kg). Thực tế, ngay trước Tết âm lịch đầu năm 2002, giá còn xuống đến 4.000 đ/kg. Tháng Ba 2002, giá nhích lên một ít, khoảng 6-7.000 đ/kg, vẫn quá thấp so với giá thành nói trên. Giá cà phê xuống thấp làm cho người trồng trọt và thương lái lỗ mất 1.400 tỷ đồng. Điều này làm nản lòng người đầu tư cà phê và làm cho những người sản xuất hàng đầu phá bỏ hàng ngàn héc ta cà phê để thay bằng các cây khác. Trong lúc đó, nông dân lún sâu vào nợ nần, không có tiền để trang trải nợ vay để phát triển cà phê khi hưng thịnh. 

 Các ngân hàng cũng lao đao

Đặc điểm của chi nhánh ngân hàng cấp huyện là nguồn vốn tự huy động rất thấp, trong khi vốn cho vay cà phê đang nợ đọng trong dân khá lớn. Chi nhánh ngân hàng NN & PTNT huyện Buôn Đôn đang có dư nợ tín dụng khoảng 58 tỷ đồng, trong đó 70% là dư nợ của các hộ trồng cà phê. Khi cà phê có giá, người dân đi trả tiền lãi ở chi nhánh rất nhộn nhịp, mỗi sáng đến 70-80 người. Nay mặc dù có quy định "trong thời gian khoanh nợ vẫn thu nợ lãi và nợ gốc nếu người dân có khoản thu nhập phát sinh", nhưng thực ra rất khó thu vì nông dân có rất ít tiền dành dụm. Nguồn vốn cho vay hiện nay hoàn toàn phụ thuộc vào ngân hàng cấp trên rót về, nhưng cũng bị hạn chế. Các chi nhánh huyện và cộng đồng nhỏ hơn nói chung hoạt động kinh doanh trì trệ và không có mấy hy vọng hoạt động bền vững trong tương lai.

Chi nhánh Buôn Đôn chưa thể thực hiện chủ trương cho vay tiếp để dân duy trì và thâm canh cà phê, vì quy định phải có "cấp có thẩm quyền phê duyệt là vườn cà phê đạt chất lượng trên diện tích được quy hoạch" nhưng việc phê duyệt này chưa có ai làm. Ngân hàng rất muốn tỉnh chấp thuận để giải quyết cho vay tiếp và xử lý các vườn cà phê thế chấp, trong lúc nông dân vẫn tiếp tục chặt phá cà phê để thay đổi cây trồng.

Bảng 13 Số tiền nợ theo loại hộ và nguồn vay (triệu đồng) 

	 Loại hộ
	Ngân hàng
	Tổ chức t​ư nhân
	Họ hàng, bạn bè
	Tổng nợ

	Khá
	3
	4.9
	3.3
	11.2

	Trung bình
	8.2
	1.2
	2.6
	12

	Nghèo
	2.9
	2.5
	1.1
	6.5

	Đói
	4.9
	0.8
	0.1
	5.8


Nguồn: Điều tra định lượng diện hẹp, Đăk Lăk, 3/2002
Hơn 60% hộ vay nợ các ngân hàng, các tổ chức và cá nhân khác, bình quân 11,6 triệu đồng/hộ giàu và trung bình, 6,5 triệu với hộ nghèo, và 5,8 triệu đồng với hộ rất nghèo
 (xem Bảng 13).
 Số dư nợ bình quân của các hộ nghèo qua khảo sát gấp ba lần bình quân năm 2001.

Gần 90% người nghèo không biết làm thế nào để thanh toán công nợ, mà trông chờ vào các chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ. Quả thật, phần lớn số người trong diện khảo sát quả đáng được khoanh nợ, dãn nợ, vẫn nơm nớp sợ phải bán đất để trả nợ. Một vấn đề là một số người vay không phải để sản xuất mà làm việc khác (như xây nhà, chẳng hạn; xem Hộp 3), khiến cho họ nay lâm vào cảnh chẳng biết lấy gì để trả nợ. Một số nông dân cũng gặp khó khăn vì chưa đóng được thuế nông nghiệp, cũng có nghĩa là không được ngân hàng cho vay khi chưa làm nghĩa vụ đó.

Hộp 3 Người nghèo vay không phải để sản xuất khó trả được nợ

Chị B. là chủ hộ gia đình M'nông nghèo tại buôn Yê Yuk, xã Đakphơi, huyện Lak. Hai vợ chồng có ba con còn nhỏ. Nhà có 2 sào cà phê trồng từ năm 1995, trước nay chỉ tưới không bón phân nên năng suất rất thấp, năm ngoái chỉ thu được 100 tạ kg nhân khô, bán được hơn 200.000 đồng. Năm nay không có tiền nên chưa tưới lần nào (nếu tưới phải thuê máy mất 4 giờ, giá thuê 15.000 đồng/giờ). Ngoài ra nhà có 4 sào đất khai hoang để trồng lúa rãy và trồng xen hoa màu. Từ tháng Ba đến tháng Chín, gia đình hết gạo ăn. Chồng chị đan gùi hoặc đi làm thuê cho các nhà khác lấy tiền đong gạo. 

Năm ngoài chị B. được vay vốn ưu đãi của Hội phụ nữ 2 triệu đồng. Chị mang tiền đi mua tôn lợp để chuẩn bị làm nhà. Vấn đề là ở chỗ: vốn vay đã mua hết tôn làm nhà, trong khi nhà phải chạy ăn từng bữa (thừa đồng nào lại tích lũy vật liệu làm nhà), không biết chị B.sẽ lấy gì để trả nợ ?
Một số công ty trung gian phá sản, buộc phải bán lỗ.
 Trước đây, họ có khả năng găm hàng để bán khi giá cao, nhưng do giá chao đảo và tụt xuống trong năm 2000-2001, trữ cà phê rất phiêu lưu. Trong lúc đó, các xí nghiệp chế biến và xuất khẩu cũng nợ ngân hàng hàng chục tỷ đồng, bình quân 5 tỷ đồng một xí nghiệp. Vì thế, họ quan tâm đa dạng hóa sản phẩm. Tất cả các xí nghiệp đều có máy fax và máy vi tính để theo sát mọi động thái của thị trường quốc tế nhằm ký được hợp đồng có lợi.
 Những xí nghiêp này có vị thế mạnh để cung cấp thông tin về giá cả và chính sách tín dụng của nhà nước cho tư thương, nhưng hiện nay họ chỉ mới quan tâm đến tin tức ngắn hạn.

3.5.7 Không đủ vốn

Hình 16 So sánh mức nợ bình quân của các hộ thiếu ăn và đủ ăn
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Nguồn: ĐIều tra định lượng diện rộng, Đăk Lăk, 3/2002.
Đa số các hộ nghèo thấy khó tiếp cận các nguồn cho vay chính thức, một phần vì họ có ít đất (có nghĩa kém giá trị thế chấp), có học vấn thấp hơn, và vốn liếng dành dụm ít hơn. Lấy số nợ nhiều ít làm căn cứ, Hình 16 cho thấy những hộ kém an ninh lương thực khó được cho vay hơn là các hộ lương thực được bảo đảm hơn ở cà ba huyện trong diện khảo sát. Thậm chí, ngay cả khi người nghèo được vay, thì một số vay mới cũng là để trả lãi cho ngân hàng, không còn gì để đầu tư cho canh tác.

Các nhóm tiết kiệm và tín dụng của phụ nữ cũng đứng trước khó khăn. Hàng tháng, họ phải trả lãi và để dành tiền. Số tiền không lớn (10-15.000 đồng/tháng), nhưng khi giá cà phê hạ, nhiều phụ nữ không thể đóng góp hoặc trả nợ, khiến cho nhóm hoạt động sút kém, và đe doạ ngay cả sự tồn tục của hình thức tương trợ này.

Phần lớn các hộ dân tộc thiểu số trong diện khảo sát đều theo một chu trình “tiêu trước, trả sau”. 
Cứ vào đầu năm, họ vay tiền của các thương lái cà phê, với lãi suất cao hơn ngân hàng, từ 1,5% đến 5% một tháng (có nghĩa là cứ vay 100.000 đồng mỗi tháng phải trả lãi có thể đến 5.000 đồng) để mua phân bón, dầu và gạo. Đến cuối năm vào vụ thu hoạch, các hộ đó phải trả cả vốn lẫn lãi bằng cà phê hoặc bằng tiền. Khi giá cà phê hạ, thu nhập từ cà phê giảm xuống, làm tăng số nợ hiện vật. Thực tế, kể từ vụ cà phê năm 2001, phần lớn các thương nhân và trung gian đã ngừng không cho người trồng cà phê vay thêm nữa.

Đại lý đọng vốn cũng liêu xiêu

Ông H. là một đại lý thu mua cà phê ở xã Eapok, huyện Cư Mgar. Các công ty thường ứng trước tiền 100% cho anh Hiếu để thu gom cà phê cho họ. Chênh lệch giữa giá của công ty và giá thu mua là trên dưới 100 đồng/kg. Nông dân đã quen với đại lý lâu ngày nên thường trực tiếp mang cà phê đến bán cho ông H. Nhà ông ta cũng có 8 ha cà phê, năng suất bình quân 4 tấn nhân/ha. Với giá khoảng 5-6000 đồng/kg cà phê nhân như hiện nay thì ông vẫn lỗ nặng. Gia đình thuê 6 nhân công làm việc quanh năm, mỗi người được trả 500.000 đồng tiền lương hàng tháng.

Ngoài thu gom và trồng cà phê, ông H. cũng cho dân vay tiền để mua phân với lãi suất 1,5%/tháng. Nông dân có thể trả bằng tiền mặt hoặc bằng cà phê. Với tình hình giá cả hiện nay, nợ đọng trong dân của ông H. đã lên tới hơn 100 triệu đồng. Năm ngoái, lần đầu tiên ông đã phải vay ngân hàng Đông ¸ 80 triệu đồng, thế chấp bằng sổ đỏ toàn bộ đất thổ cư và 8 ha đất cà phê, lãi suất 1%/tháng, hoàn vốn trong ba năm. Với tình hình giá cả hiện nay, cà phê của nhà đang lỗ vốn nặng và bản thân đang nợ ngân hàng, ông H. không dám vay tiền nữa.

Chủ trương chung của ngành ngân hàng là sau khi khoanh nợ vẫn tiếp tục cho các hộ dân vay tiếp để chăm sóc cà phê đối với diện tích cà phê có khả năng thâm canh và phù hợp với qui hoạch, nhưng cho đến nay chưa có ai đứng ra xác nhận việc này. Do đó, trên thực tế ngân hàng cũng chưa hề triển khai cho các hộ trồng cà phê vay tiếp để nuôi vườn cà phê vì cũng chưa biết giải quyết thế nào. Chỉ có các hộ người Kinh và người dân tộc thiểu số giàu có mới muốn vay tiếp để đầu tư vào cà phê. Còn các hộ khác thì muốn trả được nợ trước khi vay tiếp. 

3.5.8 Nhu cầu tiền mặt dù phải bán với giá thấp hơn

Không hộ nào còn cà phê ngay sau vụ thu hoạch dịp Tết. Họ phải bán tất cả cà phê để chi tiêu ngày Tết, để trả nợ, mua lương thực, vật tư cho mùa vụ sau; nếu không trả nợ, họ không thể vay tiếp trong thời gian tới. Do giá xuống quá thấp, nông dân thấy dù có bán hết sản lượng làm ra cũng vẫn không đủ trang trải mua sắm và thanh toán công nợ. Các hộ này đã không còn kiểm soát được việc bán sản phẩm - khi nào thì nên bán và bán với giá nào. Đặc biệt, các hộ nghèo thực sự ở vị thế mặc cả quá yếu (xem Bảng 14 và 15). 

Bảng 14 Giá bán cà phê bình quân của các nhóm hộ năm 2001

	Loại cà phê
	Khá
	Trung bình
	Nghèo
	Rất nghèo

	Cà phê tư​ơI
	967
	859
	764
	792

	Cà phê phơi khô
	2128
	1889
	1681
	1742

	Cà phê nhân xô
	4836
	4293
	3820
	3960


Nguồn: Điều tra định lượng diện hẹp, Đăk Lăk, 3/2002
Bảng 15 Người mua của các nhóm hộ năm 2001 (%)

	Loại cà phê
	Khá
	Trung bình
	Nghèo
	Rất nghèo

	Cơ sở tư​ nhân
	92,7
	90,7
	92,5
	96,08

	Doanh nghiệp tư nhân
	3,7
	0,0
	5,3
	3,92

	Đại lý doanh nghiệp nhà nước
	3,2
	6,5
	0,0
	0,0

	Doanh nghiệp nhà nư​ớc
	0,4
	2,8
	2,2
	0,00


Nguồn: Điều tra định lượng diện hẹp, Đăk Lăk, 3/2002

3.5.9 Một nhu cầu mới các dịch vụ khuyến nông (thông thường)

Khi giá cà phê cao, người ta lo cho cây cà phê mau lớn, và trao đổi với nhau thông tin và kiến thức xoay quanh đề tài này. Phần lớn những người trồng cà phê chỉ lo đầu tư vào phân bón, thuốc trừ sâu, mở rộng diện tích canh tác mà quên nhiều quy trình kỹ thuật cần thiết khác (chẳng hạn, trồng cây bóng râm và cây chắn gió)
. Với tình trạng cà phê rớt giá, nay nông dân thường xuyên hỏi “nên sản xuất gì?” Các khoá khuyến nông về trồng lúa và chăn nuôi đã được tổ chức hai năm qua nhưng tác dụng còn bị hạn chế. Máy thu thanh và truyền hình là những công cụ thông tin chính cho nhân dân địa phương, nhưng người nghèo cũng khó sắm được. Điện thoại hiếm ngay cả với người khá giả (trong số 178 người thuộc diện khảo sát, thực tế chỉ có một người có, trong lúc 40% người Buôn Đôn, 30% người ở Cư Mgar và 7% ở Lak có điện thoại). Hơn 90% các hộ được phỏng vấn không nhận được dịch vụ khuyến nông. Ngay cả những người có các dịch vụ đó thì cũng cho biết họ không có tiền để ứng dụng những gì họ được phổ biến (xem Hộp 5).

Hộp 4 Không có tiền mua gà giống để áp dụng khuyến nông

Anh E, 28 tuổi và vợ là L. 26 tuổi ở buôn Niêng 1, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn là gia đình nghèo, có 3 con còn nhỏ. Anh chị mới tách hộ được 3 năm, khi tách được gia đình nhà vợ cho 5 sào đất rẫy cà phê. Anh E còn đi thuê 1 ha đất của người trong buôn với giá thuê 1,1 triệu đồng/ha/năm, vụ 1 trồng bắp lai, vụ 2 (tháng 7-11) trồng bông. Riêng vụ bông thu hoạch được 1 tấn bán giá 5500 đồng/kg, lại được công ty bông đầu tư trước nên cũng đỡ, tính ra thu nhập cao hơn bắp, đậu. Anh E có tham gia hai lớp khuyến nông tại xã. Anh cho biết "nghe thì biết vậy chứ chẳng có tiền thì cũng như không". Có đi nghe về nuôi gà nhưng gia đình không có tiền mua gà giống.

Bác trưởng buôn cho biết ở buôn vẫn duy trì CLB khuyến nông, có đăng ký các nhóm sở thích rồi mời cán bộ khuyến nông trên huyện về dạy (mỗi lớp khoảng 30 học viên). Riêng lớp nuôi gà, khuyến nông huyện có cấp giống cho ba nhà làm mô hình, nuôi cũng có lãi. Nhưng các nhà khác cũng chưa ai làm theo.

3.5.10 Các chương trình hỗ trợ đầu vào ít kết quả

Tại một số địa điểm khảo sát, thời gian vừa qua nhằm hỗ trợ các xã dân tộc thiểu số khó khăn, một số tổ chức (hội nông dân, công ty phân vi sinh, ngân hàng) có phối hợp lập dự án cho các hộ dân vay phân bón với lãi suất ưu đãi, với điều kiện phải trả trước một khoản tiền. Dân tộc thiểu số nghèo nếu muốn vay cũng khó có tiền ứng trước nên đành chịu. Hơn nữa, các chương trình hỗ trợ này thường do cán bộ địa phương điều hành việc phân phối và thu nợ, nên họ cũng có tâm lý "ngại" những hộ nghèo vì sợ không trả được tiền phân sau này. 

Hộp 5 Người nghèo khó vay vật tư vì không có tiền trả trước
Buôn Niêng 1, xã Ea Noul, huyện Buôn Đôn được thực hiện chương trình vay phân tín chấp của hội nông dân. Điều kiện là các hộ phải trả trước tiền phân 30%, đến cuối vụ sẽ trả nốt, lãi suất thấp 0.5% tháng. Năm 2001 đã thực hiện được 66 tấn, năm 2002 đến tháng 3 đã được 22 tấn. Rất ít hộ nghèo có tiền trả trước nên không được đưa vào danh sách vay. Ông trưởng buôn cho biết "cũng phải chọn những nhà có thực lực chăm sóc cà phê thì ông mới xét cho vay không thì lại phải đi đòi nợ thêm vất vả".
Nói chung, lượng tiêu thụ phân bón của dân tộc thiểu số đã giảm đi đáng kể khi giá cà phê hạ (trong khi đó lượng tiêu thụ giống lúa và bắp lai lại tăng lên mạnh). Tại những "vùng 3" được trợ giá đầu vào, các hộ dân tộc thiểu số nghèo không có tiền mua nên hầu như không được hưởng những ưu đãi của nhà nước về trợ cước vận chuyển phân (họ phàn nàn: "người Kinh đã mua hết")
. 

Nông dân trong vùng khảo sát cho biết họ không nhận được hỗ trợ nào khi bán sản phẩm cho những công ty chế biến hoặc xuất khẩu cà phê (chỉ những vùng cà phê được các công ty trực tiếp kiểm soát mới được hưởng). 

3.5.11 Thông tin về giá cà phê: ít liên quan, khó tiếp cận

Trước khi bán cà phê, người dân thường hỏi trưởng buôn giá thu mua hoặc ra các đại lý xem giá niêm yết trước. Do hiện nay có nhiều người thu mua cạnh tranh nhau, nên giá mua vào của các đại lý cũng tương đối thống nhất và công khai (người dân cho biết: "bảng giá của họ để cả ngoài đường"). Nông dân chỉ quan tâm nắm bắt được giá cà phê khi họ cần bán (trước Tết), nhưng sau đó thì hầu như không quan tâm đến giá cả diễn biến trong năm bởi không còn cà phê (các hộ dân tộc thiểu số được phỏng vấn cho biết "làm gì có cà phê bán mà quan tâm đến giá cả"). 

Vả chăng, dù có quan tâm và mặc dù đài truyền hình tỉnh thông báo giá cà phê hàng ngày, nhưng các hộ dân tộc thiểu số nghèo không có ti vi để xem. Tại các xã khó khăn, nhà nước cấp cho mỗi buôn một ti vi để ở nhà trưởng buôn, nhưng bà con thường chỉ đến xem vào buổi tối, trong khi chương trình thông báo giá lại rơi vào ban ngày. Thiếu thông tin và không được cập nhật làm cho họ không nắm được giá cả diễn biến trong năm để có phương hướng điều chỉnh mức đầu tư thích hợp với diễn biến của thị trường.cho vụ tới. 

3.5.12 Phá rừng

Những tín hiệu thị trường vào những năm 1990 khuyến khích tỉnh khai thác nhiều đất trống đồi trọc để trồng cà phê. Đồng thời số dân di cư tự do cũng ăn nhiều vào quỹ đất. Môi trường tự nhiên bị xâm hại nghiêm trọng. Diện tích che phủ của rừng từ 90% những năm 1960 giảm xuống còn 57% năm 1995 rồi dưới 50% vào cuối những năm 1990. Trong hai mươi năm qua, mỗi năm bình quân Đăk Lăk mất 20.000 héc ta rừng
 cho cả điền trang công và tư trồng cà phê. Đây là một trong những chuyển biến từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung sang một nền kinh tế định hướng thị trường với phân nửa số đất nông trường quốc doanh chuyển sang cho canh tác tư nhân và hộ gia đình để có hiệu quả hơn. 

3.5.13 Thiếu đất canh tác 

Sản xuất cà phê có thể đem lại nhiều lợi nhuận nhưng cũng đòi hỏi nhiều đầu tư. Trừ lao động của gia đình, đầu tư trực tiếp của một hộ ở huyện Cư Mgar cho một ha phải cần đến 10 triệu đồng, vượt quá khả năng của phần lớn các hộ. Đồng thời, nhu cầu vốn của các hộ mang công nợ và hộ mới ra ở riêng (cả người dân tộc thiểu số lẫ người Kinh) buộc họ phải chuyển quyền sử dụng hoặc cho thuê đất: một hợp đồng cho thuê từ 6-12 năm có thể mang lại cho họ 10 triệu đồng/ha. 
 Một điểm nữa là giá cà phê tăng đã làm cho giá đất cà phê tăng theo và cả giá đất khác có thể chuyển sang trồng cà phê. Từ đó, một số người nhập cư giàu có thể mua thêm đất cà phê của họ để mở mang trang trại của họ. Về phía người bán, sau khi chuyển giao đất cho người khác, họ phải vào sâu hơn trong rừng để tìm đất canh tác, xấu hơn, dốc hơn, xa nguồn nước, sinh hoạt cũng khó khăn hơn. Diện tích canh tác trên đầu người giảm đi do có thêm dân nơi khác đến và do sinh sản tự nhiên. 

Các hộ nghèo "kinh niên" , cả Kinh và Thượng, thiếu ruộng rẫy để sản xuất, và do đó, cũng khó vay hơn (vì không có thế chấp), buộc phải bán sức lao động để kiếm sống. Giá cà phê xuống thấp làm cho tình trạng thiếu đất canh tác càng trầm trọng ở các vùng chuyên canh cà phê,
 biến các vùng này thành “điểm nóng”trong cuộc đấu tranh giảm nghèo và bảo đảm an ninh xã hội trong tỉnh.

Người nghèo không phải là những người duy nhất thiếu đất canh tác. Các cây cà phê trưởng thành khép tán nên không thể trồng xen cây gì khác, các hộ độc canh cà phê không thể trồng thêm lúa, ngô, bông, đậu. Thiếu đất trồng trọt, họ có thể thiếu đói ngay khi giáp vụ, mặc dù vẫn có 1-2 ha đất và trong nhà còn những vật dụng giá trị như TV, xe máy, máy kéo, máy bơm. Những hộ ấy mong được thuê đất để trồng cây lương thực hoặc cây công nghiệp như cây bông vải, nhưng nay đất tốt cho thuê rất hiếm, buộc họ phải gia nhập ngày một nhiều hơn vào đội quân làm thuê. 

Hộp 6  Người nghèo "kinh niên" thiếu đất sản xuất
Đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất chỉ biết trông vào rừng

Anh C., 38 tuổi’ người M'nông thuộc diện hộ nghèo ở buôn Đung, xã Dakphơi, huyện Lak. Hai vợ chồng có 4 người con. Cả nhà có 2 sào đất vườn trồng cà phê, 500 m2 đất ruộng lúa và 500 m2 đất rãy trồng bắp. Cà phê trồng từ năm 94, năm cao nhất thu được 800.000 đồng. Từ năm 2001 do thiếu chăm sóc nên không có quả, năm nay khô hạn không tưới được nên một số cây cà phê đã chết, chắc cũng sẽ không thu hoạch được gì. Lúa và bắp mỗi năm cho thu hoạch không đáng kể. Nhà không chăn nuôi gì. Nguồn thu quan trọng nhất hiện nay của gia đình là hàng ngày vào rừng chặt le về bán, chặt đót về bó chổi, hái măng, mỗi ngày thu nhập được khoảng 10.000 đồng để mua gạo. Anh C. muốn được cho vay vốn nhưng chỉ sợ trả không nổi. Gia đình muốn làm lại nhà khoảng 3-4 triệu đồng nhưng không kiếm đâu ra tiền. Thiếu vốn và thiếu đất sản xuất, gia đình này chưa biết làm cách gì để thoát cảnh đói nghèo hiện nay.

Người Kinh không có đất cũng cực nghèo
Anh D. 29 tuổi là một hộ người Kinh nghèo ở thôn Hòa Nam 1, xã Eanuol, huyện Buôn Đôn. Hai vợ chồng có ba con còn nhỏ. Gia đình anh vào đây đã được 10 năm. Gia đình không có đất sản xuất, đang ở trong một ngôi nhà lụp xụp dựng tạm trên đất mượn của bố vợ, trong nhà không có đồ đạc gì đáng giá. Hàng năm anh Dũng phải đi thuê 4-5 sào đất của đồng bào Thượng để trồng bắp và đậu. Năm nay anh không thuê được đất nữa vì không có tiền và "đồng bào bán hết đất rồi". Nguồn thu chủ yếu bây giờ là do cả hai vợ chồng đi làm thuê, mỗi tháng cũng có thu nhập khoảng 200.000 đồng. Do cà phê sụt giá nên công thuê cũng đã giảm từ 20.000 đồng trước đây nay còn 15.000 đồng một ngày. Anh Dũng mong được chính quyền giải quyết cho đi "kinh tế mới" đến vùng khác để có đất sản xuất. Hiện tại, anh mong được hỗ trợ vốn để nuôi bò.
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Đất thiếu có thể được hiểu cả trên hai nghĩa chất lượng đất kém hoặc diện tích đất hẹp. Với các hộ huyện Lăk, một ha đã được coi là đủ. Với các hộ ở Cư Mgar và Buôn Đôn, họ cần có thêm 60% mới coi là tạm đủ để bảo đảm an ninh lương thực. Điều đó chứng tỏ sự khác nhau về chất lượng đất ở các huyện. Chất đất kém vì (a) không được tưới tiêu, (b) xa sông suối hoặc đất dốc, và (c) không hợp thổ nhưỡng cho một số cây trồng.

Đất thiếu có thể dẫn đến những vấn đề phi kinh tế cho những hộ người Thượng đông người, 5-7 khẩu mà chỉ có 5 sào. Những tranh chấp đất canh tác giữa người bản địa và người nhập cư ngày càng phức tạp.

3.5.14 Nguồn nước

Rừng bị đốt phá để lấy đất trồng cà phê đã dẫn đến mất cân bằng về sinh thái, đặc biết là không thể điều hòa các nguồn nước. Về mùa khô, Đăk Lăk lệ thuộc vào nước ngầm. Nhờ sự phát triển của các hệ thống lưới điện quốc gia và địa phương, nhiều hộ gia đình tiếp cận được với các tầng nước ngầm bằng cách đào giếng, thiết trí máy bơm. Tuy nhiên, cà phê là một giống cây đòi hỏi nhiều nước. Ước tính khoảng 40% diện tích trồng cà phê hiện nay được tưới nước ngầm, sử dụng mỗi ngày 438.400m3, vị chi là 66 triệu m3 trong suốt mùa khô. Chính quyền địa phương thấy khó mà quản lý được các nguồn nước; thực tế, sự khai thác quá mức đã làm cạn kiệt một số nguồn nước.

3.6 Tác động đối với từng nhóm hộ

3.6.1 Tác động đối với các hộ độc canh cà phê 

Hộp 7 Trang trại bán chẳng ai mua!

Các hộ ở những vùng đất thích hợp với cây cà phê (như ở Cư Mgar) thường có xu hướng độc canh cây cà phê. Thời cà phê có giá, người ta đã tận dụng hết đất vườn, đất rãy, đất dốc, đất khai hoang thêm để trồng cà phê. Nhiều nhà dùng toàn bộ số tiền cà phê thu được từ những năm được giá cộng với vay nợ ngân hàng để tiếp tục mua đất, trồng thêm cà phê. Kết quả là khi cà phê xuống giá họ không còn nguồn tích lũy để tiếp tục chăm sóc cà phê, chưa kể còn một khoản nợ đọng lớn hàng chục triệu đồng đang nằm ở ngân hàng. Nhiều hộ độc canh cà phê lâu nay không chăn nuôi gì, không trồng thêm cây gì ngoài cà phê nên cũng thiếu kinh nghiệm canh tác. Hơn nữa, ở những vùng đất đỏ bazan thích hợp cây công nghiệp dài ngày nên trồng màu kém hiệu quả so với đất đen, và đất trồng cà phê lâu ngày cũng đã bạc màu. 
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Các hộ nghèo độc canh cà phê hiện nay đang thực sự khó khăn, mức sống giảm sút hẳn so với trước. Một số hộ đã rơi vào tình trạng "đứt bữa" vì họ không có nguồn thu nhập đáng kể nào khác ngoài cây cà phê. Biện pháp thu nhập chủ yếu của những hộ này là đi làm thuê, được trả công thấp và chỉ có việc làm một số ngày trong năm theo mùa vụ. Các hộ khá độc canh cà phê thì dù sao vẫn đỡ hơn, vì vẫn còn ít nhiều tích lũy thời cà phê có giá.

Hộp 8 Người nghèo độc canh cà phê đang lao đao

Ông N., 45 tuổi, là chủ một hộ thuộc diện nghèo nhất buôn Easut, xã Eapok, huyện Cư Mgar. Gia đình có 7 người con đều đã bỏ học. Gia đình có một ha cà phê, gồm 2,5 sào cà phê vườn và 7,5 sào cà phê rẫy. Trước đây cà phê có giá thì gia đình còn có đủ gạo ăn, có máy cassette (giờ đã bán) và có tiền mua phân, tưới nước cho cà phê. Bây giờ phải ăn khoai sắn (vừa rồi được nhà nước cứu trợ gạo ba lần, mỗi lần 5kg/khẩu). Hộ chưa từng vay vốn và cũng không biết gì về việc cho vay. Hộ vẫn chưa có ý định phá cà phê, dù không còn tiền mua phân (hộ nghèo nên không được đại lý cho mua chịu phân). Cả vợ chồng và hai người con lớn phải đi làm thuê kiếm sống.

Nếu giá cà phê tiếp tục xuống thì các năm tới, ông N. sẽ không trồng cà phê nữa, vì không có tiền để tưới nước và bón phân. Năm nay ông dự định sẽ trồng sầu riêng, khoai mì xen với cà phê. Ông muốn được nhà nươc cho vay vốn không tính lãi trong 3 năm để có tiền chăm sóc cà phê và được hỗ trợ về khoa học kỹ thuật.
Tác động đối với các hộ đa dạng hóa 
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Các hộ trồng cà phê ở những vùng đất không thật thích hợp với cây cà phê (như ở huyện Buôn Đôn, Lăk) thường có các nguồn thu nhập khác bên cạnh cà phê. Trồng lúa, trồng màu, trồng bông, và đặc biệt là nuôi bò là những biện pháp tạo thu nhập điển hình của các hộ đa dạng hóa.

Hiện nay, các “hộ đa dạng hóa” khá giả đỡ khó khăn hơn. Cà phê xuống giá gây thiệt hại về kinh tế nhưng không ảnh hưởng quá lớn đến đời sống của họ.

Hộp 9 Các hộ khá giả không bị ảnh hưởng nhiều khi cà phê xuống giá

Ông P là chủ một hộ khá ở Buôn Niêng 2, xã Eanuôl, huyện Buôn Đôn. Gia đình có bốn con, ba đứa đang đi học, con út còn nhỏ ở nhà. Nhà có 2 sào đất vườn và 1,2 ha đất rẫy trồng cà phê, 3 sào đất rẫy khác trồng bông, đậu xanh, bắp, ngoài ra còn có 1 sào lúa nước. Nhà nuôi 2 con bò, 1 con lợn giống.

Năm 2001 gia đình thu được 3 triệu đồng từ ngô, đậu. Gia đình trồng bông từ năm 2001 trên ba sào đất rẫy, trồng từ tháng 7 đến tháng 11 âm lịch là cho thu hoạch. Ông P ký hợp đồng bao tiêu với công ty bông, hợp đồng do Trưởng buôn giữ. Cứ trồng 1 kg hạt được công ty đầu tư 2 bao phân, 1 chai thuốc nấm, 1 chai thuốc sâu. Nhà ông thu hoạch được 7 tạ bông, sau khi trừ phần đầu tư của công ty nhà còn được 1,7 triệu đồng.

Gia đình sẽ không phá cà phê, chỉ đầu tư ít đi. Bây giờ khó khăn nhà không thuê người làm công mà tự làm lấy. Ông P cho biết "giá cà phê xuống thấp không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của gia đình".

3.6.2 Tác động đối với người nghèo 

Phần lớn các hộ nghèo, nhất là thuộc các vùng không mấy thích hợp với cây cà phê, không trồng cà phê. Những hộ có trồng cũng chỉ thu được ít tiền vì diện tích quá nhỏ (chỉ vài sào) và năng suất thấp (vì đầu tư thấp). Họ bắt đầu trồng khi cà phê được giá những năm 1994-1997, nhưng thường chậm hơn xóm giềng một chút. Do đó, khi sắp thu hoạch thì cà phê đã bắt đầu xuống giá, nên bị lỗ (xem Bảng 16). kể cả khi có giá cao (những năm 98-99) cà phê vẫn không làm lợi nhiều cho các hộ nghèo.

Hộp 10 Một hộ nghèo quảng canh

Anh D là chủ một hộ gia đình ở thôn Paiar, xã Đăkphơi, huyện Lăk. Hai vợ chồng trẻ mới tách hộ được bốn năm nay, có một con nhỏ. Gia đình rất nghèo, "ngày không đủ ba bữa cơm ". Nhà có 4 sào cà phê trồng từ năm 1998. Năm ngoái thu được có 70 kg, vì hầu như không chăm sóc, chỉ tưới có một đợt mất 100.000 đồng và bón 20-30 kg phân. Năm nay, sau khi thu hoạch thì bỏ luôn không chăm sóc nữa vì giá cà phê quá thấp. 

Nhà còn có 6 sào đất rãy. Trước đây diện tích này dùng để trỉa lúa nương, sau đó đất thoái hóa nên chuyển sang trồng màu. Vụ trước nhà thu được có 1 tạ bắp khô do không bón phân, bán được 100.000 đồng. Nhà còn có vài trăm m2 ruộng lúa nhưng không đủ nước, mỗi năm chỉ thu được 50 kg đủ ăn trong vòng một tháng. Anh §. thỉnh thoảng đi làm thuê khi rỗi việc, mỗi ngày được hơn một chục ngàn. Vợ anh phải lên rừng lấy củi, khoảng 2-3 ngày một lần, mỗi ngày lấy được một gùi chỉ bán được 2000 đồng. Hộ chưa được vay ngân hàng bao giờ vì đất chưa có sổ đỏ. Hộ muốn được vay tiền để mua hai con bò. 

Nhóm hộ nghèo thường bắt đầu trồng cà phê chậm hơn người khác, cà phê có tuổi thấp, bình quân dưới 8 năm, tương ứng với năm bắt đầu trồng mới trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến năm 1997 - những năm giá cà phê cao. Tuy nhiên, khi cây lớn đến tuổi thu hoạch thì giá đã xuống thấp và những hộ này thường chịu nhiều thiệt thòi hơn so với những nhóm hộ khác. 

Bảng 16 Diện tích và tuổi cây cà phê bình quân phân theo huyện và loại hộ (ha và năm)

	Loại hộ
	C­​ Mgar
	Buôn Đôn
	L¨k

	
	Diện tích
	Tuổi cây
	Diện tích
	Tuổi cây
	Diện tích
	Tuổi cây

	Khá
	1,8
	12
	1,4
	12
	0,8
	10

	Trung bình
	1,9
	12
	2,6
	8
	0,6
	7

	Nghèo
	1,7
	9
	1,3
	8
	0,6
	5

	Rất nghèo
	1,2
	10
	1,2
	5
	0,2
	7


Nguồn: Điều tra định lượng chiều sâu, Đăk Lăk, 3/2002

3.6.3 Tác động đối với các hộ dân tộc thiểu số 

Tác động dễ nhận thấy nhất đối với chị em phụ nữ là chi tiêu trong gia đình. Những nhà độc canh cà phê thì đời sống đi xuống càng thấy rõ. "Trước ăn uống đầy đủ, có vài trăm ngàn đồng tiết kiệm, không bao giờ ăn sắn. Nay không có gì ăn, thiếu gạo, nhiều nhà phải ăn sắn. Dân ở đây bắt đầu trồng sắn từ năm 2000, trước đây họ không phải trồng sắn". Gánh nặng của người phụ nữ tăng lên, phải lo từ mắm, muối, gạo nấu cơm. Đối với bản thân chị em phụ nữ dân tộc thiểu số, gánh nặng về tinh thần là rất lớn (vì họ là người quyết định chi tiêu trong nhà theo chế độ mẫu hệ.) "Chị em chúng tôi đã khổ về vật chất, nhưng tinh thần cũng không yên tâm. Phải lo cho ngày mai, ngày mốt...Đối với những người phụ nữ độc thân thì còn cảm thấy khổ hơn vì trong hoàn cảnh khó khăn này họ không biết than thở, thảo luận cùng ai. 

Con cái phải bỏ học giữa chừng là mối quan tâm hàng đầu của chị em. Nhiều chị em nghèo tham gia các cuộc thảo luận cho biết đã phải cho con bỏ học gần đây. Lý do là không có tiền, "bây giờ thậm chí không có dép cho con đi". Một số nhà trước đây thuộc diện khá giả có con đi học cấp 2, cấp 3 ngoài thị trấn hay tại thành phố nay cũng phải cho con nghỉ học vì chi phí quá lớn không kham nổi.

Các phụ nữ nghèo còn cho biết họ bây giờ phải tham gia vào các hoạt động tạo thu nhập nhiều hơn, vất vả hơn như vào rừng hái măng, trước đây chị em thường chỉ đi lượm 1-2 ngày sau khi thu hoạch, giờ thì đi mỗi ngày.

Tình cảm vợ chồng trong gia đình cũng là một mối quan tâm của phụ nữ. "Làm ăn không nên, kinh tế sa sút nên thường cãi vã nhau". Một chi tiết đáng lưu ý là, trong các cuộc thảo luận và phỏng vấn hầu như không chị em nào phàn nàn về chuyện chồng rượu chè (thực tế thì nhà người Thượng nào cũng có vài ché rượu cần, kể cả nhà thiếu gạo ăn hàng ngày thì cũng phải dành vài chục cân gạo để làm rượu). 

Cuối cùng, truyền thống giữ rừng của cộng đồng đã bị vi phạm vì người nhập cư đã làm giảm thời gian phục hóa, người Thượng cũng khai thác rừng quá mức.

3.7 Các sách lược đối phó

3.7.1 Sách lược của người khá giả

Đa số hộ khá giả độc canh cà phê ở những vùng thích hợp với thâm canh cây cà phê (như ở xã Eapok huyện Cư Mgar, xã Eanuol huyện buôn Đôn) vẫn muốn giữ cây cà phê để chờ giá lên. Hiện nay, những hộ này khá khó khăn, nhưng đa số vẫn cố gắng cầm cự (vẫn có gạo ăn, nhưng cũng không còn "thịt, cá, bia, rượu" nhiều như trước đây). Lý do là họ đã có tiền tích lũy từ hồi cà phê có giá, hoặc còn có nguồn thu nhập phụ như lương cán bộ, lương hưu, cây ăn quả (xoài, điều). Nhưng mức đầu tư chăm sóc cây cà phê đã giảm mạnh so với trước. Đa số hộ chỉ cố gắng đảm bảo khâu tưới, khâu bón phân đã giảm đi nhiều, chỉ bằng khoảng 30% so với thời thâm canh 97-98 (Hình 18). Bây giờ người dân cũng chọn những loại phân hóa học rẻ tiền hơn, không bón thêm phân chuồng như trước. 

Hình 18 Mức đầu tư phân bón giảm mạnh
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Nguồn: Điều tra định lượng diện hẹp, Đăk Lăk, 3/2002
Các hộ "giữ cây chờ giá" luôn theo sát giá cà phê trên thị trường, và khi giá nhích lên thì họ cũng sẽ tăng đầu tư tương ứng, thể hiện khả năng "biết tính toán làm ăn" của họ (tiêu chí hàng đầu của những hộ khá). Tuy nhiên, giảm đầu tư trong thời kỳ giá thấp làm cho việc phục hồi cây cà phê ngày càng trở nên khó khăn. Nếu giá vẫn ở mức thua lỗ, trong 1-2 năm tới sẽ có nhiều hộ khá độc canh cà phê phải bỏ cây cà phê trồng cây khác.

Hộp 11 Hộ khá nuôi cây - nuôi hy vọng

Ông S. là một hộ £®ª khá giả ở buôn Lang, xã Eapok, huyện Cư Mgar. Ông học hết lớp 11, là người học cao nhất trong buôn. Hai vợ chồng có ba con đang học tiểu học. Gia đình ông trồng cà phê trên tất cả diện tích có được, gồm 5 sào đất vườn và hơn 2 ha đất rẫy. Ông còn nhận khoán của công ty cà phê Eapok 8 sào cà phê. Năm 2001 ông mua thêm 4 sào cà phê với giá 38 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình không trồng cây gì khác, cũng không nuôi con gì. Giai đoạn 1997-99, hàng năm gia đình lãi trên 10 triệu đồng từ cà phê sau khi trừ các chi phí. Năm 2000 cà phê xuống giá nhà ông bị lỗ 8 triệu, năm 2001 bị lỗ 10 triệu đồng. 

Từ đầu năm 2002 đến giờ ông mới tưới hai đợt, bón phân tiết kiệm chỉ để giữ cây. Ông không dám đầu tư thêm sợ tuột giá. Mọi năm nhà ông thâm canh cà phê sản lượng đạt 4-5 tấn/ha, năm nay chắc chỉ đạt 1-2 tấn/ha. Hiện ông đang vay nợ 9 triệu đồng. Ông S cho biết nhà trước ăn 3 bữa nay chỉ còn 2 bữa 1 ngày, trước có cá thịt nay chỉ có cơm rau. Dù sao ông vẫn sẽ cố lo cho các con đi học bình thường. Ông muốn đất được cấp bìa đỏ để đi vay trực tiếp ở ngân hàng khoảng 10 triệu đồng để mua thêm dầu, phân chăm sóc cà phê.

3.7.2 Sách lược của các hộ trung bình và nghèo 

Theo ước tính của người dân và nhiều cán bộ địa phương, khoảng 50% số hộ dân tộc thiểu số trồng cà phê ở những vùng đất thích hợp và hầu hết số hộ dân tộc thiểu số ở những vùng đất không thích hợp với cây cà phê đã "bỏ mặc không chăm sóc" diện tích cà phê của mình từ đầu tháng Ba 2002. Tình trạng chung là đa số những hộ trung bình và hầu như tất cả những hộ nghèo không còn khả năng tưới và bón phân cho cà phê, hoặc chỉ cố tưới chút ít nhưng không bón phân. Với tình hình khô hạn, nắng nóng nghiêm trọng đầu năm 2002, nếu không có mưa sớm thì những vườn cà phê bỏ tưới này cũng sẽ khô cháy nhiều.. Các hộ dân chỉ "bỏ mặc" mà chưa phá là do tiếc công sức đầu tư, do không có tiền thuê đánh gốc cà phê, hoặc đơn giản là "chưa tính được gì khác". 

Những gia đình có mức sống từ trung bình trở xuống mà trước nay không độc canh cà phê, vẫn trồng lúa nước, trồng ngô đậu và chăn nuôi thì cuộc sống tuy nghèo nhưng ổn định hơn. Còn những hộ độc canh cà phê thì nay đang thực sự khó khăn, nhiều nhà phải đi vay để sống qua ngày. Một số nhà đã phải ăn cháo và ăn độn ngô sắn. Nhiều nhà trước đây chưa từng đi làm thuê, từ hai năm nay đã phải đi làm thuê để kiếm thêm tiền cho gia đình, hoặc đi làm thuê. Nếu sang năm cà phê vẫn lỗ vốn thì hầu hết những hộ độc canh cà phê có mức sống trung bình cũng không còn cách nào khác là phải phá một phần hoặc toàn bộ cà phê để trồng cây công nghiệp khác hoặc cây lương thực. 

Tuy vậy, cá biệt vẫn có những hộ nghèo ở vùng đất thích hợp với cà phê vẫn quyết tâm giữ cây cà phê, vì đây vẫn là cơ hội duy nhất để họ có thể thoát nghèo. Trong khi nhiều người khác chặt phá, bỏ chăm sóc cà phê thì họ lại đổ công đổ tiền vào chăm sóc cà phê với hy vọng giá cà phê sẽ lên mạnh và họ sẽ thu được lợi lớn.

Hộp 12 Nghèo vẫn bám cà phê hy vọng đổi đời

Ông M., 54 tuổi, có 9 con, là gia đình £®ª nghèo ở buôn Pok, xã Ea Pok, huyện Cư Mgar. Ngoài một sào ruộng nước năng suất thấp do phụ thuộc vào nước suối, ông có một ha đất rẫy trồng cà phê đã được nhận sổ đỏ giấy chứng nhận quyền sở hữu) từ năm 1997. Toàn bộ diện tích cà phê rãy đã nhổ một lần từ năm 1998 do hạn hán nặng, năm sau ông đã trồng lại. Ông trồng xen đậu, bắp trong rãy cà phê, đến kỳ thu hoạch sẽ bán cho đại lý để lấy tiền mua gạo. Thỉnh thoảng ông cũng được người trong buôn kêu đi làm công, được trả 15.000 ® một ngày, nhưng cũng hiếm khi có việc.

Năm 2000 ông Nap vay ngân hàng được 15 triệu đồng để mua ống nướci, dầu, phân, còn một phần để mua gạo ăn. Dù hiện nay cả nhà chỉ ăn hai bữa cơm, bỏ bữa sáng để tiết kiệm gạo, ông M vẫn quyết tâm chăm sóc tốt hécta cà phê "cho dù nay không ai trồng thì mình trồng, hy vọng sang năm giá cà phê lên thì minh sẽ đỡ". Từ đầu năm 2002 đến giờ ông đã tưới được bốn đợt, mỗi đợt bón hai tạ phân. Ông dự định sẽ còn tưới tiếp và sẽ bón phân tăng dần theo tín hiệu của thị trường cà phê. Ông đang mơ sang năm một ha cà phê sẽ cho thu hoạch ít nhất 1,5 tấn nhân khô mà có giá trên 10.000 đ/kg thì cuộc sống gia đình ông sẽ thoải mái hơn. 

Đối với những gia đình như gia đình ông M. thì "Nhà nước" hỗ trợ thêm cái gì cũng tốt, nhưng theo ông bây giờ quan trọng nhất là "gạo, phân, dầu" để giữ cà phê. Ông cũng muốn được hỗ trợ nuôi heo. Ông không dám nghĩ đến việc vay thêm của ngân hàng nữa, phải trả nợ trước đã.
Thực tế hiện nay, ở tất cả các xã khảo sát đều có một số hộ gia đình đã chặt phá cà phê. Những diện tích cà phê già cỗi, không có điều kiện tưới, xa nguồn nước, đất dốc sẽ được phá trước vì năng suất kém và chăm sóc tốn kém. Những hộ khá giả trồng cà phê từ nhiều năm trước, có nhiều đất thường là người phá cà phê trước tiên bởi phải tốn không ít tiền, riêng chi phí đánh gốc cà phê đã tốn 2-3 triệu đồng/ha).

Thông thường, sau khi dọn sạch cà phê, các hộ gia đình chuyển sang trồng cây ngắn ngày. Trong các cây màu truyền thống thì bắp lai là cây được bà con trồng nhiều nhất
. Hiện nay đang nổi lên cây bông vải được bà con rất hưởng ứng vì được công ty bông hỗ trợ đầu vào và đảm bảo đầu ra theo hợp đồng. Cây bông lại cho thu nhập khá hơn các cây công nghiệp khác, nhưng cũng cần nhiều nhân lực và khá rủi ro nếu bị mưa vào kỳ thu hoạch. Hơn nữa, cây bông vải phải cạnh tranh với bông ngoại nhập khi Việt nam thực hiện lộ trình tự do hóa thương mại sẽ không còn được bảo hộ như hiện nay. 

Hiện nay, vẫn có ít hộ gia đình từ bỏ cây cà phê. Nhữn hộ gia đình nghèo ở các vùng đất hợp với cà phê vẫn quyết tâm tiếp tục trồng cà phê mà họ coi là lối thoát nghèo tốt nhất cho họ. Trong lúc những người khác thì chặt bỏ cà phê, họ tiếp tục đầu tư, chăm sóc đê mong chờ giá lên và tăng thu nhập. Có rất ít các hộ trồng xen ngô, đậu và bông với cà phê, bởi đối họ là vấn đề đầu ra, như với kinh nghiệm cây dứa trước đây, bán không được giá và chẳng có công ty nào ký hợp đồng với họ. 

Hộp 13 Cây bông - một cứu cánh của người trồng cà phê ?

Công ty bông Đăk Lăk đang triển khai chương trình trồng bông theo hợp đồng tại nhiều huyện trong tỉnh. Những ai muốn trồng bông thì nộp phiếu đăng ký, sau đó ký hợp đồng với công ty. Người trồng bông được hướng dẫn kỹ thuật, được công ty đầu tư ứng trước giống, thuốc trừ sâu và một phần phân bón, đến vụ thu hoạch bán lại cho công ty với giá đã thỏa thuận trước từ đầu vụ là 5.500 đồng/kg. Theo tính toán của bà con, với mức giá này mỗi ha bông thu nhập cao hơn là trồng bắp hay đậu.Diện tích trồng bông riêng tại huyện Cư Mgar đã đạt 3000 ha, huyện Buôn Đôn là 1500 ha và còn tiếp tục tăng nữa (chủ yếu thích hợp trên đất đen). Trong ngắn hạn, cây bông đang được nhiều nông dân hưởng ứng vì có lợi trong thời buổi cây cà phê đang thất thế, hơn nữa còn luân canh được cây ngô và trồng xen được các cây họ đậu và rau. 

Về lâu dài, cây bông có bền vững hay không? Câu hỏi này cần được trả lời dựa trên diễn biến giá bông trên thị trường quốc tế, các bước giảm thuế nhập khẩu bông theo lộ trình tự do hóa thương mại, và giá thành của các nhà máy chế biến bông của Việt Nam. Mặc dù thị trường trong nước là đủ lớn để tiếp tục đẩy sản lượng bông lên cao nhiều lần so với hiện nay, đã có những dấu hiệu e ngại về hiệu quả thấp và giá thành cao của bông Việt nam so với bông nhập ngoại. Dù sao thì trong ngắn hạn nông dân Đăk Lăk vẫn đang có lợi từ việc trồng bông để thay thế cây cà phê thua lỗ. Hơn nữa bông là cây ngắn ngày, nếu có thất bát cũng không sợ tình trạng "bỏ thì thương vương thì tội" như cây cà phê.

Mô phỏng tác động của các chính sách hiện hữu và tương lai đối với sản xuất cà phê và người trồng cà phê

3.8 Tác động của các chính sách hiện hữu

3.8.1 Tăng sản xuất cà phê

Trong một thị trường cạnh tranh đơn nhất, những thay đổi về sản lượng của một nước hay một hãng nhỏ ảnh hưởng rất ít đến thị trường. Nói cách khác, họ là người chịu giá (price-taker). Ngược lại, những thay đổi về sản lượng của một nước sản xuất lớn sẽ tác động lớn đến giá cả thế giới cũng như ảnh hưởng đến thu nhập của tất cả những nước sản xuất khác. Nói cách khác, những nước này là những người ra giá (price-maker). Do đó, một nước xuất khẩu nông sản lớn muốn tối đa hoá lợi ích của mình không những chỉ phát triển sản xuất căn cứ vào lợi thế tự nhiên của mình mà còn cần tính toán điều chỉnh sản lượng của mình tương thích với sản lượng của các nước khác, đồng thời phải cân nhắc tác động của hàng loạt yếu tố về cung cầu và sản lượng của từng nước. 

Hình 19 Sản lượng và giá xuất khẩu của Việt Nam 1989-2000
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Nguồn: Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan
Thị trường cà phê thế giới hiện nay chịu ảnh hưởng chủ yếu của sản lượng của một số nước sản xuất lớn như Braxin, Indonesia, Việt Nam. Việc tăng xuất khẩu của một trong những nước này có ảnh hưởng lớn đến giá thế giới. Kết quả phân tích hồi quy dựa trên số liệu của thời kỳ 1994-2001 cho thấy có mối quan hệ tuyến tính nghịch biến giữa sản lượng xuất khẩu của Việt Nam và giá xuất khẩu (Hình 19). Cần lưu ý rằng trong giai đoạn 1990-1993, xuất khẩu cà phê vối (robusta) của Việt Nam không ảnh hưởng đến giá thế giới vì lúc bấy giờ sản lượng xuất khẩu của Việt Nam chưa đáng kể, nhưng kể từ năm 1994, khi sản lượng Việt Nam đã ở mức cao, thì có mối quan hệ chặt chẽ giữa giá xuất khẩu và sản lượng xuất khẩu, có nghĩa là Việt Nam càng xuất khẩu cao bao nhiêu thì giá cà phê thế giới càng thấp bấy nhiêu. 

Để xác định quan hệ giữa sản xuất và giá cả, người ta sử dụng hệ số co giãn của cầu theo giá. Hệ số co giãn này cho ta biết "phần trăm thay đổi của cầu ứng với 1% thay đổi của giá".
 Một quốc gia chỉ nên xuất khẩu một lượng tương ứng với hệ số co giãn bằng -1 để đạt được doanh thu tối đa. Đường cầu ước tính dựa trên số liệu thực tế của Việt Nam chỉ ra rằng doanh thu tối đa đạt được khi Việt Nam xuất khẩu 483 nghìn tấn, khi đó giá xuất khẩu là 1320 USD/tấn (Hình 20). Khối lượng xuất khẩu cà phê vối năm 2001 đã vượt quá mức tối ưu khoảng 270 nghìn tấn hay 36%, ước tính thiệt mất khoảng 196 triệu USD đối với cả nước, và riêng Đăk Lăk khoảng 100 triệu USD.

3.8.2 Tạm trữ

Nhận thấy giá cà phê thấp là do tăng xuất khẩu nói chung trên thế giới, trong đó có Việt Nam, khiến cho nông dân ngày càng khó khăn, chính phủ khuyến khích các nhà xuất khẩu mua tạm trữ 150 ngàn tấn đến hạn xuất khẩu vào năm 2001 (bằng khoảng 20% tổng sản lượng cà phê năm đó) Chính phủ sẽ bù đắp thua thiệt cho người xuất khẩu. Bằng hành động đó, Việt Nam đã liên kết với các thành viên ACPC và các nước khác trong một cố gắng vực dậy giá cà phê. Phân tích hồi qui đã chỉ ra rằng chính sách này có thể góp phần nâng giá xuất khẩu của Việt Nam lên 23%. Chính phủ hy vọng sẽ tăng được giá nội địa và giá bán ra của hộ gia đình, có lợi cho người trồng cà phê. Tuy nhiên, mục tiêu đó không đạt được vì một số lý do:

Hình 20 Doanh thu xuất khẩu và hệ số co giãn của đường cầu
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· Thứ nhất, trong thực tế, việc tạm trữ diễn ra không lâu và phải xuất khẩu bớt đi 60.000 tấn khi giá cà phê thế giới có nhích lên. Như vậy là tái xuất quá sớm.

· Thứ hai, việc tạm trữ chia làm hai kỳ, thứ nhất vào 11/2000, kỳ hai vào 2/2001, như vậy lượng tạm trữ mỗi đợt không đủ lớn để kéo giá xuất khẩu lên như dự báo.

· Thứ ba, các kênh thị trường cà phê của Việt Nam quá phức tạp, khiến cho hiệu quả của chính sách này khó nhận biết được; nó cũng khó mang lại lợi ích đồng đều cho tất cả các nhóm, nhất là những người nghèo và thường thường bậc trung là những người không tiếp cận được thông tin và thương lượng giá cả. Thật vậy, nhóm nhiều khả năng thu lợi nhất là những người xuất khẩu. Tốt lắm thì chính sách này, như thể hiện trong Hình 21, chỉ có thể kiềm chế giá chứ không thể nâng giá lên được. 
· Thứ tư, các dự trữ của các nước và các công ty có thể làm giảm ảnh hưởng của việc giảm cung.
Tác động tổng hợp của chính sách và thực thi chính sách (mua, tạm trữ và xuất khẩu) đã giúp nâng giá lên được 15,3%.

3.8.3 Khuyến khích xuất khẩu

Đồng thời với chính sách thu mua tạm trữ, nhà nước còn khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê bằng chính sách thưởng xuất khẩu (ước tính khoảng 220 đồng/1 USD xuất khẩu). Mô hình PAM uớc tính ảnh hưởng của chính sách này có thể nâng giá bán tại hộ lên khoảng 3,4%, nâng giá mua tại trang trại chút ít (khoảng 4-5.000 đồng/kg). Đồng thời, do tính chất phức tạp của đường dây cà phê, tác động trực tiếp của chính sách là vào nhà xuất khẩu - khâu cuối cùng trong “chuỗi thị trường” cà phê. Tác động đến nông dân là rất hạn chế.

Hình 21 Chính sách tạm trữ góp phần hạn chế tốc độ giảm giá chứ không hẳn là nâng giá
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Nguồn: Vụ Thương mại - Giá cả, Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan.

3.8.4 ảnh hưởng của các chính sách trợ giá
Chính phủ đã thực hiện một số chính sách trợ giá cho người trồng cà phê. Một trong những chính sách này là cung cấp một khoản trợ giá đầu ra cho nông dân. Tác động của chính sách này đối với nông dân được đo bằng hệ số bảo hộ danh nghĩa sản lượng (NPCO). Ma trận phân tích chính sách (PAM) chỉ ra rằng NPCO lớn hơn 1 cho thấy có tác động tích cực nhưng hiệu quả nhỏ của chính sách này đối với người trồng cà phê. Thuế xuất khẩu cà phê đã lâu từ nhiều năm và nay là bằng 0%. Trong lúc từ 1994-1998, lợi nhuận cà phê cao, nhưng chính phủ lại không đánh thuế cao vào doanh thu của các công ty mua bán cà phê. Hơn nữa, nay tất cả “các doanh nghiệp có đủ tư cách” đều được xuất khẩu, làm tăng số lượng của nhà xuất khẩu tạo thuận lợi cho việc phát triển một thị trường cà phê nội địa mở và cạnh tranh cao.

Bảng 17 Giá trị của một số biến số lượng giá tác động của chính sách trợ giá

	Huyện
	NPC
	EPC

	
	NPCO
	NPCI
	 

	C­mgar
	1.030
	1.033
	1.030

	Buôn Đôn
	1.025
	1.035
	1.028

	L¨k
	1.030
	1.018
	1.035


Nguồn: Điều tra định lượng diện hẹp, Đăk Lăk, 3/2002
Cũng theo PAM, một hệ số khác, NPCI (hệ số bảo hộ danh nghĩa đầu vào) nếu lớn hơn 1, có nghĩa là có tác động tiêu cực, nông dân không được lợi từ các chính sách nhập khẩu đầu vào của Chính phủ. Hệ số EPC (hệ số hiệu quả bảo hộ) nếu lớn hơn 1, có nghĩa là chính sách của Chính phủ đã tác động tích cực và có tác dụng thúc đẩy sản xuất, ngược lại khi EPC nhỏ hơn 1 được xem như chính sách đã tác động tiêu cực tới động lực sản xuất.

Xét tổng thể, các chính sách trợ giá của nhà nước hiện nay ảnh hưởng không đáng kể tới thị trường cà phê trong nước và thị trường các vật tư đầu vào cho cà phê như được thể hiện trong các hệ số NPCO, NPCI và EPC, tất cả đều dao động xung quanh 1 (Bảng 17).

3.8.5 Chính sách khuyến nông

Vai trò của dịch vụ khuyến nông đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc đa dạng hoá cây trồng và tăng năng suất nông nghiệp. Hiện nay, các hoạt động dịch vụ khuyến nông địa phương tập trung vào kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, bao gồm mở các lớp hướng dẫn kỹ thuật và và lựa chọn những hộ tình nguyện làm thí điểm các mô hình mới. Tuy nhiên, những cách làm đó có thể chỉ lợi cho các hộ giàu, trong lúc người nghèo thiếu kiến thức, thiếu vốn và ít tham gia các tổ chức công cộng nên lợi ích bị hạn chế.

3.9 Tác động tiềm năng của những chính sách tương lai

3.9.1 Giảm diện tích trồng cà phê 

Để khắc phục tình trạng cà phê sụt giá nghiêm trọng hiện nay, Đăk Lăk cần giảm bớt diện tích canh tác. Mức giảm bao nhiêu tuỳ thuộc nhiều yếu tố như sản lượng của các nước sản xuất lớn khác trong những năm tới cũng như sản lượng của các tỉnh bạn. 

Giả định rằng nhu cầu của cà phê thế giới vẫn được giữ nguyên, sản lượng của các nước khác ổn định, và Việt Nam cắt giảm sản lượng thì mức giá xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng lên. Sử dụng công cụ phân tích PAM và ngoại suy từ các dữ liệu của Hình 20 ở trên, mọi yếu tố khác như nhau, sản lượng quốc gia có thể vào khoảng 500.000 tấn nhằm đạt được thu nhập tối đa là 637 triệu USD, trong đó sản lượng của Đăk Lăk là 260.000 tấn (Đăk Lăk chiếm 53% tổng sản lượng quốc gia). Lấy bình quân năng suất của Đăk Lăk năm 2000 là 2,08 tấ/ha, diện tích cà phê toàn tỉnh sẽ vào khoảng 126.000 ha. Thế nhưng diện tích hiện có lớn hơn nhiều, với 126.000 ha. Đăk Lăk cần giảm bớt diện tích trồng cà phê khoảng 60.000 ha để tối đa hóa thu nhập. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất đã giảm bớt sản lượng, vậy mức độ tối ưu của tỉnh cần xác định lại cụ thể hơn.

Diện tích trồng cà phê bao nhiêu là đáp ứng nhu cầu? Trả lời câu hỏi đó phải có kiến thức về cung và cầu cả trong và ngoài nước. Nếu Việt Nam và các nước khác cùng tăng hoặc giảm một lúc thì khó tìm được giá xuất khẩu của Việt Nam. Ví dụ, Braxin là nước có thị phần xuất khẩu cà phê lớn nhất và ảnh hưởng lớn nhất tới thị trường thế giới. Theo ước tính của ICARD từ hàm tương quan hồi qui, hệ số co giãn chéo giữa sản lượng của Braxin với giá xuất khẩu của Việt Nam hiện nay là -0,95. Như vậy, nếu Braxin tăng/giảm sản lượng 1% thì giá xuất khẩu cà phê Việt Nam sẽ giảm/tăng 0,95%. Dự báo, Braxin sẽ tiếp tục tăng sản lượng trong những năm tới, tốc độ tăng dao động trong khoảng 5%/năm. Như vậy, nếu Việt Nam giảm 33% diện tích, và giả định sản lượng cũng tương ứng giảm theo 33% như nêu dưới đây
, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam sẽ vào khoảng 1245 USD/tấn (Bảng 18). 

Bảng 18 Ước tính giá xuất khẩu Việt Nam tương ứng với các mức tăng/giảm sản lượng cà phê Braxin và Việt Nam

	Mức tăng/giảm sản lượng so với năm 2000 (%)
	Braxin

	
	 - 40
	 - 30
	 - 10
	 - 5
	0
	5
	10

	Việt Nam
	 - 50
	1398,2
	1359,4
	1260,6
	1230,1
	1196,4
	1161,1
	1125,8

	
	 - 40
	1309,0
	1270,2
	1171,5
	1140,9
	1107,3
	1072,0
	1036,6

	
	 - 30
	1206,1
	1167,3
	1068,5
	1038,0
	1004,3
	969,0
	933,7

	
	 - 10
	944,2
	905,4
	806,6
	776,0
	742,4
	707,1
	671,8

	
	 - 5
	863,1
	824,3
	725,5
	694,9
	661,3
	626,0
	590,7

	
	0
	773,9
	735,1
	636,3
	605,8
	572,1
	536,8
	501,5

	
	5
	680,2
	641,4
	542,7
	512,1
	478,5
	443,2
	407,9

	
	10
	586,6
	547,8
	449,0
	418,5
	384,8
	349,5
	314,2


Nguồn: ICARD
Dĩ nhiên, việc điều chỉnh sản xuất cùng diễn ra ở 17 nước trồng cà phê, dự báo giá cúng phải tính lại và do sự dao động của cung cầu trên thế giới, dự báo càng thêm phức tạp. Hiện nay, với cuộc khủng hoảng kinh tế ở Achentina và suy thoái kinh tế Nam Mỹ, nền kinh tế thế giới mà dẫn đầu là Hoa Kỳ đang phục hồi kéo theo sự phục hồi kinh tế của Châu á và đặc biệt là Trung Quốc. Cùng với sự phát triển của ngành cà phê trong hơn 10 năm qua, Việt Nam dần trở thành một trong những nước xuất khẩu cà phê hàng đầu trên thế giới. Nhu cầu cà phê do đó có thể tăng lên, giảm bớt vấn nạn sản xuất thừa và có thế dẫn đến sự tăng giá của thức uống này. Mặt khác, nếu giá cà phê có tăng trở lại, thì chớ quên bài học sự bành trướng “bong bóng” của các vùng sản xuất cà phê giữa những năm 1990, đừng để nó tái diễn. Nhìn chung, để sản xuất tối ưu, Đăk Lăk cần giảm diện tích hàng chục ngàn ha. Và thay vào đó là tăng sức cạnh tranh bằng tăng hàm lượng giá trị, giảm chi phí sản xuất và hạn chế rủi ro. 

3.9.2 Tăng giá mua tại nơi sản xuất

Căn cứ vào ý kiến của các doanh nghiệp cũng như tổng hợp những thông tin thu được từ điều tra, các chính sách nhằm nâng giá thu mua tại hộ có thể bao gồm: 

· Giảm chi phí vận chuyển 10% (nâng cấp, xây mới đường đến tận buôn làng) có thể làm tăng giá thu mua tại hộ lên 0,54%.

· Giảm "chi phí không hiệu quả hay bất hợp lý" (các khoản "chi phí" phải chi trên đường từ Đăk Lăk đến cảng Sài Gòn) 150 đ/tấn/km có thể làm tăng giá thu mua tại hộ lên 0,61%.

· Sử dụng công nghệ chế biến ướt và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu với người trồng cà phê thông qua hình thức hợp đồng, có thể làm giá thu mua tại hộ tăng 6,1%.

· Tăng cung cấp thông tin thị trường cho nhóm hộ nghèo có thể làm tăng giá thu mua tại hộ nghèo lên 8,6%.

· Cắt giảm diện tích trồng cà phê Đăk Lăk 36% sẽ làm giá thu mua tại hộ nghèo tăng lên gấp ba.

3.9.3 Tăng năng suất

Một trong những mục tiêu quan trọng cho ngành cà phê Việt Nam và Đăk Lăk là duy trì khả năng cạnh tranh cao trên thị trường thế giới hay giảm chi phí sản xuất thông qua tăng năng suất.
 Nhiều nông dân hiện nay đã đạt được 3 tấn/ha, trường hợp cá biệt đạt tới 5 tấn/ha. Báo cáo "Đa dạng hoá cây trồng và nghiên cứu thị trường nông sản” của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk và DANIDA gợi ý cần đưa mức sản lượng trung bình hiện nay lên khoảng 42.8%. Với mức năng suất này, cà phê Việt Nam có sức cạnh tranh cao hơn, chịu được những biến động lớn về giá cà phê trên thị trường thế giới. Phân tích từ kết quả điều tra cho thấy, với năng suất trung bình hiện nay tại khu vực điều tra là 1,5 tấn/ha (thấp hơn trung bình cả tỉnh năm 2000 là 2,1 tấn/ha), việc tăng năng suất sẽ đem lại hiệu quả kinh tế to lớn cho sản xuất của các hộ nông dân trung bình trong vùng (Bảng 19).

Bảng 19 Hiệu quả do tăng năng suất đem lại

	Năng suất tăng do áp dụng giống mới và chăm sóc đúng kỹ thuật
	10%
	25%
	50%
	100%

	Lợi nhuận trên 1 ha tại hộ tăng
	14%
	35%
	70%
	200%

	Giá thành trên 1 ha tại hộ giảm
	9,9%
	20%
	33,3%
	50%

	Mức giá xuất khẩu thấp nhất có lãi cho người trồng cà phê (USD/tấn)
	609,9
	558,5
	502,8
	446,8


Nguồn: ICARD

Một hướng phát triển khác là thuỷ lợi. Trong nhiều năm qua, việc sử dụng nước ngầm không phải nộp phí nên phần lớn các hộ trồng cà phê sử dụng nước ngầm để tưới vào mùa khô. Nhưng các chuyên gia Sở NN & PTNT cho biết việc bơm nước không được thực hiện một cách hiệu quả. Hiện nay, chi phí thuỷ lợi chiếm tới 27% chi phí sản xuất. Cần có các biện pháp thủy lợi tiên tiến (tưới phun, tưới giọt, tưới ngầm...) để có thể làm giảm số giờ tưới, tăng hiệu quả kinh tế. Bảng 20 cho thấy giảm thời gian tưới bằng các biện pháp thuỷ lợi tiên tiến nói trên có thể giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất và lợi nhuận cho nông dân.

Bảng 20 Hiệu quả nhờ giảm chi phí tưới

	Số giờ t​ưới giảm
	1%
	5%
	10%

	Lợi nhuận tăng
	0,1%
	1%
	1,1%

	Giá thành giảm
	0,01%
	0,13%
	0,25%


Nguồn: tính toán của ICARD
3.9.4 Chính sách ngoại hối

Do cuộc khủng hoảng tài chính xẩy ra năm 1997, tỷ giá đồng nội tệ của nhiều nước trong khu vực đã phải thả nổi so với đồng đô la Mỹ. Mặc dù kinh tế của các nước này trong hai năm qua đã phục hồi và tăng trưởng trở lại nhưng tỷ giá hiện nay vẫn cao hơn thời điểm trước khủng hoảng nhiều lần. Tỷ giá ở Inđônêsia năm 2001 cao hơn 3,4 lần năm 1997, ở Thái Lan năm 2001 cao hơn 1,4 lần năm 1997. Do đó, hàng hoá xuất khẩu của các nước này có khả năng cạnh tranh cao hơn so với các nước khác ít bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính. Để thích ứng với tình hình tỷ giá của các nước trong khu vực, tỷ giá hối đoái của Việt Nam cũng dần được điều chỉnh, tuy nhiên, mức điều chỉnh vẫn thấp hơn so với các nước trong khu vực. Tỷ giá năm 2001 chỉ cao hơn năm 1997 khoảng 1,28 lần. Do đó, để tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam, mức tỷ giá hiện nay cần tiếp tục xem xét để điều chỉnh. 

Bảng 21 ảnh hưởng điều chỉnh tỷ giá hối đoái đến lợi nhuận và giá cả

	Giảm giá nội tệ
	Lợi nhuận tăng/ha 
	Giá thu mua tại hộ tăng

	5%
	32,4%
	10,1%

	10%
	64,9%
	20,3%

	15% tương ứng 16.995 Đ/USD
	97% 
	30,4%


 Nguồn: ICARD
Mô hình PAM được sử dụng để lượng giá tác động của việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái đối với giá thu mua tại hộ nghèo ở huyện Buôn Đôn - huyện có điều kiện sinh thái phù hợp trung bình để trồng cà phê. Giả sử tỷ giá hối đoái được cho phép đạt "tỷ giá ẩn" (16.995 đồng/USD hay tương đương với điều chỉnh tỷ giá 15%) của Montague trong Báo cáo "Khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam: liên kết chính sách thương mại với các chính sách vĩ mô", thì giá thu mua tại hộ nghèo tăng khoảng 30% và lợi nhuận sẽ tăng khoảng 97% (so với mức lợi nhuận trung bình từ cà phê hàng năm trong mười năm lại đây là khoảng 2 triệu đồng/ha (Bảng 21).

3.9.5 Thu hẹp chênh lệch giá giữa Việt Nam và các nước khác

Bảng 22 Thu hẹp chênh lệch giá xuất khẩu của Việt Nam với giá thị trường thế giới ảnh hưởng đến lợi nhuận và giá cả trong nước

	Thu hẹp chênh lệch giá ...
	Lợi nhuận 

tăng trên 1 ha
	Mức giá thu mua 

tại hộ tăng

	 60 USD/tÊn
	30,4%
	9,5%

	 150 USD/tÊn
	71%
	22,2%



Nguồn ICARD
Cách đây 5 năm, mức chênh lệch giá giữa cà phê Robusta của Việt Nam với các nước khác trên thế giới là thấp hơn 130-150 USD/tấn. Có nhiều nguyên nhân tạo ra mức chênh lệch này như chất lượng cà phê Việt Nam thấp, không đồng đều, các nhà xuất khẩu của Việt Nam yếu kém trong kỹ năng và tổ chức kinh doanh, thương mại, thiếu hiểu biết về thị trường, tiếp thị kém, độ tin cậy trong giao dịch thương mại thấp v.v. Trong ba năm trở lại đây, chênh lệch giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam với mức giá bình quân thế giới đã giảm đi nhiều, khoảng 50 - 70 USD/tấn. Kinh nghiệm cho thấy, như trong trường hợp mặt hàng lúa gạo, một khi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư phát triển để tích cực tham gia cạnh tranh trên thế giới thì khoảng cách chênh lệch giá này sẽ thu hẹp dần. Mô hình PAM ước tính việc nâng cao giá xuất khẩu thông qua cải thiện khả năng tiếp thị và chế biến sản phẩm sẽ ảnh hưởng tích cực đến nhóm hộ nghèo ở huyện Buôn Đôn (Bảng 22). 

Chương 4 - Kết luận và khuyến nghị

4.1 Kết luận

Trong 15 năm qua, cải cách kinh tế và tự do hoá thương mại đã góp phần to lớn phát triển nền kinh tế Việt Nam. Ngành cà phê Tây Nguyên là một trong những điển hình nổi bật. Nhờ phát triển thị trường, Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cà phê lớn nhất Việt Nam, góp phần quan trọng cung cấp cà phê vối cho thế giới. Cây cà phê đã giúp tăng trưởng kinh tế cao, giảm đói nghèo cho cao nguyên. 

Tuy nhiên, tự do hoá thương mại cũng có những tác động tiêu cực: 

· Trước đây, khi cà phê lên giá, nông dân mở rộng sản xuất chỉ dựa vào tín hiệu thị trường thế giới, không biết đến thông tin về khả năng thích nghi của cây trồng với đất đai, nguồn nước, nguồn rừng. Diện tích cà phê tăng cao đã vượt ra ngoài mức cân bằng an toàn về sinh thái. 

· Thu nhập và việc làm ở vùng chuyên canh cà phê cao hơn nhiều so với các vùng sản xuất lúa ở đồng bằng sông Hồng hoặc trồng rừng ở miền núi phía Bắc, đã tạo nên sức hút mạnh, hình thành dòng di cư tự do về Tây Nguyên. Việc thay đổi kết cấu cư dân đột ngột không tránh khỏi dẫn tới những xáo trộn về văn hoá, xã hội của vùng. Đồng bào người Thượng vốn quen với nền kinh tế tự cung tự cấp, nay đột ngột chuyển sang sản xuất hàng hoá phục vụ xuất khẩu. Các hệ thống canh tác đa dạng bảo đảm an ninh lương thực bị loại bỏ trong khi hệ thống vườn chuyên theo kiểu quảng canh, cho phép có thu hoạch trong điều kiện thị trường ổn định nhưng rất rủi ro khi thị trường biến động. 

· Từ xưa, đất đai ở Tây Nguyên thuộc sự kiểm soát của cộng đồng buôn làng. Sau giải phóng năm 1975, việc quản lý đất, rừng chủ yếu do các nông lâm trường và tổng công ty nhà nước đảm nhiệm. Kể từ khi áp dụng chính sách đổi mới, một phần lớn đất nông nghiệp và một phần nhỏ đất lâm nghiệp đã được giao quyền sử dụng cho hộ gia đình. Những xáo trộn về sở hữu này gây khó khăn cho cộng đồng dân tộc tại chỗ. Tập quán tôn trọng sự quản lý đất đai của cộng đồng đã mất đi, trong khi phương thức quản lý đất đai mới chưa được hình thành hoàn chỉnh. Tự do hoá thương mại với việc sản xuất cà phê lợi tức cao đã dẫn đến cơn sốt chuyển nhượng quyền sử dụng đất để trồng cà phê, hình thành các trang trại chuyên canh. Một lần nữa người dân bản địa không kịp thích nghi với quan hệ thị trường về đất đai. Một mặt, đất tốt được sang nhượng cho chủ trang trại từ nơi khác đến, mặt khác dân địa phương lấn chiếm đất công, đất rừng để sản xuất cà phê trên những khu vực có điều kiện tự nhiên không thích hợp.

· Một khía cạnh bất lợi khác của quá trình tự do hoá thương mại là sự không cân bằng trong phân chia lợi nhuận, và tính chất rủi ro của sản xuất cà phê. Do có lợi thế về thông tin, cơ sở hạ tầng, tiền vốn, nguồn nhân lực v.v... các doanh nghiệp xuất khẩu có lợi thế hơn hẳn so với những thương lái làm trung gian thu gom và mua bán. Những đối tượng này lại có lợi thế hơn hẳn so với người sản xuất. Các công ty nước ngoài mua cà phê của Việt Nam và bán lại trên thị trường thế giới được nhiều lợi nhuận nhất; người sản xuất nghèo và các nhóm bị thiệt thòi như phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số bị thua thiệt nhất v.v.... Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia kinh doanh cà phê chủ yếu mới đóng vai trò trung gian thu mua, chưa chú ý đến chế biến, nghiên cứu và dự báo thị trường.

Hai năm qua, giá cà phê xuống thấp, năm nay cũng không khác mấy, cộng với hạn hán nặng và cung thừa trên thị trường thế giới, tất cả những yếu tố đó là sự trắc nghiệm nghiêm khắc với sản xuất cà phê ở Tây Nguyên. Trong khi những hộ trồng cà phê cùng với những cây trồng khác, có vốn lớn, lại được Nhà nước hỗ trợ, có nhiều diện tích thích hợp với cà phê, tuy chịu tổn thất lớn về thu nhập, nhưng có thể vượt qua được thời kỳ khủng hoảng thì những hộ nông dân sản xuất nhỏ, độc canh, ở những vùng kém thích nghi bị loại ra khỏi cuộc chơi, công nợ không có khả năng thanh toán, nhưng lại không thể quay trở lại mô hình sản xuất tự cung tự cấp trước đây.Trong khi các hộ khá chủ động phá cà phê, trước hết là cà phê rẫy thì các hộ trung bình và nghèo cố gắng cầm cự và bị động buông xuôi, từ giảm bón phân sang bỏ tưới nước, rồi xoay sang trồng cây ngắn ngày để tự túc lương thực. 

Nhìn chung, so với các cây trồng khác, cà phê được hưởng những chính sách thương mại thông thoáng cả trong và ngoài nước. Gần mười năm phát triển mạnh cà phê, người Thượng đã nếm trải những thuận lợi và khó khăn, cả “khổ tận và cam lai” với sự thăng trầm của cà phê. Thực sự, tự do hoá thương mại đã tạo nên một "cơn sốc lớn" cho Tây nguyên về kinh tế, văn hoá và môi trường, Trong số người thua, người nghèo phải gánh chịu nặng nề nhất.

Trong tương lai, kết quả của tự do hoá thương mại về cà phê sẽ không thể hiện trực tiếp ở sự thay đổi về thuế và các biện pháp phi thuế quan đối với mặt hàng này mà sẽ tác động gián tiếp thông qua các chính sách thương mại và chính sách vĩ mô đối với các vật tư đầu vào cho sản xuất (phân, thuốc, nhiên liệu, giống v.v...) và các nông sản khác có thể được xen canh hoặc thay thế cây cà phê (tiêu, điều, ca cao, bông, cây ăn quả, cây lương thực, cao su v.v...). Thị trường cà phê thế giới sẽ tiếp tục dao động. Những mặt tốt và mặt xấu của quá trình tự do hoá thương mại sẽ tiếp tục thể hiện.

 Những nỗ lực khắc phục tác động tiêu cực của nó không chỉ tập trung vào bản thân chính sách đối với cây cà phê và bản thân vùng Tây Nguyên mà còn cả những vấn đề khác, những chính sách có tác động gián tiếp. Trong lúc phạm vi của nghiên cứu này không cho phép bao quát tất cả các ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của di dân, quản lý đất đai, hợp tác giữa người sản xuất và người làm thương mại, thì có một điều quá rõ là những người nghèo - những nhóm người dễ bị tổn thương nhất - được hưởng lợi ít nhất từ quá trình tự do hoá thương mại nhưng lại chịu thiệt thòi nặng nề nhất từ những phản tác dụng này. Cần phải hoạch định một hệ thống các biện pháp và chính sách để bảo vệ họ khỏi những tác động tiêu cực của tự do hóa thương mại. Nếu việc này không được đặt ra một cách nghiêm túc thì thành quả của quá trình tự do hoá thương mại sẽ bị đe dọa.

4.2 Khuyến nghị

4.2.1 Các khuyến nghị chính

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, chúng tôi đề ra bốn khuyến nghị chính sách chính.

Thứ nhất, cải thiện hệ thống thông tin thị trường. Tất cả các mắt xích trong “chuỗi thị trường” cà phê, nhất là những người nghèo cần được thông tin kịp thời (về giá cà phê và giá các nông-lâm sản khác, công nghệ và kỹ thuật sản xuất, v.v.)thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau và thông qua cộng đồng của họ. Cần có thêm nghiên cứu để nắm được yêu cầu thông tin của nông dân.

Thứ hai, giảm bớt diện tích trồng cà phê. Thu hẹp diện tích sản xuất, nhất là diện tích cà phê vối ở Đăk Lăk là vấn đề cực kỳ quan trọng. Tình trạng cung vượt cầu trong nhiều năm qua là do diện tích trồng cà phê ở Việt Nam nói chung, và ở Đăk Lăk, nói riêng là quá lớn.

· Tiến hành nghiên cứu đánh giá các điều kiện kinh tế - xã hội và tự nhiên, và yêu cầu sinh học của các cơ cấu cây trồng khác (Đăk Lăk đã tiến hành các nghiên cứu này phối hợp với Viện Khuyến nông) nhằm xác định số diện tích và số khu vực cần điều chỉnh.

· Đối với các vùng đất hợp với cây cà phê, tiếp tục và tăng cường sản xuất cà phê. Về lâu dài, ở các vùng này, cà phê vẫn là cây chủ lực, là một nguồn thu nhập quan trọng. Bỏ canh tác sẽ làm cạn kiệt lượng cung ứng cà phê một khi giá lại nhích lên.

· Đối với các vùng đất không hợp với cây cà phê, giảm sản xuất cà phê và đa dạng hóa cây trồng. Không nên duy trì các trang trại kém hiệu quả, dành quỹ đất đó cho các cây trồng khác để cải thiện thu nhập cho người nghèo.

Thứ ba, đa dạng hóa sản xuất cả ở vùng chuyên canh cà phê lẫn vùng sẽ chuyển dịch và cơ cấu lại sản xuất.

· Chính quyền địa phương không nên áp đặt các biện pháp hành chính để quyết định sản xuất mà nên nghiên cứu, đánh giá khả năng thích nghi của các loại cây trồng, thông tin rộng rãi cho nông dân về kết quả nghiên cứu và khuyến khích họ tự ra quyết định điều chỉnh sản xuất. Tránh không chỉ lập kế hoạch và khuyến nghị, nhưng cũng không nên hỗ trợ trực tiếp vì dễ phát sinh tâm lý ỷ lại.

· Làm tốt phân tích cung cầu thị trường, kể cả thị trường trong và ngoài nước để nông dân có cơ sở tính toán, phân tích các nguồn lực và khả năng thích nghi của cà phê ở các vùng này, hướng cho họ thấy có hay không có khả năng cạnh tranh để đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, như cây ngắn ngày, cây công nghiệp, gia súc và những hoạt động khác.

· Cung cấp dịch vụ khuyến nông và tư vấn để hỗ trợ nông dân quyết định cây gì, con gì và kỹ thuật đi kèm cũng như các hoạt động tăng thu nhập khác như chăn bò, nuôi ong, v. v.

· Thực thi các chính sách hỗ trợ như giảm thuế nông nghiệp hoặc bỏ thuế. 
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Thứ tư, thực thi chính sách tạm trữ cà phê. Chính sách tạm trữ sẽ giúp chính phủ ổn định được giá thị trường trong nước. Thi hành một chính sách như vậy đòi hỏi một số hoạt động như mua cà phê trực tiếp từ nông dân, hoặc khuyến khích các hệ thống thu mua và chế biến địa phương mua dự trữ, thiết lập một hệ thống kho có dung lượng thích hợp với người sản xuất, và tăng cường hợp tác quốc tế (mở các cuộc đàm phán với các nước sản xuất lớn để tiêu huỷ cà phê chất lượng thấp hoặc tạm thời nhập kho).

4.2.2 Tăng cường hỗ trợ nông dân 

Ngoài bốn kiến nghị trên, cần có thêm một số biện pháp và chính sách khác để hỗ trợ người sản xuất ở các chân đất không hợp với cây cà phê chuyển đổi sản xuất, thu hẹp diện tích cà phê vối và phát triển các nguồn thu nhập khác; đồng thời khuyến khích những vùng hợp thổ nhưỡng tăng cường sản xuất cà phê cho dù giá đang ở mức thấp.

Đầu tư nghiên cứu và phát triển, tập trung vào Viện nghiên cứu cà phê và những tiến bộ công nghệ làm tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, và tăng chất lượng cà phê.

Cải thiện các dịch vụ khuyến nông

· Tập trung kinh phí khuyến nông cho vùng khó khăn, vùng sâu, miền núi

· Đảm bảo có cán bộ khuyến nông hoạt động tại cơ sở với thù lao thoả đáng và điều kiện làm việc thuận lợi.

· Phát triển khuyến nông tự nguyện, lấy nông dân nghèo ở các cộng đồng làm đối tượng chính để phục vụ. 

· Gắn các hoạt động khuyến nông với việc cung cấp thông tin thị trường và tín dụng. Cán bộ khuyến nông cần hợp tác với cán bộ tín dụng để giúp nông dân phát triển đề nghị dự án tiếp cận các nguồn vốn, thực thi các công nghệ mới và trồng các giống cây mới.

· Giúp đỡ phụ nữ tiếp cận dịch vụ khuyến nông để họ có tiếng nói khi tham gia quyết định những vấn đề đòi hỏi phải có hiểu biết công nghệ.

· Thiết lập các mối liên hệ giữa nông dân, cán bộ khuyến nông, cán bộ nghiên cứu và huấn luyện.

· Phát triển phương pháp luận khuyến nông phù hợp với người Thượng, kết hợp công nghệ mới với lối canh tác truyền thống.

Cải thiện dịch vụ tín dụng

· Tạo điều kiện cho nông dân được xoá nợ, giãn nợ để tiếp tục được vay phát triển sản xuất, nhất là để mua giống mới và ứng dụng công nghệ mới

· Gắn tín dụng với khuyến nông; gắn cho vay với hỗ trợ kỹ thuật quản lý vốn và ứng dụng công nghệ.

· Hình thành các tổ tín dụng gắn với các tổ chức nhân dân như Hội phụ nữ, Hội nông dân. 

· Đảm bảo các chi phí cần thiết cung cấp tín dụng cho người nghèo thay vì trợ cấp lãi suất cho vay. 

· Khuyến khích các hình thức tín dụng khác như thông qua Hội hoặc hình thức tín chấp.

· Xác định ngay các khu vực thích nghi với cà phê như huyện Cư Mgar dựa trên nghiên cứu khoa học và thực nghiệm về thổ nhưỡng. Từ đó, ngân hàng và các nhà đầu tư tập trung tín dụng và các hoạt động hỗ trợ cho những miền đất này;

· Tăng khả năng trả nợ cho nông dân bằng cách thực thi các chính sách như cho phép chuyển dịch cây trồng, đặc biệt ở những vùng không thích hợp với cà phê, và cung cấp thêm một số khoản vay nhỏ để tồn tại;

· Hoãn hoặc bỏ hẳn thuế nông nghiệp tồn tích trước cuối năm 2000 cho các hộ nghèo và hộ người Thượng để họ tiếp cận được với những khoản vay mới;

· Phát triển các nhóm tín dụng để khuyến khích và cố vấn cho nông dân về tiết kiệm và quyết định về đầu tư sản xuất;

· Tổ chức các nhóm xây dựng năng lực và huấn luyện sản xuất cho người nghèo và người Thượng như một bộ phận của việc cung cấp tín dụng để đầu tư sản xuất của họ thực sự nâng cao được thu nhập, cho phép họ hoàn được vốn vay.

Hỗ trợ các tổ chức sản xuất 

· Khuyến khích nông dân phát triển các nhóm hợp tác sản xuất để tương trợ nhau về công nghệ, tín dụng, tiếp thị, v.v.

· Tăng cường hình thức ký hợp đồng giữa những người sản xuất, chế biến và mua bán;

· Khuyếch trương vai trò của các hiệp hội sản phẩm để bảo đảm sự thống nhất về chất lượng, giá cả, thương hiệu, v.v.

Sửa đổi và bổ sung chính sách ruộng đất

· Rà soát lại quỹ đất rất lớn thuộc quyền kiểm soát của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Số đất DNNN không sử dụng đến hoặc sử dụng kém hiệu quả cần được phân bổ cho người sản xuất thông qua các hợp đồng hoặc chuyển quyền sử dụng đất cho nhân dân địa phương;

· Giao số rừng và đất cằn cỗi không thuận lợi sản xuất nông lâm nghiệp cho các cộng đồng địa phương kiểm soát theo tập tục và truyền thống của họ; 

· Chứng thực và hợp đồng cho thuê tất cả số đất nông nghiệp thuận lợi, thu hút đầu tư từ tất cả các ngành kinh tế;

· Kiểm tra và bổ sung các chính sách sử dụng đất;

· Đầu tư vào thuỷ lợi nhỏ và các đầu vào cần thiết khác nhằm mở rộng quỹ đất và nâng cao chất lượng đất, nhất là ở các vùng núi cao.

4.2.3 Tăng sức cạnh tranh

Một số chính sách và hành động cần tiến hành để cải thiện vị thế của Việt Nam trên thị trường cà phê thế giới.

Mở rộng thị trường. Cần tiến hành việc phân tích cung cầu một số sản phẩm của thị trường trong nước và thế giới. Tăng cường năng lực của các doanh nghiệp xuất khẩu. Cũng cần chú ý thúc đẩy tiếp thị những người tiêu dùng trong nước và tăng thu nhập của họ để phát triển một thị trường nội địa lành mạnh. Đặc biệt chú ý thị trường Trung Quốc. Cần thiết lập thị trường kỳ hạn và quỹ bảo hiểm giá cả.

Nâng giá trị gia tăng của cà phê

· Nâng chất lượng của cà phê chế biến và phát triển thương mại cà phê chế biến;

· Khuyến khích ứng dụng công nghệ chế biến ướt bằng các chính sách tín dụng thuận tiện, áp dụng chế độ hợp đồng giữa người trồng trọt và người chế biến, và xây dựng hoặc mở rộng các vườn cà phê chế biến ướt;

· Tăng cường sự hợp tác giữa người trồng cà phê (nhất là người Thượng) và người chế biến/xuất khẩu.

Nâng cao nhận thức về các công ty xuyên quốc gia. Nếu Việt Nam vẫn tiếp tục quan hệ mua bán với các công ty xuyên quốc gia thì cần phải hiểu nhu câù của họ và biện pháp kinh doanh của họ để có thể đứng vững được trên thị trường cà phê quốc tế.

Tăng năng suất

· Khuyến khích sử dụng các giống mới của những nhà cung cấp đặc biệt và hỗ trợ việc thay thế từng bưóc việc dùng hạt bằng kỹ thuật ghép trong trồng trọt cà phê vối.

· ứng dụng công nghệ hiện đại, như bón phân một cách khoa học, tạo sây bóng râm, thuỷ lợi, quản lý tổng hợp phòng trừ sâu bệnh, v.v.;

· Tiết giảm chi phí sản xuất. Những phương pháp tưới tiêu khoa học như tưới phun, tưới nhỏ giọt có thể giúpgiảm thời gian tưới và tăng hiệu quả. Đồng thời cũng giúp làm cân bằng sinh thái. 

Điều chỉnh tỷ giá ngoại hối nhằm tăng sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam

4.2.4 Tiếp tục đấu tranh giảm nghèo

Cuối cùng, một số chính sách và hành động cần được tiến hành để tiếp tục cải thiện đời sống của các hộ trong vùng trồng cà phê, nhất là với người nghèo, và những vùng dân cư có mật độ quá cao (như một số vùng núi phía bắc và miền trung), là nguồn của những cuộc di dân ào ạt đến Tây Nguyên.

Hạn chế những bất trắc của thương mại tự do

· Hỗ trợ một hệ thống thông tin thị trường để cung cấp tin tức chính xác và kịp thời cho những người sản xuất và kinh doanh nhỏ thông qua TV, máy thu thanh, điện thoại và các phương tiện khác;

· Hỗ trợ nông dân tiếp tục sản xuất ngay cả thời kỳ giá thấp (kết hợp với các biện pháp như hạ giá thành, nâng cao chất lượng và bảo đảm được sức cạnh tranh về lâu dài);

· Khuyến khích nông dân áp dụng công nghệ và các giống mới;

· Cung cấp tín dụng để tạo thêm thu nhập;

· Cải thiện chăn nuôi;

· Cải thiện các mô hình canh tác và xen canh ở các đặc khu nông nghiệp xuất khẩu; 

· Nghiên cứu các biện pháp quản lý rủi ro được các nước cạnh tranh sử dụng như sử dụng thị trường kỳ hạn và quỹ bảo hiểm quốc tế;

· Tạo điều kiện cho hoạt động của các hợp tác xã, các hiệp hội của nông dân, doanh nhân và những người chế biến (nhưng vẫn bảo đảm tự quản của nông dân) để những bất trắc của thị trường được chia sẻ qua hợp đồng:

· Khảo sát các loại hình và mức độ hợp tác giữa những người sản xuất cà phê (nhất là những nông dân người Thượng), người chế biến và các nhà xuất khẩu;

· Phát triển các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến và xây dựng các khu chế biến;

· Du nhập những kỹ thuật mới và cung ứng trước những đầu vào (phân bón và dầu) thông qua các doanh nghiệp, dịch vụ khuyến nông, các cơ quan chuyên trách và các tổ chức địa phương;

· Xúc tiến mạnh mẽ thương mại. Đối với các doanh nghiệp ký hợp đồng với nông dân, cần giải đáp câu hỏi “ai ký với các doanh nghiệp”. Các cơ quan chủ chốt như Vụ xúc tiến thương mại, Bộ Thương mại, Chương trình xúc tiến thương mại của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và những cơ quan khác cần:

· Giới thiệu cà phê Việt Nam với các thị trường mới (như Trung Quốc và Nga);

· Bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng đồng nhất;

· Thực hiện đăng ký thương hiệu;

· Cải thiện bảo hiểm xã hội và phát triển công tác cộng đồng nhằm bảo vệ người nghèo và những người dễ bị tổn thương trước những va đập của thị trường.

Cải thiện giáo dục

· Tập trung đầu tư tạo điều kiện phát triển hệ thống giáo dục ở các vùng khó khăn (trường, lớp, sách vở, giáo viên v.v.) Bảo đảm phát huy tác dụng của hỗ trợ: ở các vùng khảo sát, phần lớn các gia đình nghèo còn chưa biết dùng 4 mét vải chính phủ tặng, đơn giản vì chưa có tiền để trả công may, nhưng lại không muốn bán quà của chính phủ;

· Giảm hoặc bỏ học phí và những khoản đóng góp xây dựng trường sở;

· Xây dựng một quỹ nhỏ trích từ quỹ xoá đói giảm nghèo Tây Nguyên để phát triển cơ csở hạ tầng giáo gục và giúp đỡ giáo viên.

Hỗ trợ phụ nữ người dân tộc thiểu số

· Củng cố và tăng cường các chi nhánh Hội Phụ nữ (hiện tổ chức lỏng lẻo và đang hoạt động chiếu lệ ở nhiều xã trong diệnđiều tra);

· Tăng cường sự hỗ trợ của Chính phủ, các ngân hàng, và cán bộ khuyến nông cho Hội Phụ nữ để tổ chức các nhóm tiết kiệm và tín dụng để cung cấp những khoản vay nhỏ 1-2 triệu đồng nhằm phát triển các hoạt động tăng thu nhập như nuôi gà, chăn lợn, trồng rau và nuôi cấy nấm;

· Nâng cao kiến thức và kỹ năng cho phụ nữ trong việc phát triển sản xuất nhỏ hộ gia đình như nuôi gà, chăn lợn, trồng rau và nuôi cấy nấm;

· Hỗ trợ trẻ em đến trường và ngăn chặn việc bỏ học.

Tăng cường sự tham gia của địa phương. Các chính sách dài hạn cần tập trung vào việc nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của nhân dân vào việc nâng cao mức sống, thay vì thụ động chờ đợi như của một số người.

Phát triển một cơ chế chia sẻ lợi nhuận giữa người mua bán và người sản xuất để tăng thu nhập và nâng cao mức sống của những người trồng cà phê.
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Tình hình nghèo đói

Theo số liệu điều tra năm 2001 của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đắk Lắk, hiện trạng nghèo đói thời điểm 31/5/2001 (theo chuẩn mới) tại 3 huyện như sau:

Bảng 23 Tình hình nghèo đói 

	
	Tổng số hộ
	Số hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo

	Cư M’Gar
	26.826
	5.712
	21,29%

	Buôn Đôn
	9.330
	3.084
	33,05%

	L¨k
	8.682
	4.764
	54,87%

	Toàn tỉnh
	369.714
	94.477
	25,55%


Bảng 24 Nguyên nhân nghèo đói:

	
	Thiếu kinh nghiệm làm ăn
	Thiếu lao động
	Thiếu vốn
	Thiếu đất sản xuất
	Có người mắc tệ nạn xã hội, lười lao động
	Tai nạn, rủi ro
	Có người ốm đau, tàn tật, già cả
	Đông người ăn theo
	Nghề nghiệp

	Cư M’Gar
	247
	57
	2032
	1031
	33
	40
	338
	303
	-

	Buôn Đôn
	180
	326
	1472
	858
	12
	12
	101
	118
	12

	L¨k
	423
	221
	1961
	992
	39
	55
	239
	316
	8

	Toàn tỉnh
	6401
	3.991
	47.805
	21.604
	515
	988
	6.480
	6.898
	801


Nguyên nhân đói nghèo chủ yếu theo kết quả điều tra là thiếu vốn và thiếu đất sản xuất (tình trạng này càng nặng nề hơn so với lần điều tra các năm trước). Một đặc điểm của tình hình đói nghèo tại tỉnh Đắk Lắk là số hộ mới rơi vào diện hộ nghèo theo chuẩn mới rất cao (trong tổng số 94.477 hộ nghèo năm 2001 có đến 63.310 hộ mới rơi vào diện hộ nghèo do sự điều chỉnh tăng chuẩn nghèo; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn cũ của Đắk Lắk năm 2000 chỉ có 8,69%). Có thể thấy, có một số lượng lớn hộ "ngấp nghé" ngưỡng nghèo rất dễ bị rơi vào vòng nghèo do những rủi ro về giá cả, thời tiết, ốm đau và thất bát trong sản xuất.
1. Huyện Cư MGar

Đây là huyện có diện tích trồng cà phê lớn nhất trong tỉnh (41.569,6 ha) và cũng là huyện có đời sống khá nhất trong các huyện của tỉnh thời cà phê có giá. Huyện có 13 xã và hai thị trấn (Ea Pôk và Quảng Phú), cách thành phố Buôn Ma Thuột 12km về phía Bắc. Huyện có hai xã thuộc chương trình 135.

Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 82.500 ha. Trong đó, diện tích đất gieo trồng các loại cây chiếm 70,7% (58.343 ha). Diện tích lúa khoảng 2.799 ha. Trong tổng số 26.826 hộ, có khoảng 25% là người £ Đê. Ngoài ra còn có các hộ dân tộc Mán, Tày, Nùng, Hán ở phía Bắc di cư vào.

Xã Ea P«k

Tổng số có 13 buôn làng, người dân tộc chiếm 25%. Trong đó, chín buôn làng thuộc sự quản lý của Công ty Cà phê Ea Pôk (trước đây là Nông trường thị trấn Ea Pôk). Diện tích đất trung bình 1,4 ha/hộ đồng bào dân tộc và 0,8 ha/hộ người Kinh. Phần lớn diện tích đất của xã được trồng cây cà phê. Diện tích lúa rất ít, chỉ có 194 ha (ổn định từ nhiều năm nay, trong đó 154 ha làm được hai vụ, 40 ha làm một vụ chắc ăn). Cứ 10 hộ thì mới có một hộ có ruộng. Ngoài ra còn có cao su, bông (khoảng 100 ha) và các loại cây trồng khác.

Hiện nay, do giá cà phê xuống thấp nên người dân đã chặt bỏ khoảng 60-70 ha cà phê. Những vườn cà phê bị phá thường ở vùng không có điều kiện về nhổ nhưỡng, canh tác không tốt, năng suất thấp. Vùng thuận lợi thì vẫn còn trồng. Diện tích cà phê phá bỏ đang được thay thế bằng các cây ngắn ngày như bắp lai, đậu, rau màu, bông, cây ăn trái.…

Ba buôn được chọn làm địa bàn khảo sát là: Buôn Pốk (buôn khá nhất, có diện tích lúa nước, cà phê, có dự án DANIDA, do địa phương quản lý); Buôn Ea Sut và Buôn Lang (là hai buôn trung bình, do Công ty Ea Pôk quản lý). ở đây không có buôn thuộc vùng III.

2. Huyện Buôn Đôn
Là một huyện giáp biên giới, phía đông giáp Cư M’Gar, phía tây giáp Campuchia, phía bắc giáp huyện Ea Súp, nằm cách Thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 20 km về phía tây bắc. Huyện có bảy xã (một xã mới tách năm 2001), 77 buôn làng (trong đó tám buôn thuộc vùng III). Tổng số có 9.776 hộ, 53.000 người gồm 17 dân tộc khác nhau. Trong đó dân tộc tại chỗ là 13.000 người (2.500 hộ)

Huyện thuộc diện nghèo, có diện tích đất tự nhiên lớn (141.247 ha), riêng một xã Krông Na có diện tích xấp xỉ tỉnh Thái Bình. Đất sản xuất nông nghiệp rất thiếu và chất lượng đất xấu, khí hậu khắc nghiệt. Diện tích đất nông nghiệp chỉ chiếm chưa đến 10% diện tích tự nhiên (12.368 ha). Huyện có diện tích cà phê 3.500 ha. Cà phê được trồng chủ yếu ở ba xã cánh Nam tách ra từ Thành phố Buôn Ma Thuột (trong đó có xã Ea Nuôl). 

Ngoài cà phê, huyện còn có tiềm năng về du lịch. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn chưa phát triển. Chương trình 135 đang được thực hiện ở xã Krông Na từ 3 năm nay. 

Xã Ea Nu«l

Từ năm 1996 - 2000, xã chỉ có khoảng 180 hộ nghèo, trong đó có chín hộ thiếu đói và đến năm 2000 chỉ còn 36 hộ. Do ảnh hưởng của giá cà phê và sau khi điều tra lại theo chuẩn nghèo mới, số hộ nghèo năm 2001 đã tăng lên khá cao. Toàn xã hiện có 379 hộ đói nghèo (theo chuẩn mới) trong tổng số 2.145 hộ.

Diện tích đất tự nhiên của xã là 6.575 ha. Trong đó đất canh tác chiếm 62.4% (4.100 ha). Diện tích cà phê hiện nay của xã chỉ còn lại 1.100 ha (trước đây là 1.337 ha) do chặt bỏ và chuyển đổi cây trồng. Trong đó, diện tích cà phê kinh doanh là 960 ha. 

Ba buôn làng được chọn làm địa bàn khảo sát là Buôn Niêng 1, Buôn Niêng 2 (vùng đồng bào dân tộc) và Thôn Hoà Nam 1 (thôn của người Kinh).

3. Huyện Lăk

Huyện có tất cả tám xã và một thị trấn. Đây là huyện thuộc diện nghèo nhất trong toàn tỉnh, nằm cách Thành phố Buôn Ma Thuột về phía đông nam khoảng 40 km Toàn huyện có năm xã vùng III, thuộc chương trình 135. Người dân tộc chiếm khoảng 64%, trong đó trên 80% là Mơ Nông, còn lại là £ Đê. Cả hai dân tộc đều theo chế độ mẫu hệ. Số hộ nghèo chiếm 54.87%, đa số là dân tộc thiểu số.

Huyện không nằm trong khu vực quy hoạch cà phê của tỉnh. Cây cà phê được trồng ở ba xã có đất đỏ bazan (trong đó có Đăk Phơi). Nông nghiệp chủ yếu là cây lúa nước. Đồng bào dân tộc thiểu số cũng có cây lúa nước nhưng kém phát triển. Diện tích lúa nước khoảng trên 4.000 ha, còn lại là diện tích cây ngô lai. 

Xã Đăk Phơi

Xã Đăk Phơi là xã vùng 3 của huyện. Xã có 11 buôn làng, đa số là người dân tộc tại chỗ. Theo số liệu cuối năm 2001, toàn xã có 792 hộ, 4.430 khẩu, chủ yếu là người Mơ Nông (90%). Có một buôn (76 hộ) là người Cao Bằng di cư đến (đi vùng kinh tế mới).

Trình độ dân trí ở đây còn thấp, cao nhất là học đến lớp 9. Nhiều người còn chưa nói được tiếng Kinh. Tổng diện tích ruộng nước là 200 ha, trong đó diện tích đất trồng được hai vụ chỉ có 70 ha (vụ đông xuân) còn lại 130 ha trồng một vụ. Đây là xã có nhiều đất đỏ bazan nhất nên cà phê phát triển hơn cả.

Ba buôn được chọn làm địa bàn khảo sát là Buôn Paiar (89 hộ, diện tích cà phê 47ha); Buôn Đung (61 hộ, diện tích cà phê 31.5 ha) và Buôn Yê Yuk (diện tích cà phê 45ha, giảm 2ha).




Nhân lực





Tài chính





Xã hội





Tài nguyên thiên nhiên





Tài sản vật chất





Vốn sinh kế





Kết quả sinh kế


tăng thu nhập


nâng cao mức sống


giảm nguy cơ bị tổn thương


cải thiện an ninh lương thực


nâng cao tính bền vững của các nguồn tài nguyên thiên nhiên


những giá trị tài nguyên thiên nhiên được bảo toàn





Chiến lược sinh kế


của các thành viên xã hội (nam giới, phụ nữ, hộ gia đình, cộng đồng)


dựa trên các nguồn tài nguyên thiên nhiên cơ bản và/hoặc


dựa trên thị trường


đa dạng


sinh tồn hay bền vững





Các chính sách, quá trình và cơ cấu


Luật, các chính sách công cộng, các động lực, các quy định


Chính sách và hành vi của lĩnh vực tư nhân


Các thể chế hành chính, chính trị và kinh tế (thị trường, văn hoá)





Hoàn cảnh dễ bị tổn thương do:


Xu hướng


Mùa vụ


Những biến động (tự nhiên, thị trường, môi trường, chính trị)





























Cách đây 6 năm, anh T. (xã Đăk Rung, huyện Đăk Song, Đăk Lăk) đã dốc toàn bộ tài sản để đầu tư cho cà phê. Ước tính số tiền đầu tư, gia đình anh đã phải đổi bằng những chiếc xe khách, hai căn nhà phố, sạp hàng ... trị giá hơn tỷ bạc ở Buôn Ma Thuột. Khi cà phê "thất sủng" như hiện nay, anh cũng phải để cả ba trang trại với tổng diện tích 24 ha cho cỏ mọc, muốn bán nhưng không ai mua.


(Nguồn: VnExpress)
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Tạo vùng nguyên liệu, liên doanh - liên kết đa dạng





Nguồn: Nghiên cứu định tính, Đăk Lăk, 3/2002





Đầu tư công nghệ chế biến





Giá thu mua cao hơn 400-600 đồng/kg





Chênh lệch giá ở mỗikhâu 50-100 đồng/kg





Chăm sóc, thu hái tập trung theo qui trình của công ty





Đi TP HCM





Thị trường XK





Giá XK cà phê chế biến ướt cao hơn khoảng 100 USD/tấn





Đi TP HCM





Mua cà phê nhân khô





Công ty XK chế biến ướt





Sơ chế, phân loại





Bán hoặc trả nợ


( bán tươi, vỏ khô hoặc nhân khô tùy từng nhà/từng vùng)





Mua tươi





Công ty XK thuần túy


Đại lý cấp huyện


Đại lý cấp xã





Người thu gom





Hộ gia đình





Các DN chế biến và/hoặc xuất khẩu trực tiếp


Sản phẩm chế biến chính là nhân xô đã phân loại.





99,9%








(5784 ®/kg)





Cà phê bột





Phân loại cà phê (Kích thước, trọng lượng, màu sắc)





Cà phê nhân thành phẩm





Đánh bóng cà phê nhân





Xát khô





Làm sạch tạp chất





Cà phê quả khô





Cà phê thóc khô





Phơi hoặc sấy





Làm ráo nước





Rửa sạch





Ngâm lên men





Phân loại cà phê thóc tươi theo trọng lượng








Xát tươi





Phơi hoặc sấy cà phê quả





Phân loại trong bể xiphông





Thu nhận nguyên liệu (quả tươi)


























































































































Nhà lụp xụp là một tiêu chí đIển hình của người nghèo ở huyện Cư Mgar





Đan gùi kiếm tiền mua gạo là một cứu cánh khi cà phê xuống giá của người M'nông ở Đăk Phơi, Lăk













































































Thu nhận nguyên liệu (quả chín)


















































� EMBED Excel.Sheet.8  ���





Nuôi bò là đIển hình của các hộ khá giả
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Ban hành các chính sách hỗ trợ:


Khuyến khích chuyển dịch cơ cấu


Tín dụng và đầu tư cho đa dạng hoá


Các dịch vụ khuyến nông, tiếp thị


Xây dựng các tổ chức sản xuất





Thông tin cho nông dân về:


Thị trường


Khả năng thích nghi sản xuất


Các biện pháp sản xuất mới











Xác định địa đIểm và qui mô sản xuất thích hợp








Đánh giá khả năng thích nghi của đất








Nghiên cứu cung-cầu thị trường
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Dak Lak





Dak Lak Province
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Thu mua đợt 2, tháng 2/2001












































Thu mua đợt 1, tháng 11/2000





(4192 ®/kg)





(2587 ®/kg)




















Thị trường trong nước


Sản phẩm cà phê bột








Xuất khẩu giá FOB tại cảng Sài Gòn











Xuất khẩu giá CIF 








Thị trường quốc tế


Sản phẩm cà phê nhân xô sau khi phân loại thành R1, R2 và R3








Người thu gom tư nhân


Sản phẩm chính: nhân xô








Người trồng cà phê


Sản phẩm là cà phê quả tươi, khô và nhân xô








(2587 ®/kg)








93%


























7%

















94%




















(30000 ®/kg)














(5784 ®/kg)











0,1%




















100%


























Phương pháp khô








Phương pháp ướt








Nguyên liệu quả tươi


















































� Đây là sự phân chia do các chuyên gia ngành cà phê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định. 


� Neefjes, Koos, Environments and Livelihoods: Strategies for Sustainability, Oxford: Oxfam (2000).


� Hiệp hội cà phê Đức, 1997.


� Thông tin và trích dẫn từ www.ico.org


� Năm 1973, 21 nước sản xuất cà phê, xuất khẩu 90% lượng cà phê thế giới đã tìm cách tạm trữ 10% cà phê xuất khẩu, nhưng dự án này cũng thất bại năm 1975.


� Trung Quốc được nhiêu người đánh giá là một thị trường tiềm năng tương lai. Nhờ thu nhập tăng nhanh, thói quen tiêu dùng của người Trung Quốc có thể chuyển từ chè sang cà phê, tạo nên những chuyển động lớn trong thị trường cà phê thế giới. Tuy nhiên, cạnh tranh để bước vào thị trường này sẽ rất gay cấn. Nước Nga và Đông Âu cũng được coi là những thị trường tiềm năng quan trọng. 


� Ponte, 2001, tr. 15.


� Phan Quèc Sung, 1995, tr. 10-14


� Nguyễn Văn áng, 5/2000.


� Các doanh nghiệp xuất khẩu chia cà phê ra làm ba phẩm cấp R1, R2 và R3,tuỳ kích cỡ, trọng lượng, màu sắc của hạt cà phê. 


� Số liệu của ICARD


� Số liệu tính toán dựa trên khảo sát.


� Bộ NNPTNT đề nghị chính phủ ưu đãi cho các công ty chế biến ướt vay với lãi suất 3%/năm.


� Nguyễn Quang Thụ, 1999.


� 1 sào = 1.000m2.


� Một khảo sát các hộ nghèo dựa trên tiêu chí của Sở LĐTBXH Đăk Lăk đưa ra con số hộ nghèo năm 2000 của tỉnh giảm hanh so với năm trước đó, chỉ còn 8,69%. Nhưng theo tiêu chí mới của chính phủ, tỷ lệ đó là 25,55%. 





� Diện tích lúa tính chung cho cả lúa nước và lúa nương. Trong đó diện tích lúa nước thường rất nhỏ (đa số chỉ trên dưới 1 sào/hộ). Bà con đồng bào dân tộc thường trồng xen lúa nương với các cây màu khác như bắp, đậu.


� Các nhóm liệt kê ở đây được xác định qua khảo sát phân loại mức sống hộ gia đình.


� Khảo sát rộng rãi các hộ có và không có nợ, số bình quân nợ ở Cư Mgar là 2,1 triệu đồng, ở Buôn Đôn là 2,4 triệu đồng, ở Lăk là 0,8 triệu đồng. 


� Theo cán bộ địa phương, thu thuế nông nghiệp rất khó. Từ 2001, tất cả cư dân vùng III đều được miễn thuế, các vùng khác được giảm 50%. Các hộ trong diện nghèo đều được miễn bất cứ họ ở đâu.


� Nhiều thương lái đống ý nhận cà phê làm thế chấp, cho nông dân vay tiền hoặc gạo. Khi nông dân muốn bán cà phê, thương lai “định” giá và trừ vào nợ. Sau Tết 2002, khi giá cà phê lên 6.000/kg, nhiều trung gian đỗ xô bán cà phê mà họ tích trữ. Khi giá lên cao hơn nữa, và nông dân muốn định giá mới với thương lái thì không được nữa vì các kho dự trữ đã bị trung gian bán hết (Một số báo chí cho biết vì vậy một số thương lái đã phải chuồn thẳng). 


� Hầu hết có hệ thống mua tin của Reuters. Với chi phí khoảng 10 triệu đồng/tháng, các xí nghiệp thu tin từ vệ tinh và các hệ thống vi tính. Họ theo sát giá thị trường cà phê quốc tế Luân Đôn, và các dự báo. Đồng thời, cũng có thể giao dịch và chào hàng trên mạng


� Các trang trại cà phê thường chiếm chỗ của những cánh rừng phát quang nên mất khả năng che chắn gió. 


� Công ty lương thực vật tư nông nghiệp tỉnh Daklak cho biết lượng tiêu thụ phân của công ty đã giảm một nửa so với trước đây, từ 60.000 tấn/năm nay chỉ còn dưới 30.000 tấn/năm. Xu hướng chung là dân chuyển sang dùng loại phân rẻ tiền. Tình trạng nợ dây dưa khó đòi, quá hạn nợ ngân hàng là phổ biến. Công ty trước đây có nhân viên bán hàng ở vùng thuần dân tộc thiểu số nhưng lượng tiêu thụ rất thấp, trong khi vẫn phải trả lương cho nhân viên, vì vậy Công ty đã phải chuyển cửa hàng bán phân trợ cước đến những khu vực có cả người Kinh và người dân tộc thiểu số.


� Theo Sở Địa chính Đak Lak.


� Chính quyền các cấp ở Đak Lak cho biết gần đây đất bị chuyển nhượng khá nhiều. Tại một số vùng đồng bào DTTS đã phải đưa ra các chỉ thị cấm mua bán đất. Thiếu vốn khai thác nên đồng bào DTTS phải bán bớt đất. Qua khảo sát vẫn thấy còn những trường hợp lén lút bán đất.


� Các con số chính thức của tỉnh năm 2001, sử dụng các tiêu chuẩn mới, cho thấy nghèo chủ yếu là do thiếu đất canh tác (năm 2000, 4,9% nêu đó là lý do, năm 2001, con số đó lên đến 34,85%). 


� Mạnh Cường, 2002.


� Danida và Uỷ ban nhân dân Đăk Lăk, 6/2001.


� Nguyễn Ngọc, 2001 và Mạnh Cường, 2002


� Công ty lương thực vật tư nông nghiệp tỉnh Daklak cũng cho biết khi giá cà phê giảm thì lượng tiêu thụ giống cây trồng được trợ cước trợ giá của công ty tăng mạnh do nhu cầu chuyển đổi của nông dân. Riêng tiêu thụ giống bắp lai đã tăng từ 300 tấn năm 1999 lên 500 tấn năm 2000, 600 tấn năm 2001, dự kiến năm 2002 sẽ tiêu thụ trên 700 tấn.


� Harrigan J., Loader R., và Thirtle C., 1992, trang 37.


� Xem điểm 5.2.2. Rõ ràng, giả định giảm bao nhiêu diện tich thì tương ứng giảm bấy nhiêu sản lượng là không chắc chắn, nhưng những số liệu đưa ra chỉ có tính chất tham khảo.


� Bạn đọc có thể nhận thấy tăng năng suất có thể dẫn tới tăng xuất khẩu, làm giá suy yếu thêm, nhưng năng suất chỉ là một trong những biến số trong thương mại cà phê đầy phức tạp. Giảm diện tích canh tác đồng thời tăng năng suất trên diện tích còn lại có thể giảm chi phí sản xuất, cũng như đưa mức xuất khẩu tương thích với khối lượng thu nhập tối đa.


� Đầu năm 2002, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Hiệp định Cà phê Quốc tế 2001 mà Việt Nam tham gia ký ngày 22/8/2001. Theo đó, Việt nam cam kết thực hiện các chính sách chung về điều tiết thương mại cà phê quốc tế của Hiệp định. Các doanh nghiệp cà phê Việt Nam có thể được hưởng một số ưu đãi về thuế suất và tiêu thụ cà phê tại thị trường những nước thành viên của Hiệp định, được hỗ trợ kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm.


� Vấn đề là khuyến nông trước hay tín dụng trước? Hiện nay đang cótình trạng lưỡng nan trong hợp tác giữa cán bộ khuyến nông và cán bộ tín dụng ở Đak Lak. Một hội viên Hội phụ nữ ở Ea Pok, Cư Mgar cho biết, “cán bộ tín dụng phải làm chuồng heo, chuồng bò trước thì mới được vay chăn nuôi. Nhưng nông dân chúng tôi muốn chắc chắn được tín dụng đã, rồi mới quyết định làm chuồng.”
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Chart1

		1998		1998

		1999		1999

		2000		2000

		2001		2001



Chỉ số đầu tư phân bón (1998 = 100)

Chỉ số giá (1998 = 100)

Chỉ số (1998 = 100)

100

100

118.9

78

101.2

43.9

29.1

37.8



Sheet2

				1998.0		1999.0		2000.0		2001.0

		Chỉ số đầu tư phân bón (1998 = 100)		100.0		118.9		101.2		29.1

		Chỉ số giá (1998 = 100)		100.0		78.0		43.9		37.8





Sheet2

		1998		1998

		1999		1999

		2000		2000

		2001		2001



Chỉ số đầu tư phân bón (1998 = 100)

Chỉ số giá (1998 = 100)

Năm

Chỉ số giá (1998 = 100)

100
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Predicted P

Lượng xuất khẩu theo thứ tự từ năm 1989 đến năm 2001

Gía xuất khẩu (USD/tấn)

2229.54

2092.79

1956.04

1819.29

1682.54

1545.79

1409.04

1326.99

1272.29

1135.54

998.79

862.04
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588.54



Coffee

		

		Bảng 1. Những thông tin khái quát về cà phê

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		Nghìn tấn		90		93		116		123		176		248		284		392		382		482		694

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		Nghìn tấn		92		100		119		136		180		218		320		421		409		487		700

		Diện tích		Nghìn ha		119		115		104		101		124		186		254		340		371		397		517

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		Tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		Ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		Tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Qui đổi đơn vị tính

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		tấn		89600		93471		116175		122660		176385		248087		283700		391600		382000		482463		694000

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		tấn		92000		100000		119200		136100		180000		218100		320100		420500		409300		486800		700000

		Diện tích		ha		119300		115100		103700		101300		123900		186400		254200		340300		370600		397400		516700

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Kiểu tăng trưởng cà phê ở Đăk Lăk

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Năng suất		tấn/ha		1.32		1.13		0.98		1.20		1.65		2.01		2.53		2.72		2.01		1.72		2.08

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		USD		23149800		27786001		42120578		65658327		204717974		361655589		251796589		326103338		408941876		318264108		262955000

		Đổi sang Index

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất				100		86		74		91		126		153		192		207		152		130		158

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk				100		139		252		280		305		344		386		440		604		704		854

		Giá XK				100		101		97		111		231		298		147		155		192		150		84

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk				100		120		182		284		884		1562		1088		1409		1767		1375		1136

		Tốc độ tăng trưởng

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất		%		0		-14.19		-13.44		22.38		38.17		21.59		25.92		7.59		-26.34		-14.38		20.92

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		0		38.88		81.41		11.09		8.83		12.84		12.30		14.08		37.19		16.48		21.35		25

		Giá XK		%		0		0.71		-3.46		14.66		107.36		28.76		-50.76		5.52		24.09		-21.96		-43.70

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		0		25.41		64.51		48.13		154.35		63.19		-12.54		27.19		34.94		-19.86		-1.42

		Tốc độ tăng trưởng bình quân theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		8.23		18		-7

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		35.05		13		25

		Giá XK		%		29.82		-5		-14

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		73.10		26		5

		Tỷ trọng đóng góp cho tăng giá trị theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		11.26		70.80		-144.95

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		47.95		50.38		549.24

		Giá XK		%		40.79		-21.18		-304.29

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		100.00		100.00		100.00





Ex. agr

		Một số mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu chủ yếu từ 1990 - 2000

		Năm		Cà phê		Cao su		Tiêu		Điều		Bắp ngô		Mật ong		Gỗ

				tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		(m3)

		1990

		1991		13360.5		1851		-		-				-		24898

		1992		19822.5		20		126		-				-		11978

		1993		16954.1		190		58		-				-		6700

		1994		39435		2145		207		-				-		2497

		1995		74154		3305		83		-		1100		-		1575

		1996		82179		4156		1280		68		15183		-		1012

		1997		193303		5107		1012		298				654		294

		1998		197668		5809		229		160				1296		249

		1999		251717		7435		68		64				453		32

		2000		340833		4585		118		88				670		685

		Nguồn: Sở NN & PTNT §¨k L¨k





Export Value

		Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn

								DVT: 1.000 USD

		Năm		Tổng giá trị		Hàng nông lâm sản

				Xuất khẩu		Tổng		Nông sản		Lâm sản

		1990		15436

		1991		19350

		1992		12559

		1993		17208

		1994		83981

		1995		186449		184713		182991		1722

		1996		140718		140234		138904		1330

		1997		265505		260908		259427		1481

		1998		316470		316460		316288		172

		1999		318650		318638		318365		273

		2000		235446		235245		234729		516





Dtich

		Diện tích, sản lượng cà phê phân theo vùng/tỉnh năm 2000

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		Đồng bằng sông hồng		70		50

		2		Đông Bắc		3275		406

		3		Tây Bắc		4441		499

		4		Bắc Trung Bộ		10878		6345

		5		Duyên Hải Nam Trung Bộ		3992		3201

		6		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		7		§¨k L¨k		259030		369233

		8		Đông Nam Bộ		173645		230505

		9		Đồng Bằng Sông Cửu Long		5		10

		10		Cả nước		516738		698189

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		§BSH + §BSCL		75		60

		2		Đông Bắc + Tây Bắc		7716		905

		3		Bắc + Duyên Hải Nam Trung Bộ		14870		9546

		4		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		5		§¨k L¨k		259030		369233

		6		Đông Nam Bộ		173645		230505

						516738		698189





Dtich

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Tổng diện tích (ha)



Gia

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Sản lượng (tấn)



ttnk

		Giá cà phê trong nước và quốc tế, 1990 - 2001 (USD/tấn)

		Năm		Giá trong nước		Giá xk		Giá thế giới

		1990		776		1032		1212

		1991		601		816		1098

		1992		612		788		962

		1993		797		903		1179

		1994		1642		1873		2639

		1995		2173		2411		2789

		1996		1404		1481		1820

		1997		1218		1260		1775

		1998		1298		1601		1935

		1999		1117		1213		1466

		2000		629		701		915

		2001		347		414		524
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de.es

		

		Tình hình nhập khẩu cà phê Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2001

		Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)				Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)

		Mỹ		110000				Mỹ		110000

		Đức		90000				EU		431000

		Bỉ		85000				Singapore		30000

		Thuỵ Sĩ		80000				Nhật Bản		29000

		Anh		50000				Khác		50000

		Tây Ban Nha		35000

		Hà Lan		34000

		Italia		32000

		Singapore		30000

		Nhật Bản		29000

		Pháp		25000

		Khác		50000
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MaxRe

		Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn 1990 đến nay

		Năm		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)

		1990		89.6		76.16

		1991		93.8		74

		1992		116.2		92

		1993		122.6		110.6

		1994		177		328.2

		1995		248.1		595.5

		1996		181.4		420

		1997		391.6		497.5

		1998		382		593.8

		1999		487.5		592

		2000		734		501

		2001		750		495

		`

		Năm		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Predicted P		P (USD)		Demand Elasticity

		1994		177		2155.7		1854.2		-8.4

		1995		248.1		1961.2		2400.2		-6.1

		1996		181.4		2143.7		2315.3		-7.5

		1997		391.6		1568.8		1270.4		-3.1

		1998		382		1595.0		1554.5		-2.8

		1999		487.5		1306.5		1214.4		-1.5

		2000		734		632.3		682.6		-0.6

		2001		750		588.5		660.0

		Pd = 2639.79 - 2.735*Qd

		SUMMARY OUTPUT

		Regression Statistics

		Multiple R		0.9300893522

		R Square		0.8650662032

		Adjusted R Square		0.842577237

		Standard Error		264.5245027816

		Observations		8

		ANOVA

				df		SS		MS		F		Significance F

		Regression		1		2691607.11706075		2691607.11706075		38.466250414		0.0008100574

		Residual		6		419839.275431269		69973.2125718782

		Total		7		3111446.39249202

				Coefficients		Standard Error		t Stat		P-value		Lower 95%		Upper 95%		Lower 95.0%		Upper 95.0%

		Intercept		2639.7901091375		207.0727629912		12.7481281024		0.000014298		2133.1009407782		3146.4792774969		2133.1009407782		3146.4792774969

		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		-2.735027135		0.4409828625		-6.2021166076		0.0008100574		-3.8140741165		-1.6559801536		-3.8140741165		-1.6559801536

		RESIDUAL OUTPUT								PROBABILITY OUTPUT

		Observation		Predicted P (USD)		Residuals				Percentile		P (USD)

		1		2155.6903062412		-301.4530181056				6.25		660

		2		1961.2298769421		439.0119610264				18.75		682.5613079019

		3		2143.6561868471		171.6690612234				31.25		1214.358974359

		4		1568.7534830685		-298.3244738755				43.75		1270.429009193

		5		1595.0097435646		-40.5594817845				56.25		1554.4502617801

		6		1306.4643808213		-92.1054064623				68.75		1854.2372881356

		7		632.280192042		50.28111586				81.25		2315.3252480706

		8		588.5197578818		71.4802421182				93.75		2400.2418379686

		9		1227.0		327.5				70.8333333333		1554.4502617801

		10		1153.9		60.4				79.1666666667		1854.2372881356

		11		983.3		-300.7				87.5		2315.3252480706

		12		972.2		-312.2				95.8333333333		2400.2418379686
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		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Predicted P		Demand Elasticity		Revenue

		150		2229.5		-4.5		334

		200		2092.8		-3.3		419

		250		1956.0		-2.5		489

		300		1819.3		-2.0		546

		350		1682.5		-1.6		589

		400		1545.8		-1.3		618

		450		1409.0		-1.1		634

		480		1327.0		-1.0		637

		500		1272.3		-0.8		636

		550		1135.5		-0.7		625

		600		998.8		-0.5		599

		650		862.0		-0.4		560

		700		725.3		-0.3		508

		750		588.5				441
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Caphe

		Giá cà phê của Việt Nam và thế giới  hàng tháng năm 1990-2000

		Th/năm		Giá trong nước (đ/kg)		Giá tại thị trường Newyork (cent/1lb)		Chỉ số giá trong nước (tháng 1 năm 2000 = 100)		Chỉ số giá Newyork (tháng 1 năm 2000 = 100)

		1		12000		53.62		100.00		100.00

		2		11200		49.41		93.33		92.15

		3		10500		47.26		87.50		88.14

		4		9400		45.21		78.33		84.32

		5		9000		45.19		75.00		84.28

		6		9000		43.72		75.00		81.54

		7		8600		41.93		71.67		78.20

		8		8500		38.94		70.83		72.62

		9		8000		39.47		66.67		73.61

		10		7500		36.55		62.50		68.16

		11		7000		33.34		58.33		62.18

		12		6800		30.78		56.67		57.40

		1		6090		32.97		50.75		61.49

		2		5886.6666666667		31.96		49.06		59.60

		3		5718		30.96		47.65		57.74

		4		5280

		5		5446

		6		5580

		Nguồn: Giá  trong nước là giá cà phê Robusta loại trung bình.

		Giá cà phê VN xuất khẩu 1990-1999 dựa theo Vụ Thương mại -Giá cả Tổng cục Thống kê.

		Giá xuất khẩu hàng tháng năm 2000 dựa theo lượng/ kim ngạch xuất khẩu cả nước TCHQ

		Giá cà phê thế giới Robusta tại thị trường London, giá cà phê Arabica tại New York
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Chart3

		§BSH + §BSCL

		Đông Bắc + Tây Bắc

		Bắc + Duyên Hải Nam Trung Bộ

		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)
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		Đông Nam Bộ
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Coffee

		

		Bảng 1. Những thông tin khái quát về cà phê

						Thực hiện

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

		Sản lượng XK		Nghìn tấn		90		93		116		123		176		248		284		392		382		482		694		807

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683		433

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182		15028

		SL SX cả nước		Nghìn tấn		92		100		119		136		180		218		320		421		409		487		700		847

		Diện tích		Nghìn ha		119		115		104		101		124		186		254		340		371		397		517		567

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		Tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		Ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		Tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336





Ex. agr

		Một số mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu chủ yếu từ 1990 - 2000

		Năm		Cà phê		Cao su		Tiêu		Điều		Bắp ngô		Mật ong		Gỗ

				tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		(m3)

		1990

		1991		13360.5		1851		-		-				-		24898

		1992		19822.5		20		126		-				-		11978

		1993		16954.1		190		58		-				-		6700

		1994		39435		2145		207		-				-		2497

		1995		74154		3305		83		-		1100		-		1575

		1996		82179		4156		1280		68		15183		-		1012

		1997		193303		5107		1012		298				654		294

		1998		197668		5809		229		160				1296		249

		1999		251717		7435		68		64				453		32

		2000		340833		4585		118		88				670		685

		Nguồn: Sở NN & PTNT §¨k L¨k





Export Value

		Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn

								DVT: 1.000 USD

		Năm		Tổng giá trị		Hàng nông lâm sản

				Xuất khẩu		Tổng		Nông sản		Lâm sản

		1990		15436

		1991		19350

		1992		12559

		1993		17208

		1994		83981

		1995		186449		184713		182991		1722

		1996		140718		140234		138904		1330

		1997		265505		260908		259427		1481

		1998		316470		316460		316288		172

		1999		318650		318638		318365		273

		2000		235446		235245		234729		516





Dtich

		Diện tích, sản lượng cà phê phân theo vùng/tỉnh năm 2000

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		Đồng bằng sông hồng		70		50

		2		Đông Bắc		3275		406

		3		Tây Bắc		4441		499

		4		Bắc Trung Bộ		10878		6345

		5		Duyên Hải Nam Trung Bộ		3992		3201

		6		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		7		§¨k L¨k		259030		369233

		8		Đông Nam Bộ		173645		230505

		9		Đồng Bằng Sông Cửu Long		5		10

		10		Cả nước		516738		698189

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		§BSH + §BSCL		75		60

		2		Đông Bắc + Tây Bắc		7716		905

		3		Bắc + Duyên Hải Nam Trung Bộ		14870		9546

		4		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		5		§¨k L¨k		259030		369233

		6		Đông Nam Bộ		173645		230505

						516738		698189
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Revenue

Lượng xuất khẩu theo thứ tự từ năm 1989 đến năm 2001

Doanh thu xuất khẩu (triệu USD)

334.431

418.558

489.01

545.787
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Coffee

		

		Bảng 1. Những thông tin khái quát về cà phê

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		Nghìn tấn		90		93		116		123		176		248		284		392		382		482		694

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		Nghìn tấn		92		100		119		136		180		218		320		421		409		487		700

		Diện tích		Nghìn ha		119		115		104		101		124		186		254		340		371		397		517

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		Tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		Ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		Tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Qui đổi đơn vị tính

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		tấn		89600		93471		116175		122660		176385		248087		283700		391600		382000		482463		694000

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		tấn		92000		100000		119200		136100		180000		218100		320100		420500		409300		486800		700000

		Diện tích		ha		119300		115100		103700		101300		123900		186400		254200		340300		370600		397400		516700

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Kiểu tăng trưởng cà phê ở Đăk Lăk

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Năng suất		tấn/ha		1.32		1.13		0.98		1.20		1.65		2.01		2.53		2.72		2.01		1.72		2.08

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		USD		23149800		27786001		42120578		65658327		204717974		361655589		251796589		326103338		408941876		318264108		262955000

		Đổi sang Index

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất				100		86		74		91		126		153		192		207		152		130		158

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk				100		139		252		280		305		344		386		440		604		704		854

		Giá XK				100		101		97		111		231		298		147		155		192		150		84

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk				100		120		182		284		884		1562		1088		1409		1767		1375		1136

		Tốc độ tăng trưởng

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất		%		0		-14.19		-13.44		22.38		38.17		21.59		25.92		7.59		-26.34		-14.38		20.92

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		0		38.88		81.41		11.09		8.83		12.84		12.30		14.08		37.19		16.48		21.35		25

		Giá XK		%		0		0.71		-3.46		14.66		107.36		28.76		-50.76		5.52		24.09		-21.96		-43.70

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		0		25.41		64.51		48.13		154.35		63.19		-12.54		27.19		34.94		-19.86		-1.42

		Tốc độ tăng trưởng bình quân theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		8.23		18		-7

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		35.05		13		25

		Giá XK		%		29.82		-5		-14

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		73.10		26		5

		Tỷ trọng đóng góp cho tăng giá trị theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		11.26		70.80		-144.95

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		47.95		50.38		549.24

		Giá XK		%		40.79		-21.18		-304.29

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		100.00		100.00		100.00





Ex. agr

		Một số mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu chủ yếu từ 1990 - 2000

		Năm		Cà phê		Cao su		Tiêu		Điều		Bắp ngô		Mật ong		Gỗ

				tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		(m3)

		1990

		1991		13360.5		1851		-		-				-		24898

		1992		19822.5		20		126		-				-		11978

		1993		16954.1		190		58		-				-		6700

		1994		39435		2145		207		-				-		2497

		1995		74154		3305		83		-		1100		-		1575

		1996		82179		4156		1280		68		15183		-		1012

		1997		193303		5107		1012		298				654		294

		1998		197668		5809		229		160				1296		249

		1999		251717		7435		68		64				453		32

		2000		340833		4585		118		88				670		685

		Nguồn: Sở NN & PTNT §¨k L¨k





Export Value

		Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn

								DVT: 1.000 USD

		Năm		Tổng giá trị		Hàng nông lâm sản

				Xuất khẩu		Tổng		Nông sản		Lâm sản

		1990		15436

		1991		19350

		1992		12559

		1993		17208

		1994		83981

		1995		186449		184713		182991		1722

		1996		140718		140234		138904		1330

		1997		265505		260908		259427		1481

		1998		316470		316460		316288		172

		1999		318650		318638		318365		273

		2000		235446		235245		234729		516





Dtich

		Diện tích, sản lượng cà phê phân theo vùng/tỉnh năm 2000

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		Đồng bằng sông hồng		70		50

		2		Đông Bắc		3275		406

		3		Tây Bắc		4441		499

		4		Bắc Trung Bộ		10878		6345

		5		Duyên Hải Nam Trung Bộ		3992		3201

		6		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		7		§¨k L¨k		259030		369233

		8		Đông Nam Bộ		173645		230505

		9		Đồng Bằng Sông Cửu Long		5		10

		10		Cả nước		516738		698189

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		§BSH + §BSCL		75		60

		2		Đông Bắc + Tây Bắc		7716		905

		3		Bắc + Duyên Hải Nam Trung Bộ		14870		9546

		4		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		5		§¨k L¨k		259030		369233

		6		Đông Nam Bộ		173645		230505

						516738		698189
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ttnk

		Giá cà phê trong nước và quốc tế, 1990 - 2001 (USD/tấn)

		Năm		Giá trong nước		Giá xk		Giá thế giới

		1990		776		1032		1212

		1991		601		816		1098

		1992		612		788		962

		1993		797		903		1179

		1994		1642		1873		2639

		1995		2173		2411		2789

		1996		1404		1481		1820

		1997		1218		1260		1775

		1998		1298		1601		1935

		1999		1117		1213		1466

		2000		629		701		915

		2001		347		414		524
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de.es

		

		Tình hình nhập khẩu cà phê Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2001

		Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)				Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)

		Mỹ		110000				Mỹ		110000

		Đức		90000				EU		431000

		Bỉ		85000				Singapore		30000

		Thuỵ Sĩ		80000				Nhật Bản		29000

		Anh		50000				Khác		50000

		Tây Ban Nha		35000

		Hà Lan		34000

		Italia		32000

		Singapore		30000

		Nhật Bản		29000

		Pháp		25000

		Khác		50000
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Lượng (tấn)



MaxRe

		Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn 1990 đến nay

		Năm		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)

		1990		89.6		76.16

		1991		93.8		74

		1992		116.2		92

		1993		122.6		110.6

		1994		177		328.2

		1995		248.1		595.5

		1996		181.4		420

		1997		391.6		497.5

		1998		382		593.8

		1999		487.5		592

		2000		734		501

		2001		750		495

		`

		Năm		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Predicted P		P (USD)		Demand Elasticity

		1994		177		2155.7		1854.2		-8.4

		1995		248.1		1961.2		2400.2		-6.1

		1996		181.4		2143.7		2315.3		-7.5

		1997		391.6		1568.8		1270.4		-3.1

		1998		382		1595.0		1554.5		-2.8

		1999		487.5		1306.5		1214.4		-1.5

		2000		734		632.3		682.6		-0.6

		2001		750		588.5		660.0

		Pd = 2639.79 - 2.735*Qd

		SUMMARY OUTPUT

		Regression Statistics

		Multiple R		0.9300893522

		R Square		0.8650662032

		Adjusted R Square		0.842577237

		Standard Error		264.5245027816

		Observations		8

		ANOVA

				df		SS		MS		F		Significance F

		Regression		1		2691607.11706075		2691607.11706075		38.466250414		0.0008100574

		Residual		6		419839.275431269		69973.2125718782

		Total		7		3111446.39249202

				Coefficients		Standard Error		t Stat		P-value		Lower 95%		Upper 95%		Lower 95.0%		Upper 95.0%

		Intercept		2639.7901091375		207.0727629912		12.7481281024		0.000014298		2133.1009407782		3146.4792774969		2133.1009407782		3146.4792774969

		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		-2.735027135		0.4409828625		-6.2021166076		0.0008100574		-3.8140741165		-1.6559801536		-3.8140741165		-1.6559801536

		RESIDUAL OUTPUT								PROBABILITY OUTPUT

		Observation		Predicted P (USD)		Residuals				Percentile		P (USD)

		1		2155.6903062412		-301.4530181056				6.25		660

		2		1961.2298769421		439.0119610264				18.75		682.5613079019

		3		2143.6561868471		171.6690612234				31.25		1214.358974359

		4		1568.7534830685		-298.3244738755				43.75		1270.429009193

		5		1595.0097435646		-40.5594817845				56.25		1554.4502617801

		6		1306.4643808213		-92.1054064623				68.75		1854.2372881356

		7		632.280192042		50.28111586				81.25		2315.3252480706

		8		588.5197578818		71.4802421182				93.75		2400.2418379686

		9		1227.0		327.5				70.8333333333		1554.4502617801

		10		1153.9		60.4				79.1666666667		1854.2372881356

		11		983.3		-300.7				87.5		2315.3252480706

		12		972.2		-312.2				95.8333333333		2400.2418379686
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Sample Percentile
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Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)

Residuals
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Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)

Residuals
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Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)

Residuals

Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)  Residual Plot
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		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Predicted P		Demand Elasticity		Revenue

		150		2229.5		-4.5		334

		200		2092.8		-3.3		419

		250		1956.0		-2.5		489

		300		1819.3		-2.0		546

		350		1682.5		-1.6		589

		400		1545.8		-1.3		618

		450		1409.0		-1.1		634

		480		1327.0		-1.0		637

		500		1272.3		-0.8		636

		550		1135.5		-0.7		625

		600		998.8		-0.5		599

		650		862.0		-0.4		560

		700		725.3		-0.3		508

		750		588.5				441
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Coffee

		

		Bảng 1. Những thông tin khái quát về cà phê

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		Nghìn tấn		90		93		116		123		176		248		284		392		382		482		694

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		Nghìn tấn		92		100		119		136		180		218		320		421		409		487		700

		Diện tích		Nghìn ha		119		115		104		101		124		186		254		340		371		397		517

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		Tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		Ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		Tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Qui đổi đơn vị tính

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		tấn		89600		93471		116175		122660		176385		248087		283700		391600		382000		482463		694000

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		tấn		92000		100000		119200		136100		180000		218100		320100		420500		409300		486800		700000

		Diện tích		ha		119300		115100		103700		101300		123900		186400		254200		340300		370600		397400		516700

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Kiểu tăng trưởng cà phê ở Đăk Lăk

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Năng suất		tấn/ha		1.32		1.13		0.98		1.20		1.65		2.01		2.53		2.72		2.01		1.72		2.08

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		USD		23149800		27786001		42120578		65658327		204717974		361655589		251796589		326103338		408941876		318264108		262955000

		Đổi sang Index

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất				100		86		74		91		126		153		192		207		152		130		158

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk				100		139		252		280		305		344		386		440		604		704		854

		Giá XK				100		101		97		111		231		298		147		155		192		150		84

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk				100		120		182		284		884		1562		1088		1409		1767		1375		1136

		Tốc độ tăng trưởng

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất		%		0		-14.19		-13.44		22.38		38.17		21.59		25.92		7.59		-26.34		-14.38		20.92

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		0		38.88		81.41		11.09		8.83		12.84		12.30		14.08		37.19		16.48		21.35		25

		Giá XK		%		0		0.71		-3.46		14.66		107.36		28.76		-50.76		5.52		24.09		-21.96		-43.70

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		0		25.41		64.51		48.13		154.35		63.19		-12.54		27.19		34.94		-19.86		-1.42

		Tốc độ tăng trưởng bình quân theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		8.23		18		-7

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		35.05		13		25

		Giá XK		%		29.82		-5		-14

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		73.10		26		5

		Tỷ trọng đóng góp cho tăng giá trị theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		11.26		70.80		-144.95

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		47.95		50.38		549.24

		Giá XK		%		40.79		-21.18		-304.29

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		100.00		100.00		100.00





Ex. agr

		Một số mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu chủ yếu từ 1990 - 2000

		Năm		Cà phê		Cao su		Tiêu		Điều		Bắp ngô		Mật ong		Gỗ

				tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		(m3)

		1990

		1991		13360.5		1851		-		-				-		24898

		1992		19822.5		20		126		-				-		11978

		1993		16954.1		190		58		-				-		6700

		1994		39435		2145		207		-				-		2497

		1995		74154		3305		83		-		1100		-		1575

		1996		82179		4156		1280		68		15183		-		1012

		1997		193303		5107		1012		298				654		294

		1998		197668		5809		229		160				1296		249

		1999		251717		7435		68		64				453		32

		2000		340833		4585		118		88				670		685

		Nguồn: Sở NN & PTNT §¨k L¨k





Export Value

		Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn

								DVT: 1.000 USD

		Năm		Tổng giá trị		Hàng nông lâm sản

				Xuất khẩu		Tổng		Nông sản		Lâm sản

		1990		15436

		1991		19350

		1992		12559

		1993		17208

		1994		83981

		1995		186449		184713		182991		1722

		1996		140718		140234		138904		1330

		1997		265505		260908		259427		1481

		1998		316470		316460		316288		172

		1999		318650		318638		318365		273

		2000		235446		235245		234729		516





Dtich

		Diện tích, sản lượng cà phê phân theo vùng/tỉnh năm 2000

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		Đồng bằng sông hồng		70		50

		2		Đông Bắc		3275		406

		3		Tây Bắc		4441		499

		4		Bắc Trung Bộ		10878		6345

		5		Duyên Hải Nam Trung Bộ		3992		3201

		6		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		7		§¨k L¨k		259030		369233

		8		Đông Nam Bộ		173645		230505

		9		Đồng Bằng Sông Cửu Long		5		10

		10		Cả nước		516738		698189

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		§BSH + §BSCL		75		60

		2		Đông Bắc + Tây Bắc		7716		905

		3		Bắc + Duyên Hải Nam Trung Bộ		14870		9546

		4		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		5		§¨k L¨k		259030		369233

		6		Đông Nam Bộ		173645		230505

						516738		698189
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ttnk

		Giá cà phê trong nước và quốc tế, 1990 - 2001 (USD/tấn)

		Năm		Giá trong nước		Giá xk		Giá thế giới

		1990		776		1032		1212

		1991		601		816		1098

		1992		612		788		962

		1993		797		903		1179

		1994		1642		1873		2639

		1995		2173		2411		2789

		1996		1404		1481		1820

		1997		1218		1260		1775

		1998		1298		1601		1935

		1999		1117		1213		1466

		2000		629		701		915

		2001		347		414		524
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		Tình hình nhập khẩu cà phê Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2001

		Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)				Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)

		Mỹ		110000				Mỹ		110000

		Đức		90000				EU		431000

		Bỉ		85000				Singapore		30000

		Thuỵ Sĩ		80000				Nhật Bản		29000

		Anh		50000				Khác		50000

		Tây Ban Nha		35000

		Hà Lan		34000

		Italia		32000

		Singapore		30000

		Nhật Bản		29000

		Pháp		25000

		Khác		50000





de.es

		0

		0

		0

		0

		0



Lượng (tấn)



MaxRe

		Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn 1990 đến nay

		Năm		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)

		1990		89.6		76.16

		1991		93.8		74

		1992		116.2		92

		1993		122.6		110.6

		1994		177		328.2

		1995		248.1		595.5

		1996		181.4		420

		1997		391.6		497.5

		1998		382		593.8

		1999		487.5		592

		2000		734		501

		2001		750		495

		`

		Năm		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Predicted P		P (USD)		Demand Elasticity

		1990		89.6				850.0

		1991		93.8				788.9

		1992		116.2				791.7

		1993		122.6				902.1

		1994		177		2155.7		1854.2		-8.4

		1995		248.1		1961.2		2400.2		-6.1

		1996		181.4		2143.7		2315.3		-7.5

		1997		391.6		1568.8		1270.4		-3.1

		1998		382		1595.0		1554.5		-2.8

		1999		487.5		1306.5		1214.4		-1.5

		2000		734		632.3		682.6		-0.6

		2001		750		588.5		660.0

		Pd = 2639.79 - 2.735*Qd

		SUMMARY OUTPUT

		Regression Statistics

		Multiple R		0.9300893522

		R Square		0.8650662032

		Adjusted R Square		0.842577237

		Standard Error		264.5245027816

		Observations		8

		ANOVA

				df		SS		MS		F		Significance F

		Regression		1		2691607.11706075		2691607.11706075		38.466250414		0.0008100574

		Residual		6		419839.275431269		69973.2125718782

		Total		7		3111446.39249202

				Coefficients		Standard Error		t Stat		P-value		Lower 95%		Upper 95%		Lower 95.0%		Upper 95.0%

		Intercept		2639.7901091375		207.0727629912		12.7481281024		0.000014298		2133.1009407782		3146.4792774969		2133.1009407782		3146.4792774969

		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		-2.735027135		0.4409828625		-6.2021166076		0.0008100574		-3.8140741165		-1.6559801536		-3.8140741165		-1.6559801536

		RESIDUAL OUTPUT								PROBABILITY OUTPUT

		Observation		Predicted P (USD)		Residuals				Percentile		P (USD)

		1		2155.6903062412		-301.4530181056				6.25		660

		2		1961.2298769421		439.0119610264				18.75		682.5613079019

		3		2143.6561868471		171.6690612234				31.25		1214.358974359

		4		1568.7534830685		-298.3244738755				43.75		1270.429009193

		5		1595.0097435646		-40.5594817845				56.25		1554.4502617801

		6		1306.4643808213		-92.1054064623				68.75		1854.2372881356

		7		632.280192042		50.28111586				81.25		2315.3252480706

		8		588.5197578818		71.4802421182				93.75		2400.2418379686

		9		1227.0		327.5				70.8333333333		1554.4502617801

		10		1153.9		60.4				79.1666666667		1854.2372881356

		11		983.3		-300.7				87.5		2315.3252480706

		12		972.2		-312.2				95.8333333333		2400.2418379686
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		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Predicted P		Demand Elasticity		Revenue

		150		2229.5		-4.5		334

		200		2092.8		-3.3		419

		250		1956.0		-2.5		489

		300		1819.3		-2.0		546

		350		1682.5		-1.6		589

		400		1545.8		-1.3		618

		450		1409.0		-1.1		634

		480		1327.0		-1.0		637

		500		1272.3		-0.8		636

		550		1135.5		-0.7		625

		600		998.8		-0.5		599

		650		862.0		-0.4		560

		700		725.3		-0.3		508

		750		588.5				441
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		Bảng 1. Những thông tin khái quát về cà phê

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		Nghìn tấn		90		93		116		123		176		248		284		392		382		482		694

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		Nghìn tấn		92		100		119		136		180		218		320		421		409		487		700

		Diện tích		Nghìn ha		119		115		104		101		124		186		254		340		371		397		517

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		Tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		Ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		Tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Qui đổi đơn vị tính

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		tấn		89600		93471		116175		122660		176385		248087		283700		391600		382000		482463		694000

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		tấn		92000		100000		119200		136100		180000		218100		320100		420500		409300		486800		700000

		Diện tích		ha		119300		115100		103700		101300		123900		186400		254200		340300		370600		397400		516700

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Kiểu tăng trưởng cà phê ở Đăk Lăk

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Năng suất		tấn/ha		1.32		1.13		0.98		1.20		1.65		2.01		2.53		2.72		2.01		1.72		2.08

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		USD		23149800		27786001		42120578		65658327		204717974		361655589		251796589		326103338		408941876		318264108		262955000

		Đổi sang Index

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất				100		86		74		91		126		153		192		207		152		130		158

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk				100		139		252		280		305		344		386		440		604		704		854

		Giá XK				100		101		97		111		231		298		147		155		192		150		84

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk				100		120		182		284		884		1562		1088		1409		1767		1375		1136

		Tốc độ tăng trưởng

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất		%		0		-14.19		-13.44		22.38		38.17		21.59		25.92		7.59		-26.34		-14.38		20.92

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		0		38.88		81.41		11.09		8.83		12.84		12.30		14.08		37.19		16.48		21.35		25

		Giá XK		%		0		0.71		-3.46		14.66		107.36		28.76		-50.76		5.52		24.09		-21.96		-43.70

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		0		25.41		64.51		48.13		154.35		63.19		-12.54		27.19		34.94		-19.86		-1.42

		Tốc độ tăng trưởng bình quân theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		8.23		18		-7

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		35.05		13		25

		Giá XK		%		29.82		-5		-14

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		73.10		26		5

		Tỷ trọng đóng góp cho tăng giá trị theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		11.26		70.80		-144.95

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		47.95		50.38		549.24

		Giá XK		%		40.79		-21.18		-304.29

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		100.00		100.00		100.00





Ex. agr

		Một số mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu chủ yếu từ 1990 - 2000

		Năm		Cà phê		Cao su		Tiêu		Điều		Bắp ngô		Mật ong		Gỗ

				tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		(m3)

		1990

		1991		13360.5		1851		-		-				-		24898

		1992		19822.5		20		126		-				-		11978

		1993		16954.1		190		58		-				-		6700

		1994		39435		2145		207		-				-		2497

		1995		74154		3305		83		-		1100		-		1575

		1996		82179		4156		1280		68		15183		-		1012

		1997		193303		5107		1012		298				654		294

		1998		197668		5809		229		160				1296		249

		1999		251717		7435		68		64				453		32

		2000		340833		4585		118		88				670		685

		Nguồn: Sở NN & PTNT §¨k L¨k





Export Value

		Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn

								DVT: 1.000 USD

		Năm		Tổng giá trị		Hàng nông lâm sản

				Xuất khẩu		Tổng		Nông sản		Lâm sản

		1990		15436

		1991		19350

		1992		12559

		1993		17208

		1994		83981

		1995		186449		184713		182991		1722

		1996		140718		140234		138904		1330

		1997		265505		260908		259427		1481

		1998		316470		316460		316288		172

		1999		318650		318638		318365		273

		2000		235446		235245		234729		516





Dtich

		Diện tích, sản lượng cà phê phân theo vùng/tỉnh năm 2000

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		Đồng bằng sông hồng		70		50

		2		Đông Bắc		3275		406

		3		Tây Bắc		4441		499

		4		Bắc Trung Bộ		10878		6345

		5		Duyên Hải Nam Trung Bộ		3992		3201

		6		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		7		§¨k L¨k		259030		369233

		8		Đông Nam Bộ		173645		230505

		9		Đồng Bằng Sông Cửu Long		5		10

		10		Cả nước		516738		698189

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		§BSH + §BSCL		75		60

		2		Đông Bắc + Tây Bắc		7716		905

		3		Bắc + Duyên Hải Nam Trung Bộ		14870		9546

		4		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		5		§¨k L¨k		259030		369233

		6		Đông Nam Bộ		173645		230505

						516738		698189
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ttnk

		Giá cà phê trong nước và quốc tế, 1990 - 2001 (USD/tấn)

		Năm		Giá trong nước		Giá xk		Giá thế giới

		1990		776		1032		1212

		1991		601		816		1098

		1992		612		788		962

		1993		797		903		1179

		1994		1642		1873		2639

		1995		2173		2411		2789

		1996		1404		1481		1820

		1997		1218		1260		1775

		1998		1298		1601		1935

		1999		1117		1213		1466

		2000		629		701		915

		2001		347		414		524
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de.es

		

		Tình hình nhập khẩu cà phê Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2001

		Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)				Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)

		Mỹ		110000				Mỹ		110000

		Đức		90000				EU		431000

		Bỉ		85000				Singapore		30000

		Thuỵ Sĩ		80000				Nhật Bản		29000

		Anh		50000				Khác		50000

		Tây Ban Nha		35000

		Hà Lan		34000

		Italia		32000

		Singapore		30000

		Nhật Bản		29000

		Pháp		25000

		Khác		50000
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MaxRe

		Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn 1990 đến nay

		Năm		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)

		1990		89.6		76.16

		1991		93.8		74

		1992		116.2		92

		1993		122.6		110.6

		1994		177		328.2

		1995		248.1		595.5

		1996		181.4		420

		1997		391.6		497.5

		1998		382		593.8

		1999		487.5		592

		2000		734		501

		2001		750		495

		`

		Năm		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Predicted P		P (USD)		Demand Elasticity

		1990		89.6				850.0

		1991		93.8				788.9

		1992		116.2				791.7

		1993		122.6				902.1

		1994		177		2155.7		1854.2		-8.4

		1995		248.1		1961.2		2400.2		-6.1

		1996		181.4		2143.7		2315.3		-7.5

		1997		391.6		1568.8		1270.4		-3.1

		1998		382		1595.0		1554.5		-2.8

		1999		487.5		1306.5		1214.4		-1.5

		2000		734		632.3		682.6		-0.6

		2001		750		588.5		660.0

		Pd = 2639.79 - 2.735*Qd

		SUMMARY OUTPUT

		Regression Statistics

		Multiple R		0.9300893522

		R Square		0.8650662032

		Adjusted R Square		0.842577237

		Standard Error		264.5245027816

		Observations		8

		ANOVA

				df		SS		MS		F		Significance F

		Regression		1		2691607.11706075		2691607.11706075		38.466250414		0.0008100574

		Residual		6		419839.275431269		69973.2125718782

		Total		7		3111446.39249202

				Coefficients		Standard Error		t Stat		P-value		Lower 95%		Upper 95%		Lower 95.0%		Upper 95.0%

		Intercept		2639.7901091375		207.0727629912		12.7481281024		0.000014298		2133.1009407782		3146.4792774969		2133.1009407782		3146.4792774969

		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		-2.735027135		0.4409828625		-6.2021166076		0.0008100574		-3.8140741165		-1.6559801536		-3.8140741165		-1.6559801536

		RESIDUAL OUTPUT								PROBABILITY OUTPUT

		Observation		Predicted P (USD)		Residuals				Percentile		P (USD)

		1		2155.6903062412		-301.4530181056				6.25		660

		2		1961.2298769421		439.0119610264				18.75		682.5613079019

		3		2143.6561868471		171.6690612234				31.25		1214.358974359

		4		1568.7534830685		-298.3244738755				43.75		1270.429009193

		5		1595.0097435646		-40.5594817845				56.25		1554.4502617801

		6		1306.4643808213		-92.1054064623				68.75		1854.2372881356

		7		632.280192042		50.28111586				81.25		2315.3252480706

		8		588.5197578818		71.4802421182				93.75		2400.2418379686

		9		1227.0		327.5				70.8333333333		1554.4502617801

		10		1153.9		60.4				79.1666666667		1854.2372881356

		11		983.3		-300.7				87.5		2315.3252480706

		12		972.2		-312.2				95.8333333333		2400.2418379686
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		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Predicted P		Demand Elasticity		Revenue

		150		2229.5		-4.5		334

		200		2092.8		-3.3		419

		250		1956.0		-2.5		489

		300		1819.3		-2.0		546

		350		1682.5		-1.6		589

		400		1545.8		-1.3		618

		450		1409.0		-1.1		634

		480		1327.0		-1.0		637

		500		1272.3		-0.8		636

		550		1135.5		-0.7		625

		600		998.8		-0.5		599

		650		862.0		-0.4		560

		700		725.3		-0.3		508

		750		588.5				441
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